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CHƯƠNG 1 
 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỔI MỚI PPDH Ở ĐH 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Trí tưởng tượng còn quan trọng hơn cả kiến thức”.    Albert Einstein 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.1 Xu thế phát triển phương pháp dạy học (PPDH) 
1.1.1. Bốn định hướng về PPDH (theo sơ đồ Jean Vial - 1982) 

a/ Giáo điều ( Thầy quyền uy, Trò mờ nhạt) 
b/ Cổ truyền ( Thầy gợi mở, Trò được định hướng) 
c/ Tích cực ( Thầy hướng dẫn, trọng tài, Trò chủ động chiếm lĩnh tri thức...) 
d/ Không chỉ đạo ( Thầy mờ nhạt, Trò tự giải phóng, tự giáo dục) 

1.1.2. Bốn đời (dòng) về PPDH ( theo Viện KHGD-2001) 
a/ Đời I ( Thầy chính, Trò phụ): Dạy học là giải thích minh họa. 
b/ Đời II ( Thầy chính, Trò phụ): Dạy học là lặp lại tái tạo theo mẫu. 
c/ Đời III ( Thầy phụ, Trò chính): Dạy học là cùng tìm tòi giải quyết. 
d/ Đời IV ( Thầy phụ, Trò chính): Dạy học là tích cực chiếm lĩnh, nghiên 
cứu. 

1.1.3. Ba mô hình giáo dục ( theo UNESCO - 1998) 
 

Mô hình Trung tâm Vai trò người học Công nghệ 
 
Truyền thống 
 

 
Người dạy 

 
Thụ động 

 
Bảng/ TV/ Radio 

 
Thông tin ( cá thể) 
 

 
Người học 

 
Chủ động 

 
Máy tính cá nhân – 
PC 

 
Kiến thức (hợp tác) 
 

 
Nhóm HS 

 
Thích nghi 

 
PC + mạng 

 
 
1.1.4. Một số PPDHĐH 

a/ PPDH “giải quyết vấn đề”. 
b/ PPDH kết hợp kiểu dựa vào môn học (truyền thống) với kiểu dựa vào vấn 
đề (kết quả nghiên cứu, tông kết). 
c/ PPDH theo hướng tăng cường sử dụng những công nghệ mới về thông tin 
và thông lưu. 
d/......................................................................................................................... 

 
1.2 Triết lý giáo dục thế kỷ XXI ( theo J. Delors, UNESCO, 1996) 
 
1.2.1. Học suốt đời (lifelong learning). Năng lực học sinh nhờ vào học cách học 
1.2.2. Bốn trụ cột của GD (Learning: to know, to do, to live together, to be) 
1.2.3. Xây dựng xã hội học tập (learning society) 
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Hai thành phần chủ yếu của nền GD trong XHHT: 
a/ Giáo dục ở trong nhà trường: Là GD chủ yếu cho thế hệ trẻ 
b/ Giáo dục ở ngoài nhà trường: Là GD cho người lao động và các đối tượng 
còn lại. (Học thường xuyên và học suốt đời). 
 
 
                                   XÃ HỘI HỌC TẬP 
 
 
  
 
GIÁO DỤC TRONG     GIÁO DỤC NGÒAI  
   NHÀ TRƯỜNG  
            NHÀ TRƯỜNG 
 
 
(Dành cho thế hệ trẻ)   ( Dành cho người lao động, ĐT khác) 
 
 
Đặc trưng của thời đại ngày nay là sự tòan cầu hóa, khu vực hóa với các mặt đối 

lập như: hợp tác và cạnh tranh, liên kết và độc lập… Vậy muốn tồn tại & phát triển mọi 
người đều phải học, học suốt đời để theo kịp xu thế thời đại. 

Cùng với mục tiêu phát triển của đất nước, mà một trong những yếu tố mới được 
đề ra ở Đại hội IX của Đảng (4/2001) và chiến lược phát triển giáo dục 2001 – 2010, là 
phải thực hiện “ mọi người đi học, học thường xuyên suốt đời; cả nước trở thành một xã 
hội học tập”. Vì thế năng lực học của con người phải được nâng lên mạnh mẽ, nhờ vào 
trước hết, biết “học cách học” và người dạy biết “ dạy cách học”. Ý nghĩa của việc đổi 
mới PPDH ở nước ta rất to lớn, không chỉ cho giáo dục nhà trường mà còn cho giáo dục 
ngoài nhà trường. 
1.2.3. Quan niệm mới về việc dạy & học: 
* Việc học và người học được xem là lý do tồn tại của việc dạy và người dạy. 
* Việc dạy phải thực sự đi đôi với việc học, người dạy phải gắn bó với người học. 
* Việc dạy có hiệu quả nhất thiết phải được đánh giá từ việc “ học có hiệu quả”. 
* Mối liên hệ học – dạy: 

HỌC  DẠY  ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN 
Quan niệm nầy là quan niệm về “ Giáo dục lấy học sinh làm trung tâm”, hoặc “ Giáo 
dục hướng về người học”.  
Giáo dục được hiểu là quá trình tương tác giữa việc dạy của Thầy và việc học của Trò, 
theo hướng tích cực hóa họat động của người học, người học là chủ thể của quá trình; 
trong khi đó người dạy là người hỗ trợ, hướng dẫn tạo điều kiện cho người học phát huy 
nội lực, là tác nhân của quá trình; đó là quan điểm “ Sư Phạm tích cực”. 

+ Học: Là quá trình phát triển nội tại, trong đó chủ thể tự thể hiện và biến đổi 
mình, tự làm phong phú giá trị con người mình, bằng cách thu nhận xử lý thông 
tin, lấy từ môi trường sống xung quanh mình. 
+ Dạy: Có hai cách: 
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-Truyền đạt một chiều từ Thầy đến Trò. Việc đánh giá chủ yếu là xem 
học sinh nắm được thông tin bao nhiêu, và chính xác tới mức độ nào, hơn 
là xem học sinh hiểu thế nào. 
- Dạy theo cách tiếp cận hợp tác hai chiều. Cách nầy học sinh  được đánh 
giá trước hết là hiểu đến đâu, hơn là nhớ đến đâu. 

                 
                  HAI MÔ HÌNH DẠY – HỌC 
 

MÔ HÌNH DẠY HỌC MỘT CHIỀU 
DẠY – GHI NHỚ 

MÔ HÌNH DẠY HỌC HAI CHIỀU 
DẠY – TỰ HỌC 

1. Thầy truyền đạt kiến thức, trò thụ động 
tiếp thu. 

1.Trò tự tìm ra kiến thức dưới sự hướng 
dẫn của thầy. 

2. Thầy truyền thụ một chiều, độc thọai 
hay phát vấn. 

2. Đối thọai: trò – trò; trò – thầy; hợp tác 
với bạn và thầy; do thầy tổ chức. 

3.Thầy giảng giải – trò ghi nhớ, học thuộc 
lòng. 

3. Học cách học, cách ứng xử, cách giải 
quyết vấn đề, cách sống. 
 

4. Thầy độc quyền đánh giá. 4. Tự đánh giá, tự điều chỉnh; cung cấp 
liên hệ ngược cho thầy đánh giá, có tác 
dụng khuyến khích tự học. 

5. Thầy là thầy dạy: dạy chữ, dạy nghề, 
dạy người. 

5.Thầy là thầy học, chuyên gia về việc 
học, dạy cách học cho trò học chữ, tư học 
nghề, tự học nên người. 

 
1.3 Sự cần thiết phải đổi mới PPDH ở ĐH  
1.3.1 Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo theo tinh thần Nghị 
quyết Đại hội XI của Đảng  

Sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới sẽ tạo ra nhiều cơ hội, đồng thời 
cũng đặt ra những thách thức không nhỏ đối với sự nghiệp phát triển giáo dục, đào 
tạo của nước ta. Bối cảnh mới tạo cơ hội thuận lợi để giáo dục, đào tạo nước ta tiếp 
cận với các xu thế mới, tri thức mới, những mô hình giáo dục hiện đại, tranh thủ 
các nguồn lực bên ngoài, tạo thời cơ để phát triển giáo dục, đào tạo; tạo điều kiện 
để đổi mới căn bản, toàn diện nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức giáo 
dục, đổi mới quản lý giáo dục, đào tạo, tiến tới một nền giáo dục, đào tạo tiên tiến, 
hiện đại đáp ứng nhu cầu của xã hội và từng cá nhân người học. 

 Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện công nghiệp hoá, hiện 
đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu 
rộng hơn để đến năm 2020 nước ta trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện 
đại đặt ra cho giáo dục, đào tạo nước nhà những yêu cầu, nhiệm vụ, thách thức mới. 
Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế tri thức 
đang là áp lực của ngành giáo dục nói riêng và của toàn Đảng, toàn dân nói chung. 
Điều này đòi hỏi phải có định hướng phát triển, có tầm nhìn chiến lược, ổn định lâu 
dài cùng những phương pháp, hình thức, tổ chức, quản lý giáo dục và đào tạo cho 
phù hợp. 
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Quan điểm và cơ sở để tiến hành đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo 

Đại hội XI của Đảng xác định "Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu. Đổi 
mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, 
xã hội hoá, dân chủ hoá và hội nhập quốc tế, trong đó đổi mới cơ chế quản lý giáo 
dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý là khâu then chốt. Tập trung 
nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, năng 
lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, khả năng lập nghiệp. Đổi mới cơ chế tài chính giáo 
dục. Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục, đào tạo ở tất cả các bậc học. Xây 
dựng môi trường giáo dục lành mạnh, kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường với gia đình 
và xã hội"(3). 

Những quan điểm chỉ đạo trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo ở 
nước ta hiện nay 

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo ở nước ta hiện nay cần triển khai theo 
những quan điểm chỉ đạo chủ yếu sau: 

Thứ nhất, phát triển giáo dục, đào tạo là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn 
dân, là quốc sách hàng đầu. Do vậy, phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, huy 
động cả hệ thống chính trị, phát huy đóng góp của mọi tầng lớp nhân dân chăm lo 
phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo; 

Thứ hai, đổi mới giáo dục, đào tạo phải nhằm mục tiêu xây dựng nền giáo dục có 
tính dân tộc, hiện đại, quán triệt nguyên lý học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với 
thực tiễn, kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường với gia đình và xã hội; đáp ứng nhu cầu 
nhân lực phát triển đất nước, nhất là nhân lực chất lượng cao, góp phần xây dựng xã 
hội học tập, tạo cơ hội bình đẳng để mọi người dân đều có thể đi học và học tập suốt 
đời; 

Thứ ba, đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển; đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư 
cho giáo dục, đào tạo; ưu tiên ngân sách nhà nước dành cho phát triển giáo dục, đào 
tạo ở vùng khó khăn, cho giáo dục phổ cập và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Phát 
triển giáo dục, đào tạo phải gắn với phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng 
và an ninh, với tiến bộ khoa học - công nghệ và hội nhập quốc tế; 

Thứ tư, mở rộng hợp tác quốc tế về giáo dục, đào tạo phải trên cơ sở giữ gìn và phát 
huy bản sắc dân tộc, giữ vững độc lập, chủ quyền, định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Khuyến khích các cơ sở giáo dục, đào tạo trong nước hợp tác với các đối tác nước 
ngoài trong đào tạo nhân lực và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, nâng 
cao trình độ chuyên môn của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, đào tạo. 

Những cơ sở để đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo ở nước ta hiện nay 

Quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục, đào tạo; về sự nghiệp 
trồng người là căn cứ, là cơ sở hàng đầu cho việc đổi mới căn bản và toàn diện nền 
giáo dục Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết XI của Đảng. Triết lý, tư tưởng giáo 
dục, đào tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh chứa đựng tinh hoa của giáo dục thế giới, 
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như triết học giáo dục đạo làm người của Khổng tử, triết học xã hội (giáo dục tinh 
thần công dân) từ thời cổ đại, giáo dục nhân văn-từ thời Phục hưng, thời phương 
Tây bắt đầu tiến hành công nghiệp hoá (từ thế kỷ XVIII), giáo dục tự nhiên, giáo 
dục kỹ thuật tổng hợp, giáo dục thực hành. Trong triết lý giáo dục của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh có thể chỉ ra những nội dung cơ bản sau: chống chính sách ngu dân; một 
dân tộc dốt là một dân tộc yếu; xây dựng nền giáo dục của một nước độc lập; đào 
tạo những công dân hữu ích cho nước nhà; phát triển các năng lực sẵn có của trẻ 
em; trọng dụng nhân tài; giáo dục, dạy làm người; dạy tốt, học tốt; học đi đôi với 
hành. Những quan điểm, tư tưởng nêu trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục, 
đào tạo là cơ sở, kim chỉ nam cho việc hoạch định đường lối, chính sách phát triển 
giáo dục, đào tạo của Đảng và Nhà nước ta, có ý nghĩa thời sự đối với sự nghiệp đổi 
mới giáo dục, đào tạo ở nước ta hiện nay. 

Yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội là cơ sở quan trọng để tiến hành đổi mới giáo 
dục, đào tạo. Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo phải gắn chặt với quá 
trình chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế. Mục đích trực tiếp của giáo dục, đào tạo 
là tạo ra nguồn lực lao động và quản lý phù hợp với quá trình phát triển kinh tế - xã 
hội của đất nước. Giáo dục là nhân tố quan trọng nhất bảo đảm để một quốc gia phát 
triển kinh tế theo con đường “phát triển rút ngắn”. Chất lượng giáo dục, đào tạo 
phải đặt bên cạnh yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển khoa 
học công nghệ trong thời đại kinh tế tri thức đang diễn ra trên phạm vi toàn thế giới. 

Xu thế phát triển của thời đại, nhu cầu học tập của nhân dân, truyền thống giáo dục, 
đào tạo của đất nước là cơ sở không thể bỏ qua khi tiến hành đổi mới giáo dục, đào 
tạo của nước ta hiện nay. Do vậy, đổi mới giáo dục, đào tạo ở nước ta cần phải nắm 
bắt được xu thế phát triển của thời đại, yêu cầu của đất nước, nhu cầu của nhân dân, 
truyền thống hiếu học, trọng học của dân tộc; phải tiếp biến và phát huy được truyền 
thống lịch sử giáo dục Việt Nam, nhất là những thành tựu của nền giáo dục, đào tạo 
cách mạng từ năm 1945 đến nay. 

Các giải pháp đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo 

Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục được hiểu là đổi mới hệ thống giáo dục (cả 
về hệ thống cơ cấu mục tiêu giáo dục, hệ thống mạng lưới trường lớp, quy mô của 
hệ thống giáo dục, chất lượng của hệ thống giáo dục, các chủ trương của giáo dục 
Việt Nam); đổi mới về mục tiêu, nội dung, chương trình, sách giáo khoa, phương 
pháp; đổi mới các cấp bậc học và các loại hình giáo dục; đổi mới cơ sở vật chất-kỹ 
thuật của hoạt động giáo dục, đào tạo; đổi mới quá trình giáo dục; đổi mới nhằm 
nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục. 

Trên thực tế đây là một cuộc cách mạng giáo dục trong tất cả hệ thống giáo dục 
quốc dân và tất cả các bộ phận cấu thành của hệ thống ấy. Khâu then chốt của tiến 
trình đổi mới ấy, được Đại hội XI của Đảng xác định là đổi mới cơ chế quản lý giáo 
dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý… 

Để thực hiện thành công đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo nước ta theo 
tinh thần Đại hội XI của Đảng, cần thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau: 
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Thứ nhất, đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học theo định hướng "coi trọng 
việc bồi dưỡng năng lực tự học của học sinh” ở tất cả các cấp. Đối với bậc đại học 
là tự nghiên cứu, tạo điều kiện cho người học phát huy tư duy sáng tạo, rèn kỹ năng 
thực hành, tham gia nghiên cứu, thực nghiệm, ứng dụng. Trong quá trình giáo dục 
phải kiên trì nguyên tắc lấy học sinh làm trung tâm. Việc thay đổi phương pháp dạy 
và học là một công việc to lớn, khó khăn, phức tạp, tác động đến tất cả các khâu từ 
nội dung, chương trình, sách giáo khoa, trình độ đào tạo, thi cử, đến đánh giá, kiểm 
định chất lượng. Đây là công việc liên quan tới tất cả các bộ phận cấu thành của 
giáo dục nên cần có sự đổi mới đồng bộ từ nội dung đến phương pháp để đạt được 
mục đích đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo. 

Thứ hai, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Giáo viên-người thày đóng vai trò 
quyết định đối với thành bại của sự nghiệp giáo dục, đào tạo ở mọi thời đại. Vì vậy, 
cần nhanh chóng khắc phục các yếu kém trong bố trí, sắp xếp và sử dụng để sớm 
xây dựng được đội ngũ nhà giáo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và bảo đảm các 
yêu cầu về phẩm chất, đạo đức, năng lực chuyên môn phù hợp với yêu cầu đổi mới 
giáo dục. Mặt khác, phải có chế độ chính sách, đặc biệt là chính sách về lương, 
thưởng, thăng tiến, phát triển chuyên môn, đánh giá đãi ngộ phù hợp để tạo động 
lực và hiệu quả làm việc của đội ngũ giáo viên. Mặc dù, Đảng và Nhà nước đã cải 
tiến rất nhiều chế độ chính sách cho giáo viên, nhưng các chính sách, chế độ hiện 
hành đối với giáo viên vẫn còn nhiều bất cập, dẫn đến hệ quả là nhiều giáo viên 
không thể toàn tâm, toàn ý cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo, sự nghiệp trồng người 
của đất nước được. 

Thứ ba, về đổi mới quản lý giáo dục cả về cán bộ quản lý và cơ chế quản lý. Cần tổ 
chức lại hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo; nâng cao hiệu 
lực chỉ đạo tập trung thống nhất của Chính phủ trong việc thực hiện chiến lược, 
chính sách phát triển giáo dục; tiếp tục hoàn chỉnh cơ cấu hệ thống giáo dục quốc 
dân và phát triển mạng lưới trường lớp, cơ sở giáo dục theo mô hình giáo dục mở, 
mô hình xã hội học tập với hệ thống học tập suốt đời, đào tạo liên tục, liên thông 
giữa các bậc học và ngành học; đổi mới căn bản về tư duy, về cơ chế và phương 
thức quản lý giáo dục theo hướng phân cấp một cách hợp lý nhằm giải phóng và 
phát huy tối đa tiềm năng, sức sáng tạo, tính chủ động cùng tự chịu trách nhiệm của 
mỗi cấp và mỗi cơ sở giáo dục, giải quyết một cách có hiệu quả những bất cập của 
toàn hệ thống trong quá trình phát triển. Đổi mới căn bản chính sách đào tạo, bồi 
dưỡng sử dụng cán bộ quản lý giáo dục theo hướng coi trọng phẩm chất và năng lực 
hoạt động thực tiễn. 

Thứ tư, hoàn thiện và tổ chức thực hiện có hiệu quả pháp luật về giáo dục, đặc biệt 
là việc xây dựng luật về giáo dục đại học. Thừa nhận, đối xử bình đẳng với loại hình 
cơ sở giáo dục là công lập và tư thục, xây dựng mạng lưới giáo dục theo hướng 
phân tầng để thích ứng với đòi hỏi thực tiễn hiện nay của phát triển kinh tế - xã hội 
trong cả nước, cũng như từng địa phương, từng khu kinh tế, đặc biệt phân tầng 
trong giáo dục đại học. 

Thứ năm, đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục, huy động mọi nguồn lực để phát triển sự 
nghiệp giáo dục và xây dựng xã hội học tập. Chuyển từ chủ trương “giáo dục cho 
mọi người sang chủ trương mọi người phải học tập suốt đời”. Xã hội hoá giáo dục 
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vừa là mục tiêu vừa là một trong những giải pháp chủ yếu để phát triển giáo dục, 
đào tạo. Để làm được việc này trước hết cần mở rộng cơ hội học tập cho mọi người 
thông qua việc phát triển hình thức giáo dục thường xuyên. Mở rộng và hoàn thiện 
các hình thức huy động cộng đồng tham gia quản lý nhà trường và giải quyết những 
vấn đề quan trọng của giáo dục... tạo điều kiện để các nhà giáo, nhà khoa học, nhà 
hoạt động xã hội đóng góp công sức, trí tuệ vào quá trình ra quyết sách và xây dựng 
chính sách, xây dựng chương trình sách giáo khoa, đánh giá chất lượng giáo dục, 
giảng dạy, nghiên cứu tại các nhà trường và cơ sở giáo dục. Tiếp tục mở rộng các 
trường ngoài công lập, thực hiện chính sách ưu đãi về đất đai, thuế, tín dụng, tạo 
điều kiện cho loại hình các trường này phát triển. Cùng với việc huy động sự đóng 
góp của nhân dân chủ yếu là đối với các gia đình có điều kiện và ở các khu vực 
thuận lợi, cần bổ sung hoàn chỉnh các chính sách hỗ trợ đối với học sinh nghèo và 
con em gia đình chính sách, con em gia đình nghèo học giỏi. Nhà nước tiếp tục tăng 
đầu tư ngân sách cho giáo dục, đào tạo, điều chỉnh cơ cấu phân bổ theo hướng 
không dàn trải và dành ưu tiên cho đầu tư phát triển giáo dục, đào tạo ở vùng khó 
khăn. 

Thứ sáu, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, kết hợp giáo dục giữa nhà 
trường, gia đình và xã hội nhằm bảo đảm chất lượng và hiệu quả cả về dạy chữ, dạy 
nghề, dạy người. Ngăn chặn và chống lại sự xâm nhập của các tệ nạn xã hội, hiện 
tượng tiêu cực vào nhà trường. Khắc phục tình trạng chúng ta mới chỉ quan tâm đến 
dạy chữ, mà chưa quan tâm đến dạy người. Giáo dục gia đình không nên khoán hết 
cho xã hội và nhà trường. Thực sự coi trọng giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước 
nhằm đào tạo những con người mới xã hội chủ nghĩa, vừa hồng vừa chuyên. 

Thứ bảy, đẩy mạnh công tác nghiên cứu đổi mới giáo dục, đào tạo; giải quyết tốt 
những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong quá trình đổi mới giáo dục, đào tạo. 
Phải thực hiện lộ trình đổi mới hệ thống giáo dục từ việc có kế hoạch tổ chức 
nghiên cứu, sau đó đưa ra Quốc hội quyết định và Bộ Giáo dục và Đào tạo thực thi. 
Thực hiện được lộ trình đó mới có thể tiếp tục xây dựng và phát triển lý luận về nền 
giáo dục Việt Nam giàu tính nhân dân, khoa học, dân tộc, hiện đại trên nền tảng chủ 
nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nghiên cứu bổ sung hoàn thiện đường lối, 
chủ trương, chính sách giáo dục, đào tạo của Đảng và Nhà nước, đổi mới nội dung, 
phương pháp giáo dục. Thường xuyên đánh giá tác động của các chủ trương, chính 
sách, các giải pháp đổi mới giáo dục, đào tạo. Làm sao để giáo dục tiến kịp với yêu 
cầu của thời đại và không lạc hậu so với tiến trình đổi mới kinh tế, văn hoá, xã hội. 

Thứ tám, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự giám sát của 
các đoàn thể nhân dân đối với tiến trình đổi mới giáo dục, đào tạo. Các cấp uỷ Đảng 
từ Trung ương đến địa phương tăng cường lãnh đạo công tác đổi mới giáo dục, đào 
tạo; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn giúp đỡ các cơ quan giáo dục trong quá 
trình đổi mới giáo dục, đào tạo. Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn 
thể tăng cường công tác lập pháp, giám sát và phản biện về giáo dục, nhằm thúc đẩy 
việc đổi mới giáo dục đi đúng hướng. 

Như vậy, đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo đóng một vai trò quan 
trọng trong việc vận động và phát triển của đất nước, là một trong những nhân tố cơ 
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bản quyết định tương lai của dân tộc, là chìa khoá để mở ra tiềm năng cho sự phát 
triển bền vững của đất nước. Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục để đào tạo 
những người lao động có tri thức, có tư duy độc lập, kết hợp tri thức khoa học kỹ 
thuật, công nghệ với tri thức khoa học xã hội nhân văn, phát triển tự do và toàn 
diện, tạo ra động lực thúc đẩy công cuộc đổi mới thành công và hoàn thành từng 
bước mục tiêu xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân 
chủ, công bằng, văn minh./. 

 (1) (2) (3) ĐCSVN: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. CTQG, H, 2011, tr.153, 167-168, 
130-131. 

1.3.2 Những yêu cầu của sự phát triển KT-XH đối với giáo dục  
Giáo dục được thực hiện trong những hoàn cảnh KT – XH cụ thể và phục vụ cho 
các mục tiêu phát triển KT - XH. Vì thế những yêu cầu của nền KT – XH đối với 
giáo dục, đối với đội ngũ lao động là những cơ sở quan trọng cho việc xác định 
phương hướng phát triển giáo dục nói chung cho đổi mới PPDH ở ĐH nói riêng. 
a/ Cơ hội và thách thức đối với giáo dục trong bối cảnh hội nhập quốc tế 
Việt Nam đã gia nhập WTO ngày 15.11.2006 (trở thành thành viên chính thức ngày 
11.01.2007), tức là đã trực tiếp tham gia tích cực vào quá trình toàn cầu hoá, hội 
nhập quốc tế. Điều đó có ý nghĩa là vấn đề toàn cầu hoá và những yêu cầu của nền 
kinh tế tri thức và xã hội tri thức cũng trực tiếp tác động đến KT - XH cũng như thị 
trường lao động của Việt Nam. Gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO và toàn 
cầu hoá tạo ra những cơ hội lớn, đồng thời đặt ra những thách thức cho sự phát triển 
KT – XH và giáo dục.  
 * Đối với KT-XH: 

+ Hỗ trợ sự tăng trưởng kinh tế và sự đa dạng của hàng hoá; 
+ Thông qua tăng cường cạnh tranh trong quan hệ thương mại và phân công 
lao động trong phạm vi quốc tế sẽ làm tăng cường sức sản xuất trên phạm vi 
toàn thế giới, tăng mức tăng trưởng của các bên tham gia sản xuất; 
+ Toàn cầu hoá làm tăng tốc độ của phát triển kỹ thuật và công nghệ; 
+ Vấn đề đói nghèo trên thế giới đã được cải thiện đáng kể trong vài chục 
năm gần đây; 
+ Thông qua trao đổi văn hoá và kinh tế, con người học tập lẫn nhau và tăng 
cường xu hướng chung sống và cộng tác; 
+ Thách thức cơ bản của việc gia nhập toàn cầu hoá là sự cạnh tranh quốc tế 
gay gắt mà chỉ có những thị trường có sức cạnh tranh cao mới có khả năng 
phát triển, và ngược lại sẽ bị đào thải; 

* Đối với giáo dục:  
+ Tạo khả năng mở rộng các dịch vụ và đầu tư quốc tế trong giáo dục; 
+ Tạo khả năng tăng cường trao đổi kinh nghiệm và khoa học giáo dục, tăng 
cường cộng tác quốc tế trong GD & ĐT; 
+ Bản thân giáo dục cũng mang tính toàn cầu hoá. Dịch vụ giáo dục, mặc dù 
còn nhiều tranh cãi, nhưng đã trở thành dịch vụ mang tính hàng hoá trong 
trao đổi quốc tế nên đặt ra những thách thức đối với giáo dục và đào tạo, đặc 
biệt là những vấn đề về quản lý giáo dục như chủ quyền giáo dục, quản lý 
mục tiêu, chất lượng giáo dục, kinh tế giáo dục...; 
+ Toàn cầu hoá giáo dục tạo ra sự cạnh tranh về chất lượng giáo dục và đào 
tạo; 
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+ Thách thức cơ bản nhất của việc gia nhập WTO và toàn cầu hoá đối với 
giáo dục là đào tạo con người đáp ứng những đòi hỏi mới của xã hội.  

b/ Xã hội tri thức và giáo dục   
 
* Khái niệm toàn cầu hoá  gắn liền với khái niệm nền kinh tế tri thức hay xã hội tri 
thức. Dưới góc độ KT – XH, loài người hiện nay đang ở giai đoạn quá độ từ xã hội 
công nghiệp sang xã hội tri thức. 
Xã hội tri thức là một hình thái XH-KT, trong đó tri thức trở thành yếu tố quyết định 
đối với nền kinh tế hiện đại, bao gồm các quá trình sản xuất và quan hệ sản xuất 
của nó, cũng như đối với sự phát triển và các nguyên tắc tổ chức của xã hội. 

Khái niệm xã hội tri thức và khái niệm nền kinh tế tri thức là hai khái niệm 
có mối quan hệ chặt chẽ. Nền kinh tế tri thức là nền kinh tế trong đó tri thức trở 
thành yếu tố quyết định của lực lượng sản xuất. Khái niệm xã hội tri thức ở đây 
không phải chỉ một hình thái phát triển cao hơn nền kinh tế tri thức mà là một khái 
niệm rộng, chỉ một hình thái xã hội, trong đó nền kinh tế của nó là nền kinh tế tri 
thức. Khái niệm xã hội tri thức có ý nghĩa quan trọng trong giáo dục, vì khi đề cập 
đến xã hội tri thức thì không chỉ nhấn mạnh đến nền kinh tế mà còn đề cập đến các 
lĩnh vực xã hội khác, trong đó có giáo dục.  
Xã hội tri thức có những đặc điểm cơ bản sau: 
 

• Tri thức là yếu tố then chốt của lực lượng kiến tạo xã hội hiện đại, của lực 
lượng sản xuất và tăng trưởng kinh tế; 
• Thông tin và tri thức tăng lên một cách nhanh chóng về số lượng và tốc độ, 
kéo theo sự lạc hậu nhanh của tri thức, công nghệ cũ; 
• Thay đổi tổ chức và tính chất lao động nghề nghiệp. Người lao động luôn 
phải thích nghi với những tri thức và công nghệ mới. Những nghề nghiệp yêu 
cầu đào tạo với trình độ cao ngày càng tăng; 
• XH tri thức là xã hội toàn cầu hoá.    
 

* Sự nghiệp CNH, HĐH ở Việt Nam và những tác động của xã hội tri thức và toàn 
cầu hoá sẽ dẫn đến sự thay đổi trong cơ cấu thị trường lao động nghề nghiệp. Xu 
hướng cơ bản là lao động trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ, đặc biệt lao động 
có trình độ cao sẽ tăng nhanh trong tương quan với lao động nông nghiệp. Mặt 
khác, thị trường lao động và nghề nghiệp cũng như cuộc sống trong điều kiện của 
xã hội tri thức và toàn cầu hoá cũng đặt ra những yêu cầu mới cho người lao động. 
Bên cạnh những năng lực chuyên môn, người lao động cần có những năng lực 
chung, đặc biệt là: 

• Năng lực hành động; 
• Tính tự lực và trách nhiệm; 
• Tính năng động và sáng tạo; 
• Năng lực cộng tác làm việc; 
• Năng lực giải quyết các vấn đề phức hợp; 
• Khả năng học tập suốt đời; 
• Khả năng sử dụng phương tiện mới, đặc biệt là công nghệ tin học; 
• Khả năng sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp và làm việc.       
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1.3.3. Những yêu cầu của QTDH đại học hiện đại  
a/ Đòi hỏi  sự tiếp xúc thường xuyên giữa GV và SV  
    Sự tiếp xúc giữa GV và SV trong và ngoài lớp học là yếu tố quan trọng nhất 
khuyến khích SV học tập. GV cần quan tâm giúp SV vượt qua những lúc khó khăn, 
thử thách để theo đuổi việc học. Việc tiếp xúc với GV giúp cho SV gắn bó với học 
tập và định hướng tương lai tốt hơn. 
* Đối với các lớp học truyền thống, GV nên: 

+ Ấn định thời gian tiếp xúc SV tại nơi làm việc; 
+ Tổ chức gặp gỡ SV ngoài giờ lên lớp hoặc tham dự các hoạt động của SV; 
+ Cố gắng nhớ tên càng nhiều SV càng tốt; 
+ Giúp SV giải quyết các thắc mắc nằm trong lẫn ngoài chương trình dạy; 
+ Tư vấn cho SV về chương trình học và nghề nghiệp, quan tâm giúp đỡ 
những SV cá biệt     
+ Khuyến khích SV trình bày quan điểm riêng và tham gia vào các buổi thảo 
luận;  
+ Trao đổi riêng lẽ với SV để tìm hiểu mục tiêu học tập của họ và chia sẻ 
kinh nghiệm bản thân. 

* Đối với các lớp học từ xa, GV nên:  
+ Khuyến khích SV trao đổi qua hệ thống thư điện tử. 
+ Định kỳ tổ chức thảo luận trực tuyến cùng SV. 
+ Tổ chức các nhóm làm việc theo địa phương. 
+ Đến thăm các điểm làm việc nhóm khi có điều kiện. 
+ Mời đồng nghiệp cùng tham gia hướng dẫn môn học. 
 

b/ Tăng cường các hoạt động hợp tác giữa SV 
     Chất lượng học tập trong môi trường làm việc nhóm phát triển tốt hơn so với làm 
việc cá nhân. Cũng giống như trong làm việc, học tập tốt cần đến sự hợp tác và trao 
đổi chứ không phải ganh đua và biệt lập. Làm việc nhóm giúp phát triển tính tích 
cực học tập, chia sẻ và trao đổi ý kiến giúp phát triển trí tuệ và làm sâu sắc thêm sự 
hiểu biết của mỗi cá nhân. 
* Đối với các lớp học truyền thống, GV nên: 

    + Khuyến khích mọi SV cùng tham gia trao đổi tại lớp;  
    + Tổ chức các nhóm học tập và giao đề tài để SV làm việc nhóm;  
    + Tổ chức và khuyến khích SV tự giúp đỡ nhau trong học tập;  
    + Tính đến yếu tố chất lượng hoạt động nhóm khi đánh giá mỗi SV;  
    +  Khuyến khích SV tham gia các hoạt động tập thể trong trường; 

 * Đối với các lớp học từ xa, GV nên: 
  + Xây dựng đề tài để SV làm việc nhóm; 
  + Tổ chức các địa điểm trao đổi giữa SV trong cùng địa phương; 
  + Tổ chức trao đổi giữa SV trong các nhóm qua thư điện tử hoặc điện thoại; 
  + Lập diễn đàn trên mạng để chia sẻ thông tin giữa các SV; 
  + Định kỳ tổ chức thảo luận trực tuyến. 
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c/ Khuyến khích sử dụng các phương pháp học tập tích cực 
SV không học được gì nhiều nếu chỉ đến lớp để nghe giảng, ghi nhớ các dạng bài tập 
để làm các bài kiểm tra. SV cần được trao đổi về những điều được học, viết về chúng, 
liên hệ chúng với những điều đã biết và áp dụng chúng vào cuộc sống hằng ngày. SV 
cần được sở hữu thật sự những điều họ được dạy. 
* Đối với các lớp học truyền thống, GV nên: 

+ Giúp SV liên hệ những điều được học với thực tế 
+ Cung cấp những tình huống thực để SV phân tích. 
+ Khuyến khích SV đưa ra các đề xuất và hoạt động mới đối với môn học. 
+ Xây dựng các bài tập giải quyết vấn đề dựa trên nhóm SV và tổ chức cho SV 
báo cáo trước lớp. 
+ Khuyến khích SV tranh luận với GV, với những SV khác, và có ý kiến về 
những nội dung trong tài liệu môn học với thái độ đúng mực. 

 * Đối với các lớp học từ xa, GV nên: 
 + Đa dạng hóa tài liệu học tập môn học để SV có thể có nhiều lựa chọn; 
 + Xây dựng diễn đàn trên mạng để trao đổi với SV và giữa các SV với nhau; 
 + Tổ chức chia sẻ, giới thiệu các kết quả làm việc tốt của SV trên mạng; 
 + Tổ chức các nhóm làm việc qua thư điện tử, điện thoại, hội thảo trực tuyến; 

 d/ Đòi hỏi cung cấp kịp thời các thông tin phản hồi 
     Sự học đòi hỏi phải biết những gì mình biết lẫn những gì mình chưa biết. SV cần 
được cung cấp thông tin phản hồi về năng lực của họ trong các khóa học. Khi bắt đầu 
vào trường, SV cần được đánh giá năng lực đầu vào. Tại lớp học, SV cần được thường 
xuyên thể hiện năng lực đồng thời nhận được nhiều ý kiến góp ý để không ngừng tiến 
bộ. Trong suốt thời gian ở trường, cũng như trước lúc ra trường, SV cần có nhiều cơ 
hội để thể hiện mình, để biết những gì mình còn phải học, và biết cách tự đánh giá năng 
lực bản thân.  
* Đối với các lớp học truyền thống, GV nên: 

+ Cho nhận xét vào bài làm của SV, góp ý cách khắc phục lỗi; 
+ Thảo luận về kết quả làm bài của SV trước lớp hoặc với từng SV; 
+ Sử dụng nhiều phương thức đánh giá khác nhau; 
+ Sử dụng các phần mềm đánh giá có cung cấp thông tin phản hồi; 
+ Tổ chức các buổi giải đáp thắc mắc đối với môn học; 
+ Chấm và trả lại bài kiểm tra kịp thời cho SV.  

* Đối với các lớp học từ xa, GV nên: 
           + Thường xuyên cung cấp thông tin phản hồi cho SV qua thư điện tử; 

+ Sử dụng các phần mềm đánh giá có cung cấp thông tin phản hồi 
+ Thực hiện các bài kiểm tra trước và sau khi kết thúc môn học để giúp SV nhận 
thấy sự tiến bộ; 
+ Tổ chức các buổi giải đáp thắc mắc trực tuyến đối với môn học; 
+ Cung cấp lời giải cho các bài kiểm tra sau khi chấm. 
 

e/ Coi trọng yếu tố thời gian 
        Học tập yêu cầu thời gian và sự nỗ lực. Không có thời gian thì sự học không thể 
diễn ra. Sử dụng thời gian một cách hiệu quả là rất quan trọng đối với SV lẫn GV. Vì 
vậy, SV cần được hướng dẫn cách sử dụng thời gian tốt nhất cho việc học. Nhà trường 
cần định ra thời gian hợp lý dành cho SV, GV và cán bộ quản lý để mọi người đều có 
thể làm việc hiệu quả. 
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*Đối với các lớp học truyền thống, GV nên: 
+ Hướng dẫn SV cách sử dụng thời gian hợp lý; 
+ Dành thời gian hợp lý để SV hoàn thành các bài kiểm tra; 
+ Trao đổi với SV về những mất mát nếu họ không tham gia lớp học; 
+ Tổ chức gặp gỡ những SV không thường xuyên đến lớp để tìm hiểu nguyên 
nhân; 
+ Tránh để mất nhiều thời gian do sử dụng các công nghệ dạy học. 

* Đối với các lớp học từ xa, GV nên: 
+ Chú ý quỹ thời gian của các đối tượng SV khác nhau; 
+ Xác định khung thời gian và những kết quả cần đạt được cho mỗi bài học; 
+ Thiết kế qui trình tham gia buổi học hoặc trao đổi qua mạng sao cho ít tiêu tốn 
thời gian của SV; 
+ Xây dựng qui định về việc SV tham gia học tập hoặc thảo luận qua mạng. 

f/  SV được kỳ vọng nhiều 
     Kỳ vọng cao thường cho kết quả tốt. Mọi người đều muốn được kỳ vọng cao, kể cả 
những người có năng lực còn hạn chế lẫn những người thông minh. SV sẽ cảm thấy 
phấn khởi để cố gắng hơn trong học tập nếu họ được GV và nhà trường đặt nhiều kỳ 
vọng và hỗ trợ họ đạt được những kỳ vọng đó. 
* Đối với các lớp học truyền thống, GV nên: 

+ Cung cấp cho SV chương trình chi tiết của môn học cùng những yêu cầu về 
bài kiểm tra, hạn phải nộp và thang điểm; 
+ Khuyến khích SV chịu khó học tập và thể hiện năng lực của họ một cách cao 
nhất;  
+ Góp ý cho SV về những mục tiêu học tập họ cần đạt được; 
+ Có lời khen kịp thời về những nỗ lực và kết quả tốt từ SV; 
+ Định kỳ cải tiến bài giảng theo hướng giúp SV luôn nỗ lực hơn nữa; 
+ Tiếp xúc những SV có hạn chế về năng lực để tìm hiểu và có biện pháp hỗ trợ; 
+ Lưu ý SV chú trọng vào việc nâng cao tri thức hơn là vào điểm số môn học. 

* Đối với các lớp học từ xa, GV nên: 
+ Cung cấp cho SV chương trình chi tiết của môn học cùng những yêu cầu về 
bài kiểm tra, hạn phải nộp và thang điểm; 
+ Xây dựng bài giảng và cho bài kiểm tra phù hợp với các đối tượng SV; 
+ Đưa lên diễn đàn trên mạng của lớp các bài làm tốt của SV; 
+ Xác định các mục tiêu cụ thể cần đạt được cho mỗi bài giảng; 
+ Tạo điều kiện để SV góp ý về các hoạt động của lớp học; 
+ Khuyến khích SV tham gia vào các hoạt động của môn học. 

g/  Sự khác biệt về năng khiếu và cách học được tôn trọng 
     Sự học có thể diễn ra theo nhiều cách thức và mức độ khác nhau. SV vào trường với 
những năng khiếu và cách thức học tập không như nhau. Những SV tỏ ra vượt trội tại 
lớp học lý thuyết có thể lại chậm chạp trong các buổi thực hành và ngược lại. SV cần 
có cơ hội để phát triển năng khiếu và cách thức học tập riêng của họ đồng thời với việc 
họ được yêu cầu phát triển thêm các năng lực mới. 
* Đối với các lớp học truyền thống, GV nên: 

 + Giới thiệu cho SV những cách thức học tập khác nhau và cho phép sự lựa 
chọn; 
 + Sử dụng đa dạng các phương thức giảng dạy và hoạt động học tập; 
 + Khuyến khích sự chia sẻ về kiến thức và kinh nghiệm học tập trong SV; 
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 + Tổ chức các nhóm học tập sao cho SV có thể bổ trợ lẫn nhau; 
 + Xây dựng các bài tập tình huống với nhiều lời giải khác nhau; 

* Đối với các lớp học từ xa, GV nên: 
 + Khuyến khích SV đưa ra các quan điểm khác nhau; 
 + Xây dựng các hoạt động học tập có tính đa dạng và gắn với thực tế ở các địa 
phương; 
 + Chú ý đến sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của SV khi xây dựng bài giảng 
và thiết kế các hoạt động, các bài kiểm tra. 

1.3.4. Yêu cầu của đào tạo theo hệ thống tín chỉ   
    Bản chất của học chế tín chỉ là thực hiện một qui trình đào tạo:  
* Tất cả vì người học: cách tốt nhất đáp ứng các mong muốn của người học khi học đại 
học.   

+ Mang lại hiệu quả (= chất lượng + hiệu suất) đào tạo cao; 
+ Chất lượng cao vì đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực;  
+ Hiệu suất cao vì khai thác triệt để nguồn lực (nhân lực, vật lực và tài lực) để 
đào tạo;  
+ Qui mô càng lớn, trường càng nhiều lĩnh vực hiệu quả càng cao.  

*  Công nghệ hoá đào tạo: qui trình mang tính công nghệ cao.  
* Thích ứng với kinh tế thi trường: tuân theo qui luật giá trị, canh tranh làm động lực 
không ngừng nâng cao chất lượng (người học được chọn thầy, chọn môn học…) và 
nguồn nhân lực chuyển đổi ngành nghề nhanh.   
* Đáp ứng xu thế toàn cầu hoá: chuyển đổi, trao đổi, liên thông toàn cầu. 
Đào tạo theo hệ thống tín chỉ là một phư¬ng thức đào tạo tiên tiến, tạo điều kiện thuận 

lợi để ngưêi học tích luỹ kiến thức, chuyển đổi ngành nghề, liên thông, chuyển tiếp tới

các cấp học tiếp theo ở trong nưíc và ngoài nưíc.  

Thực hiện phư¬ng thức đào tạo này, đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ việc tổ chức giảng 

dạy- học tập. Trong đó cần đặc biệt quan tâm đến việc sử dụng các phư¬ng pháp, hình 
thức tổ chức dạy học có nhiều khả năng phát huy tính tích cực, độc lập, sáng tạo của

SV; đồng thời tăng cưêng khâu tổ chức cho SV tự học, tự nghiên cứu. 
 

1.4. Thực trạng đổi mới PPDH ở đại học hiện nay 
 
 Đổi mới PPDH ở ĐH hiện đang được Đảng, Nhà nước và các cấp quản lý giáo dục 
quan tâm. Tuy nhiên, cho đến nay việc đổi mới PPDH ở ĐH vẫn đang là vấn đề cần 
được nhìn nhận và đánh giá một cách khách quan, tránh những nhận định cảm tính 
hoặc được rút ra từ thực tế dạy học ở một khoa, một trường cụ thể.  
Dưới đây là một số kết quả nghiên cứu thực trạng đổi mới PPDH ở ĐH của các chuyên 
gia thuộc Viện KHGD Việt Nam, ĐHQG Hà Nội, ĐSVP Hà Nội, Vụ GDĐH, Vụ 
KHCN- Bộ GD&ĐT để làm cơ sở thực tiễn của việc đổi mới PPDH đại học.  
1.4.1. Đối tượng khảo sát:  
Nhà quản lý cấp trường (367) và khoa (trong đó 48 lãnh đạo cấp trường; 319 lãnh đạo 
cấp khoa); 1342 GV; 1386 SV của 43 trường ĐH. 
 
1.4.2. Nội dung khảo: 
          * Nhận thức của CBQL và GV về đổi mới PPDH ở ĐH; 
          * Thực tiễn đổi mới PPDH trong đội ngũ CBQL và GV; 
          * Các điều kiện để đổi mới PPDH. 
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1.4.3. Một số kết quả nghiên cứu 
a/ Thực trạng nhận thức của CBQL và GV về đổi mới PPDH ở ĐH 
         * 87,2% CBQL và GV quan niệm đúng về bản chất của đổi mới PPDH ở ĐH, đó
là việc chuyển từ dạy học theo kiểu truyền thụ một chiều của GV sang kiểu dạy học
phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong hoạt động học tập của SV.Tuy nhiên 
vẫn còn 12,8% CBQL và GV quan niệm phiến diện về bản chất của đổi mới PPDH ở 
ĐH. 
        * Đa số CBQL và GV cho rằng việc đổi mới PPDH ở ĐH phải tiến hành một cách 
đồng bộ với đổi mới các yếu tố khác của QTDH. 
        * Đa số CBQL và GV cho rằng, trong các nhân tố thúc đẩy đổi mới PPDH ở ĐH,
nhân tố GV ý thức được tầm quan trọng của đổi mới PPDH được xếp ở vị trí cao nhất. 
Tuy nhiên, sự chỉ đạo của CBQL các cấp có vai trò quyết định đến hoạt động đổi mới 
PPDH của GV. 
b/ Thực trạng công tác chỉ đạo đổi mới PPDH ở trường ĐH 

* Lập kế hoạch chỉ đạo đổi mới PPDH 
          + Chỉ có 19/32 trường ĐH thành lập Ban chỉ đạo đổi mới PPDH với chức năng, 
nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động cụ thể. 
         + Có 40/43 trường ĐH (chiếm tỷ lệ 83,3%), nhà QL cấp trường ban hành văn bản 
quy định về tăng cường đổi mới PPDH. 

* Các biện pháp chỉ đạo cụ thể 
         + Có 85,7% (42/48) nhà QL cấp trường và 75,9% (204/271) nhà QL cấp khoa 
cho biết đơn vị họ đã áp dụng biện pháp dự giờ GV giỏi; 
          + Có 61,2% (30/49) nhà QL cấp trường và 55,2% (139/252) nhà QL cấp khoa đã 
có chính sách khuyến khích động viên, khen thưởng bằng vật chất và tinh thần cho GV 
trong đổi mới PPDH; 
          + Có 64,7% (38/48) nhà QL cấp trường và 67,1% (169/252) nhà QL cấp khoa đã 
áp dụng biện pháp đưa đổi mới PPDH vào chỉ tiêu thi đua; 
          + Có 79,2% (33/51) nhà QL cấp trường và 75,6% (204/270) nhà QL cấp khoa đã 
áp dụng biện pháp bồi dưỡng về PPDH ở ĐH cho GV; 
     Tuy nhiên, việc tổ chức tập huấn  đổi mới PPDH cho GV, biên soạn các tài liệu về 
đổi mới PPDH, triển khai các đề tài NCKH về đổi mới PPDH; đảm các điều kiện cho 
đổi mới PPDH ở các trường ĐH được khảo sát còn hạn chế. 
c/ Thực trạng  đổi mới PPDH của GV ở các trường ĐH 

* Hiểu biết của GV về các PPDH ở ĐH  
         + Đa số GV đều nắm vững và sử dụng thành thạo nhóm PPDH thuyết trình 
(thuyết trình: 64,5%; thuyết trình kết hợp với vấn đáp: 54,6%; thuyết trình kết hợp với 
phương tiện nghe-nhìn: 54,6%). 
         + Ở một số PPDH, một bộ phận đáng kể GV chưa biết hoặc biết (nghe nói đến) 
nhưng chưa bao giờ áp dụng như PPDH bằng graph (60,7%), PPDH tiếp cận theo mô 
đun (25,6%), PPDH theo dự án (28,7%), PPDH hợp tác (31,1%)…Tỉ lệ GV áp dụng
thành thạo các PPDH nói trên rất thấp (từ 2,5-7,8%) 

* Mức độ sử dụng PPDH của GV 
 + Nhóm PPDH thuyết trình được GV thường xuyên sử dụng nhất: 

- 60,1% thường xuyên sử dụng PP thuyết trình; 
- 56,0% thường xuyên sử dụng PP thuyết trình kết hợp đàm thoại; 
- 44,7% thường xuyên sử dụng PP thuyết trình kết hợp các tài liệu nghe-nhìn. 

         + Với các PP mới như PPDH đóng vai, PPDH tiếp cận theo mô đun, PPDH bằng 
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graph; PPDH theo dự án…GV ít khi sử dụng. 
     Chẳng hạn, đối với PPDH bằng graph có đến 73,2%; PPDH theo dự án có đến
60,4% GV cho rằng chưa bao giờ sử dụng.  

* Hiệu quả sử dụng PPDH của GV các trường ĐH 
        + Các PPDH được sử dụng tương đối có hiệu quả là các PP thuyết trình, thảo luận 
theo nhóm, seminar, dạy học tình huống… 
        + Với các PPDH mới, tỉ lệ GV sử dụng không hiệu quả chiếm tỷ lệ tương đối cao 
(PP đóng vai: 24,2%; PP tiếp cận theo môđun: 24,5%; PP graph: 40,7%; Elearning: 
30,5%; Dạy học theo dự án: 27,6%; PP dạy học hợp tác: 24,9%... 

* Mức độ sử dụng công nghệ thông tin 
        + Số liệu điều tra cho thấy, phần lớn GV ứng dụng CNTT dưới dạng trình chiếu 
Power Poit (65,3%) và khai thác thông tin trên mạng internet (53,0%) vào dạy học; một 
bộ phận đáng kể GV thường xuyên thiết kế bài giảng điện tử (39%), quản lý hồ sơ 
giảng dạy bằng máy tính (32,2%) 
        + Một bộ phận đáng kể GV chưa bao giờ sử dụng CNTT dưới các hình thức vào 
dạy học… 
d/ Những trở ngại khi tiến hành đổi mới PPDH ở ĐH 
Đánh giá về những trở ngại khi tiến hành đổi mới PPDH ở ĐH được thể hiện ở bảng 
sau: 
 

Trở ngại Tỉ lệ QL 
trường 
đồng ý 

Tỉ lệ QL 
khoa 
đồng ý 

Tỉ lệ GV 
đồng ý 

Tỉ lệ GV 
đồng ý 

Cơ chế quản lý chưa phù hợp 37,0 33,9 44,9  
Nội dung chương trình lạc hậu 51,9 36,7 45,7 54,0 
Phương pháp kiểm tra đánh giá 
chưa phù hợp 

48,1 45,6 48,1 60,9 

Tâm lý ngại đổi mới của GV 59,3 41,8 9,1  
Cơ sở vật chất thiếu 63,8 66,5 69,6 73,1 
Thông tin, thư viện không đảm bảo 42,6 47,2 56,1 58,6 
Lớp học quá đông 57,4 64,2 70,6 54,0 
GV dạy nhiều 50,0 51,6 43,9  
Bồi dưỡng PPDH chưa tốt 46,3 45,9 57,4  
Trình độ GV hạn chế 42,6 42,7 19,5  
Trình độ ngoại ngữ yếu 66,7 64,4 51,9 64,8 
PP học tập của SV chưa phù hợp 79,6 74,1 66,7 60,4 

    Bảng trên cho thấy các nhà QL, GV và SV tương đối thống nhất rằng các yếu tố cản 
trở mạnh nhất tới việc đổi mới PPDH là: 1) Cơ sở vật chất thiếu; 2) Lớp học quá đông; 
3) Trình độ ngoại ngữ yếu; 4) PP học tập của SV chưa phù hợp. 
 
1.5. Khái niệm và định hướng đổi mới PPDH ở ĐH   
1.5.1. Khái niệm  đổi mới PPDH ở ĐH 
 a/ PPDH là gì? 
      Thuật ngữ PP bắt nguồn từ tiếng Hy lạp (methodos) có nghĩa là con đường đi đến 
mục đích. Theo đó, PPDH là con đường để đạt mục đích dạy học. PPDH là cách thức 
hành động của GV và SV  trong quá trình dạy học. Cách thức hành động bao giờ cũng 
diễn ra trong những hình thức cụ thể. Cách thức và hình thức không tách nhau một 
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cách độc lập. Cho đến nay chưa có sự thống nhất về định nghĩa PPDH. Sau đây là một 
định nghĩa rộng về PPDH: PPDH là những hình thức và cách thức hoạt động của GV
và SV trong những điều kiện dạy học xác định nhằm đạt mục đích dạy học. 
PPDH là một khái niệm rất phức hợp, có nhiều bình diện, phương diện khác nhau. Có 
thể nêu ra một số đặc điểm của PPDH như sau: 
• PPDH định hướng thực hiện mục tiêu dạy học; 
• PPDH là sự thống nhất của PP dạy và PP học; 
• PPDH thực hiện thống nhất chức năng đào tạo và giáo dục; 
• PPDH là sự thống nhất của lôgic nội dung dạy học và lôgic tâm lý nhận thức; 
• PPDH có mặt bên ngoài và bên trong; 
• PPDH có mặt khách quan và mặt chủ quan; 
• PPDH là sự thống nhất của cách thức hành động và phương tiện dạy học (PTDH). 
Trong những nghiên cứu mới về dạy học, lý thuyết kiến tạo được đặc biệt chú ý, trong 
đó có việc tạo môi trường học tập thích hợp. Mặt khác định hướng chung của việc đổi 
mới giáo dục là chú trọng việc hình thành năng lực cho SV. 
      Theo đó, có thể hiểu: PPDH là những hình thức và cách thức hoạt động của GV và 
SV trong những môi trường dạy học được chuẩn bị, nhằm đạt mục đích dạy học, phát 
triển các năng lực của cá nhân. 
b/Đổi mới PPDH là gì? 
      PPDH là một phạm trù của khoa học giáo dục. Việc đổi mới PPDH cần dựa trên 
những cơ sở khoa học và thực tiễn giáo dục. Khoa học giáo dục là lĩnh vực rất rộng lớn 
và phức hợp, có nhiều chuyên ngành khác nhau. Vì vậy việc đổi mới PPDH cũng được 
tiếp cận dưới rất nhiều cách tiếp cận khác nhau.. Sơ đồ sau đây trình bày tổng quan 
những phương hướng tiếp cận để xác định các cơ sở của việc đổi mới PPDH: 
 

Sơ đồ 1: Tổng quan những phương hướng tiếp cận để xác định các cơ sở của việc đổi mới PPDH 
 

 
( Theo Nguyễn Văn Cường- Bernd Meier) 

 
Tuỳ theo mỗi cách tiếp cận khác nhau có thể có những quan niệm khác nhau về đổi
mới PPDH. Vì vậy có những định hướng và những biện pháp khác nhau trong việc đổi 
mới PPDH. Tuy nhiên không có công thức chung duy nhất trong việc đổi mới PPDH. 
Trong thực tiễn cần xuất phát từ hoàn cảnh cụ thể để xác định và áp dụng những định 
hướng, biện pháp thích hợp. Dựa trên khái niệm chung về PPDH, có thể hiểu: đổi mới 
PPDH là cải tiến những hình thức và cách thức làm việc kém hiệu quả của GV và SV, 
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sử dụng những hình thức và cách thức hiệu quả hơn nhằm nâng cao chất lượng dạy
học, phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo, phát triển năng lực của SV. 
• Đổi mới PPDH đối với GV bao gồm: 
     - Đổi mới việc lập kế hoạch dạy học, thiết kế bài dạy; 
     - Đổi mới PPDH trên lớp học; 
     - Đổi mới việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập. 
• Đổi mới PPDH đối với SV là đổi mới PP học tập. 
• Đổi mới PPDH cần được tổ chức, lãnh đạo và hỗ trợ từ các cấp quản lý giáo dục, 
đặc biệt là các trường ĐH  thông qua những biện pháp thích hợp. 
1. 5.2. Những định hưíng đổi mới PPGD ở trưêng ĐH  
 Việc đổi mới PPGD ở trưêng ĐH ®ưîc xuất phát trên những định hưíng lớn sau đây:    

 a/ Phải tiến hành đổi mới một cách đồng bộ                                                            
PPGD là một yếu tố của của quá trình đào tạo đại học, có mối quan hệ với các yếu tố
khác. Do đó muốn đổi mới PPGD, không thể không đổi mới mục tiêu, nội dung, ch-

ư¬ng trình, đào tạo; xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên (GV); cơ sở vật chất thiết
bị phục vụ đào tạo; kiểm tra đánh giá kết quả đào tạo.    

Điều rõ ràng là việc đổi mới PPGD ở ĐH chỉ thực hiện ®ưîc khi: 

* Mục tiêu của các trưêng đại học hưíng vào việc đào tạo nhân lực tư  duy, nhân 
lực tạo nghiệp; 

* Các học phần có đủ tài liệu, giáo trình và tài liệu tham khảo ®ưîc biên soạn 

dưíi dạng những vấn đề, tình huống có vấn đề; 

* Nhà trưêng có những thiết bị dạy học mới như overhead, projector, 
multimedia; 
* Việc kiểm tra, đánh giá nhằm vào lĩnh vực nhận thức bậc cao của SV (áp dụng,
phân tích, tổng hợp, đánh giá); 
* Bản thân GV phải nắm vững các PPGD mới và quan tâm đến dạy cách học cho
SV.                                                                    

b/ Phải hưíng vào việc phát huy tính tích cực, chủ động của SV, tránh lối truyền

thụ một chiều, nhồi nhét kiến thức, tiến tới dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề
 

Có thể xem đây là định hưíng cơ bản nhất cho việc đổi mới PPGD ở trưêng ĐH 
nhằm tạo ra khâu đột phá, từ bỏ thói quen thụ động, chuyển sang cách học có 

nghiên cứu, tích cực, chủ động. Theo định hưíng này, đòi hỏi: 
   * Phải đổi mới cách dạy của GV                    

GV phải dạy cho SV năng lực nhận thức, năng lực tư duy sáng tạo. Muốn thế ngưêi 

GV phải nắm vững năng lực nhận thức, năng lực tư duy của SV và phải biết áp dụng 

các phư¬ng pháp khác nhau, tuỳ theo mục tiêu, tính chất của môn học, đặc điểm của 

ngưêi học, lớp học. 
  * Phải đổi mới cách học của SV                                                        

   Trong cách học của SV cần chú trọng đến phư¬ng pháp tự học. Có hình thành 

®ưîc phư¬ng pháp tự học, SV mới có thể thích ứng nhanh với phư¬ng thức đào tạo 
theo hệ thống tín chỉ và việc học tập suốt đời, trong bối cảnh khoa học- kỹ thuật phát 
triển mạnh mẽ. Bên cạnh tự học, cần phải chú ý đến “cùng học”. Cùng học (theo 
nhóm, tổ, lớp) mới rèn luyện cho SV khả năng hợp tác, khả năng thuyết phục và khả 
năng quản lý. 
   * Phải giảm bớt thời gian học tập trên lớp, dành thêm thời gian tự học, tự nghiên 
cứu của SV.              
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  Trong phư¬ng thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ, thời gian học tập trên lớp của SV 
chỉ chiếm 50%, còn lại dành cho các hoạt động học tập độc lập khác. Vì thế, SV 
phải kế hoạch hoá các hoạt động học tập độc lập này để hoàn thành những nhiệm vụ 
học tập (cá nhân, nhóm) khác nhau.  

c/ Phải có bưíc đi và mức độ thích hợp cho việc đổi mới PPGD    
  Hiện nay, nhiều trưêng đại học còn có khó khăn về giáo trình, tài liệu học tập của 
SV, về đội ngũ GV (nhất là đối với những ngành mới) và về cơ sở vật chất, thiết bị, 
trong khi quy mô đào tạo không ngừng tăng lên. Điều đó, đòi hỏi việc đổi mới 

PPGD ở đại ở học phải có bưíc đi và mức độ thích hợp, cụ thể là:  

     * Cần xác định đổi mới PPGD ĐH ở  là một quá trình lâu dài, phức tạp. Kinh 
nghiệm của các nước trên thế giới cho thấy, muốn thay đổi một cách dạy, một cách 
học (ví dụ, chuyển từ dạy học thụ động sang dạy học tích cực) ở đại học phải mất 

nhiều năm. Điều đó lưu ý chóng ta không nên nóng vội nhưng cũng cần phải khẩn 

trư¬ng ở những khâu có thể cải tiến, “đột phá” ngay ®ưîc.  

     * Lựa chọn các môn học, các tổ bộ môn, các khoa có điều kiện triển khai trưíc 

việc đổi mới PPGD để rút kinh nghiệm cho toàn trưêng. 
     * Tiến hành đổi mới PPGD theo các mức độ khác nhau:                  

    +) Thuyết trình có đàm thoại thảo luận;  

     +) Tổ chức dạy học theo cách hưíng dẫn SV học tập là chính; 

    +) Tổ chức dạy học theo hưíng phát hiện và giải quyết vấn đề; 

       +) Tổ chức dạy học theo hưíng nghiên cứu...   
 

1.6. Những đặc điểm của PPDH mới 
1.6.1. Xác lập vị trí chủ thể của HS, bảo đảm tính tự giác tích cực và sáng tạo 
của hoạt động học tập 

* HS là chủ thể kiến tạo tri thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành thái độ. 
* Vai trò chủ thể của HS được khẳng định trong quá trình họ HT trong hoạt 
động và bằng hoạt động của bản thân mình. 
* Tính tự giác, tích cực của HS từ lâu đã trở thành một nguyên tắc của GDH 
XHCN. 
* Tính tự giác, tích cực của HS được bảo đảm thông qua những hoạt động 
được hướng đích và gợi động cơ để biến nhu cầu của XH chuyển hóa thành 
nhu cầu nội tại của bản thân. 

1.6.2. Xây dựng những tình huống có dụng ý SP cho HS học tập trong hoạt 
động và bằng hoạt động được thực hiện độc lập hoặc trong giao lưu. 

* Tri thức không phải là thứ có thể cho không. 
* Cài đặt tri thức vào những tình huống thích hợp để HS chiếm lĩnh nó thông 
qua hoạt động:  +  tự giác,  
   + tích cực, 
   + sáng tạo của bản thân. 
* Theo chủ nghĩa kiến tạo trong tâm lý học, học tập là quá trình trong đó 
người học xd kiến thức cho mình bằng cách thích nghi với môi trường sinh 
ra những mâu thuẫn, những khó khăn và những mất cân bằng. 
* Một môi trường không có dụng ý SP là không đủ để chủ thể (HS) kiến tạo 
được tri thức theo đúng yêu cầu mà XH mong muốn. 
* Tùy vào mục tiêu và hoàn cảnh cụ thể, ta có thể tổ chức cho HS  
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     hoạt động độc lập hoặc giao lưu. 
* Mặt dầu, trong quá trình HT vẫn có những pha HS hoạt động dưới sự dẫn 
dắt của GV hoặc có hỗ trợ của bạn, nhưng hoạt động độc lập của HS là thành 
phần không thể thiếu để bảo đảm việc học thành công. 
* Mặt khác, do bản chất XH của việc HT, phương diện  GIAO LƯU cần 
được nhấn mạnh trong PPDH; những yếu tố như học nhóm, theo cặp, HS 
trình bày, tranh luận,... cần được tăng cường. 

1.6.3. Dạy việc học, dạy tự học thông qua toàn bộ quá trình dạy học. 
Mục đích dạy học không phải chỉ ở những kết quả cụ thể của quá trình HT, ở tri 
thức và kỹ năng bộ môn, mà điều quan trọng hơn là ở bản thân việc học, ở cách học, 
ở khả năng đảm nhiệm, tố chức và thực hiện những quá trình HT một cách hiệu quả. 
Ý tưởng này ngày càng được nhấn mạnh trong lý luận và thực tiễn DH trên quy mô 
quốc tế, bằng nhiều thứ tiếng khác nhau: learning how to learn (Anh) hay apprendre 
à apprendre (Pháp),... 
Dạy tự học là một phương diện đặc biệt quan trọng của việc day học. Do kho tàng 
văn hóa của nhân loại là vô tận, và cứ sau mỗi chu kỳ ngắn thì tri thức trên các lĩnh 
vực lại tăng lên gấp đôi. Vì thế để ta có thể sống và làm việc suốt đời thì phải HỌC 
SUỐT ĐỜI. Để học được suốt đời thì phải có khả năng tự học. Khả năng tự học cần 
được rèn luyện ngay khi còn là học sinh. Vì vậy quá trình DH phải bao hàm cả dạy 
tự học. 
Việc dạy tự học chỉ có thể thực hiện được khi ta chọn cách dạy-lấy HS làm trung 
tâm, HS là chủ thể, tự họ hoạt động để đáp ứng nhu cầu XH đã chuyển hóa thành 
nhu cầu của chính bản thân họ. Việc nhấn mạnh vai trò của tự học và dạy tự học 
không có nghĩa là phủ nhận bản chất XH của việc HT. Tự học không có nghĩa là cố 
lập người học ra khỏi XH. Biết tự học là biết kế thừa di sản văn hóa của nhân loại, 
biết khai thác những phương tiện mà loài người cung cấp cho mình để thực hiện quá 
trình HT. 
 
1.6.4. Chế tạo và khai thác những phương tiện phục vụ quá trình dạy học. 
Phương tiện DH, từ tài liệu in ấn và những đồ dùng DH tới những phương tiện kỹ 
thuật tinh vi như thiết bị nghe nhìn, công nghệ thông tin và truyền thông,... giúp ta 
thiết lập những tình huống có dụng ý SP, tổ chức những hoạt động và giao lưu giữa 
Thầy và Trò. 
1.6.5. Tạo niềm lạc quan HT dựa trên lao động và thành quả của bản thân 
người học. 
Hoạt động HT tự giác, tích cực và sáng tạo một mặt đòi hỏi và mặt khác tạo ra niềm 
vui. Niềm vui này có thể có được bằng nhiều cách khác nhau như động viên, khen 
thưởng .v.v. nhưng quan trọng nhất vẫn là niềm lạc quan dựa trên lao động và thành 
quả HT của bản thân người học. 
1.6.6. Xác định vai trò mới của GV với tư cách người thiết kế, ủy thác, điểu 
khiển và thể chế hóa. 
Cần lưu ý rằng, xác lập vị trí chủ thể của người học một mặt không hề làm suy 
giảm, mà ngược lại còn nâng cao vai trò, trách nhiệm của người Thầy. Thầy không 
phải là nguồn phát tin duy nhất, không phải là người ra lệnh một cách khiêm cưỡng, 
không phải là người hoạt động chủ yếu ở hiện trường. Vai trò, nhiệm vụ mới của 
Thầy theo PPDH TC càng quan trọng hơn, nặng nề hơn, nhưng tế nhị hơn: 
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 Thiết kế, là lập kế hoạch, chuẩn bị quá trình DH cả về mục đích, nội 
dung, PP, phương tiện và hình thức tổ chức; 

 Ủy thác, là biến ý đồ dạy của Thầy thành nhiệm vụ hoạt động tự nguyện 
tự giác của Trò, là chuyển giao cho Trò không những tri thức dưới dạng 
có sẵn mà là những tình huống để trò hoạt động và thích nghi; 

 Điều khiển, kể cả điều khiển về mặt tâm lý, bao gồm sự động viên, hướng 
dẫn trợ giúp và đánh giá; 

 Thể chế hóa, là xác nhận những kiến thức mới phát hiện, đồng nhất hóa 
những kiến thức riêng lẻ mang màu sắc cá thể, phụ thuộc hoàn cảnh và 
thời gian của từng HS thành tri thức KH của XH, tuân thủ chương trình 
về mức độ yêu cầu, cách thức diễn đạt và định vị tri thức mới trong hệ 
thống tri thức đã có, hướng dẫn vận dụng và ghi nhớ hoặc giải phóng 
khỏi trí nhớ nếu không cần thiết. 

Trong các vai trò kể trên của GV, ủy thác và thể chế hóa đã được đề cập nhiều 
trong lý thuyết tình huống ở Pháp. 
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CHƯƠNG 2 
 

XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG DẠY HỌC TÍCH CỰC 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Nếu nói chuyện là dạy học thì tất cả chúng ta đều thông minh đến độ khó có thể chịu 
đựng được chuyện đó”.       RF. Mager 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.1 Khái niệm môi trường dạy học  
Theo Jean Marc Denommé và Madeleine Roy, hoạt động sư phạm có ba tác 

nhân: người dạy, người học và môi trường. Ba tác nhân này luôn có mối quan hệ 
qua lại và tác động lẫn nhau. Trong đó môi trường bao gồm cả hai yếu tố bên trong 
và bên ngoài ảnh hưởng đến việc dạy học. Các yếu tố bên ngoài của môi trường là 
các yếu tố “tiến triển bên ngoài” và “ảnh hưởng của chúng được thực hiện từ bên 
ngoài của người dạy và người học”. Cụ thể đó là: môi trường (với ý nghĩa là môi 
trường vật chất và hoàn cảnh mà hoạt động sư phạm diễn ra trong đó), người dạy, 
người học, nhà trường, gia đình và xã hội. Còn “các yếu tố bên trong của môi 
trường chỉ rõ sức mạnh nội tại của người dạy và người học, tạo sức ép lên quá trình 
học và phương pháp sư phạm”. Cụ thể đó là: tiềm năng trí tuệ xúc cảm, giá trị, vốn 
sống, phong cách dạy và học, tính cách. 

Theo cách hiểu là nơi diễn ra quá trình dạy học, “môi trường dạy học bao 
gồm cả môi trường vật chất cũng như môi trường do GV tạo ra”. Vì vậy môi trường 
dạy học được chia thành: 

- Môi trường trí tuệ thể hiện về năng lực người học, còn người dạy là người 
khuyến khích, tạo động cơ thúc đẩy người học. 

- Môi trường vật chất chỉ các yếu tố vật chất bên ngoài: nhiệt độ, âm thanh, 
ánh sáng, phòng học, bàn ghế, phương tiện, học liệu… 

- Môi trường tâm lý thường được gọi là bầu không khí lớp học bao gồm: 
cảm xúc của người học, mối quan hệ giữa người học với người học, giữa người dạy 
với người học… 

- Môi trường xã hội để chỉ sự hợp tác của người học trong một cộng đồng 
lớp học cũng như vốn kiến thức, kỹ năng, thái độ và kinh nghiệm sống khác nhau 
của người học.  

Trong phạm vi hẹp hơn, khái niệm môi trường dạy học chỉ toàn bộ không khí 
và văn hóa trong lớp học, bao gồm các cách thức truyền đạt, bố trí lớp học, cảm 
quan, việc tổ chức không gian vật chất và khả năng quản lý của GV trong lớp học.  

Như vậy có những cách tiếp cận khác nhau về khái niệm môi trường trong 
khung cảnh hoạt động sư phạm, song đều thống nhất khi cho rằng môi trường dạy 
học bao gồm  nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động dạy học trong các nhà trường 
hoặc trong lớp học. Điểm khác biệt ở đây là cách tiếp cận “Sư phạm tương tác” của 
Jean Marc Denommé và Madeleine Roy đã chỉ rõ người dạy chính là  một nhân tố 
bên ngoài ảnh hưởng rất lớn đến người học. Đó là “hình ảnh thực” của người dạy 
bao gồm: hình thể, cách ăn mặc, đi đứng, lời nói, tính cách, vốn tri thức cũng như 
phương pháp giảng dạy. Tương tự như vậy người học cũng tác động đến người dạy 
bằng chính “hình ảnh thực” của mình: với tư cách cá nhân (hình thể, tính cách, sự 
thích ứng, kiểu học), với tư cách nhóm – lớp (đặc tính của nhóm học, hình ảnh của 
lớp học có kỷ luật hoặc ồn ào, chủ động hoặc tích cực…).  



ĐẠI HỌC SÀI GÒN - ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở ĐẠI HỌC THEO HƯỚNG SP TICH CỰC – TS. VÕ THÀNH LÂM 
........................................................................................................................................................................................................................... 

 

24 
 

Xây dựng môi trường dạy học  tích cực cho SV, GV luôn chú ý điều chỉnh 
hoặc cải thiện các nhân tố của môi trường nhằm phát huy vai trò chủ động, tích cực 
của SV trong quá trình học tập. Trong môi trường học tập tích cực, SV phải là ‘tác 
nhân chính” của việc học, có hứng thú, động lực học tập, chủ động tham gia và tự 
chịu trách nhiệm về việc học tập của mình.  
2.2 Sự cần thiết phải xây dựng môi trường dạy học tích cực  
      * Môi trường dạy học ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động dạy học cũng như kết 
quả học tập của SV. Xuất phát từ nhận thức đó, trong quá trình dạy học GV và SV 
luôn phải thay đổi để thích nghi với môi trường, phải cải thiện môi trường để cho 
việc dạy và học thuận lợi hơn. Xây dựng môi trường dạy học tích cực  là một yêu 
cầu cần thiết và là một thành tố quan trọng tạo nên hiệu quả dạy học.  
      * Sự thay đổi không ngừng của xu thế thời đại, đặc biệt là sự tiến bộ không 
ngừng của khoa học công nghệ, của nền kinh tế, xã hội toàn cầu đặt ra cho giáo dục 
nói chung, GDĐH nói riêng một yêu cầu là phải đào tạo ra những con người không 
chỉ có kiến thức chuyên môn mà cần phải có thái độ và kỹ năng sống thích hợp với 
sự thay đổi của hoàn cảnh. Do vậy tạo một môi trường dạy học tích cực sẽ giúp SV 
có được động lực học tập, tư duy năng động, sáng tạo, luôn tìm kiếm giải pháp cho 
những tình huống khác nhau.  
     * Bốn mục tiêu nền tảng của giáo dục thế kỉ XXI mà UNESCO nêu ra “học để 
biết, học để làm, học để làm người, học để cùng chung sống” đặt ra cho giáo dục 
nước ta những yêu cầu mới. Xây dựng môi trường dạy học  tích cực nhằm hình 
thành năng lực tự học, học thường xuyên, học suốt đời cho SV. 
 
2.3 Các biện pháp xây dựng môi trường dạy học  tích cực  
2.3.1.Tạo  động lực học tập cho SV 

Một cách chung nhất, động lực học tập của SV được thể hiện ở thái độ tự 
nguyện, ở nhu cầu, mong muốn, sự thôi thúc tham gia và thành công trong quá trình 
học tập. Theo các nhà nghiên cứu có động lực bên trong và động lực bên ngoài. 
Động lực bên trong nằm trong chính bản thân người học. Việc học sẽ không thể 
hiệu quả nếu người học cảm thấy chán nản và thụ động trong quá trình học hoặc 
không biết mình phải làm gì để thành công trong học tập.  Thúc đẩy được động lực 
bên trong của chính người học là rất quan trọng. Bên cạnh đó việc học cũng sẽ được 
cải thiện tốt hơn nhờ vào môi trường học tập thuận lợi do GV tạo ra. Tạo động lực 
học tập cho SV cần được GV tiến hành ngay từ buổi đầu tiên và duy trì trong suốt 
khóa học.  

Mở đầu khóa học: 
- Trong buổi đầu tiên của khóa học GV cần tìm hiểu những nhu cầu, mong 

muốn của SV bằng cách hỏi trực tiếp hoặc thiết kế phiếu hỏi yêu cầu SV trả lời 
ngắn gọn. Đó sẽ là những thông tin hữu ích cho GV trong việc xây dựng kế hoạch 
giảng dạy vừa đáp ứng được mục tiêu đào tạo vừa đáp ứng được mong muốn của 
người học.  

- Chỉ ra những mục tiêu cần đạt và lợi ích của việc học bằng cách cung cấp 
“Đề cương môn học” cho SV. Đề cương môn học sẽ giúp SV có được: thông tin về 
GV, mục tiêu, nội dung cơ bản của môn học, nguồn học liệu, những yêu cầu đối với 
SV, hình thức kiểm tra và những tiêu chí đánh giá. Những thông tin này giúp SV tự 
định hướng và xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với mình và phấn đấu cho sự 
thành công trong học tập. 
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Trong suốt khóa học: 
- Trong “bộ máy học” của người học, “vùng limbique” được coi là “trung 

tâm hứng thú” – có thể chấp nhận hoặc loại bỏ thông tin mới. Do vậy trong suốt 
khóa học GV cần chú ý tác động đến “vùng limbique” giúp SV say mê học và thôi 
thúc họ tiếp nhận tri thức mới. Sự nhiệt tình của GV, thái độ tôn trọng SV, bầu 
không khí thân mật, cởi mở trong lớp học… sẽ là những nhân tố tạo hứng thú và 
động lực học tập cho SV. 

- Đưa ra nhiệm vụ cụ thể và kiểm tra khoảng hai tuần một lần để SV biết 
được mình đang ở vị trí nào. Ví dụ: giao bài tập cá nhân/tuần, bài tập nhóm/tháng. 
Khi đã có kiểm tra GV cần cung cấp những thông tin phản hồi thường xuyên, nhanh 
chóng để SV biết rằng mình đã thành công ở mức nào.   

- Luôn tạo cơ hội cho SV chủ động tham gia trong quá trình học tập là một 
yếu tố rất quan trọng. Cần tạo tình huống cho SV hoạt động cá nhân, hoạt động theo 
nhóm, hợp tác cùng GV trong việc đưa ra những quyết định cần phải làm hoặc tìm 
kiếm nhiều giải pháp cho cùng một vấn đề rồi thảo luận để chọn ra cách tốt nhất. 
Đặt câu hỏi và dành thời gian chờ đợi hợp lý cho câu trả lời của SV. Điều này sẽ tốt 
hơn rất nhiều so với việc GV luôn đứng trước SV và thuyết trình bài giảng của 
mình.  
2.3.2. Tư vấn của giảng viên 
     Việc học tập không chỉ diễn ra trong lớp học, vì vậy vai trò tư vấn của GV là rất 
quan trọng.  Ngay từ đầu khóa học SV được biết những thông tin về GV: điện thoại, 
email, nơi làm việc, thời gian tư vấn trong tuần. GV sẽ là người chỉ dẫn, hỗ trợ cho 
SV thành công trong học tập: 

- Giải đáp các thắc mắc của SV 
- Định hướng các vấn đề nghiên cứu 
- Cung cấp nguồn học liệu phục vụ học tập   

2.3.3. Tìm hiểu các kiểu học tập khác nhau  
Mỗi người có một “bộ máy học” riêng, đó là hệ thần kinh và các giác quan. 

Do vậy mỗi người sẽ có một kiểu học riêng. Cùng trong một môi trường học tập 
song mỗi cá nhân lại thành công ở những mức độ khác nhau. Phương pháp học sẽ 
quyết định sự thành công của mỗi người. Tìm hiểu các kiểu học tập khác nhau 
không chỉ giúp GV có phương pháp dạy phù hợp mà còn giúp cho mỗi SV biết rõ 
hơn về bản thân và học tập thuận lợi hơn.  Ngay từ đầu khóa học GV có thể tìm hiểu 
các kiểu học tập khác nhau của SV bằng cách thiết kế các phiếu điều tra với những 
câu hỏi trắc nghiệm. Trên cơ sở điều tra GV có thể chia SV theo nhóm có những sở 
thích, kiểu học khá tương đồng để thực hiện những nhiệm vụ học tập phù hợp.  
 2.3.4. Tổ chức môi trường học tập tích cực trong lớp học 

Phần lớn thời gian học tập diễn ra trong lớp học. Do vậy rất cần thiết tạo ra 
một “môi trường học tập an toàn và thoải mái ngay từ phút đầu tiên của khóa học”. 
Các từ “an toàn và thoải mái” được hiểu theo nghĩa “môi trường vật chất và môi 
trường con người”. Tổ chức một môi trường học tập tích cực trong lớp học là một 
yếu tố quan trọng tạo nên hiệu quả của quá trình dạy học: 

* Mở đầu cuốn hút, hiệu quả nhằm thu hút sự tập trung, chú ý của người học, 
tạo một môi trường học tập thân thiện bằng cách: khai thác những thông tin về đối 
tượng người học (đặc biệt là về tâm lý, sở thích, quan tâm, hoặc kiểu học…); gắn 
nội dung chính của bài học với những tình huống có tính thực tế cao; khai thác yếu 
tố môi trường trực tiếp trong lớp học (sử dụng các ví dụ minh họa bằng các yếu tố 
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vật chất có sẵn trong lớp học, bố trí khung cảnh lớp học, chỗ ngồi theo sở thích của 
người học)… 

*  Duy trì hứng thú học tập: Học tập trong lớp học có hiệu quả hay không tùy 
thuộc nhiều vào năng lực duy trì hứng thú của người học trong suốt tiến trình dạy 
học. Trong “bộ máy học” của người học thì các giác quan được coi là cổng vào của 
mọi tri thức do vậy trực quan hóa nội dung kiến thức cần được GV thực hiện thường 
xuyên. Khi dạy các khái niệm trừu tượng GV cần  chọn con đường quy nạp: bắt đầu 
bằng các ví dụ, những bằng chứng, những câu chuyện…rồi đi đến kết luận. Bằng 
cách này sẽ thu hút sự quan tâm, hứng thú và rèn được kỹ năng phân tích, tổng hợp 
của người học.  Sử dụng các kỹ năng giao tiếp hai chiều- nghe và trả lời một cách 
hiệu quả vì đây là kỹ năng thường xuyên được sử dụng trong môi trường học tập: 
người học lắng nghe và trả lời GV cũng như lắng nghe và trả lời nhau, GV lắng 
nghe và trả lời họ. Bằng cách này người học có cảm giác được học trong một môi 
trường được tôn trọng và tự chủ. Trong khoảng thời gian lớp học “tạm lắng”, GV có 
thể “đổi vị trí” cho người học. Người học sẽ thực hiện vai trò của GV để cố gắng 
tạo động cơ thúc đẩy cả lớp.  

* Tổ chức các hoạt động học tập hợp tác trên lớp nhằm phát triển một môi 
trường cộng tác, làm việc nhóm hiệu quả.  
2. 3.5. Thu nhận thông tin phản hồi thường xuyên 

Thông tin phản hồi cần được hiểu là nguồn thông tin hai chiều: phản hồi của 
GV đối với SV và phản hồi từ phía SV đối với GV. Tuy nhiên ở đây chủ yếu đề cập 
đến việc thu thập thông tin phản hồi từ phía người học – một công việc rất cần thiết 
trong quá trình dạy học. Thu nhận thông tin phản hồi từ phia người học cho chúng 
ta cơ hội để cải thiện việc dạy học. Công việc này cần được tiến hành thường xuyên: 
trong những tuần đầu của khóa học, giữa hoặc cuối khóa học, thậm chí là sau mỗi 
buổi học với khoảng thời gian từ  5 đến 10 phút. Một vài cách tiến hành: 

- Phát phiếu hỏi yêu cầu SV viết những câu trả lời ngắn: Những nội dung nào 
của môn học (hoặc bài học) là mới với bạn? Theo bạn nội dung nào là quan trọng 
nhất? Những điểm nào của môn học (hoặc bài học) mà bạn quan tâm? Những điểm 
nào của môn học (hoặc bài học) mà bạn còn chưa rõ?...  

- Yêu cầu SV viết câu hỏi về những nội dung chưa rõ vào giấy rồi thu lại và 
GV sẽ trả lời các câu hỏi đó vào buổi học tiếp sau. 

- Thiết lập một danh sách các nội dung chủ yếu của khóa học hoặc bài học và 
yêu cầu SV đánh dấu vào cột chỉ rõ những nội dung cần được dành nhiều thời gian 
hơn hoặc ít thời gian hơn.   

Thu nhận thông tin phản hồi là một biện pháp không chỉ giúp GV đánh giá 
chính xác việc giảng dạy của mình mà còn biết được SV của mình quan tâm, hứng 
thú đối với môn học của mình như thế nào. GV có thể cho phép SV không cần ghi 
tên của mình vào các phiếu đóng góp ý kiến. Và điều đặc biệt quan trọng hơn đó là 
GV cần cung cấp thông tin phản hồi kịp thời sau khi đã đọc các phiếu góp ý kiến 
của SV.  
2. 3.6. Kiểm tra đánh giá việc học tập và rèn kỹ năng tự đánh giá cho SV 

Trong quá trình dạy học, kiểm tra đánh giá là quá trình thu thập thông tin 
nhằm xác định xem mục tiêu của chương trình đào tạo, của môn học có đạt được 
không. Thông qua hoạt động đánh giá thường xuyên và chặt chẽ quá trình học tập 
của SV, GV thu thập những thông tin phản hồi để biết được SV của mình học được 
cái gì, học bao nhiêu và học như thế nào. Do vậy kiểm tra đánh giá sẽ giúp cho việc 
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đưa ra những giải pháp điều chỉnh cách dạy của thầy và cách học của trò sao cho 
hiệu quả nhất để cùng hướng tới việc đạt được những mục tiêu đề ra. Kiểm tra đánh 
giá thường xuyên còn tạo điều kiện tốt cho việc quản lý lớp học, tạo môi trường 
phát triển công bằng, hiệu quả trong lớp học. 

Kiểm tra đánh giá trên lớp bằng cách: 
- Thường xuyên tạo sự liên kết giữa kiến thức cũ với kiến thức mới bằng kỹ 

thuật kiểm tra “kiến thức nền”. Yêu cầu của việc KT kiến thức nền là kiểm tra 
những kiến thức mà người học đã biết vì “người học là người đi học không phải là 
người được dạy, người học làm chủ “bộ máy học” của mình. Do vậy “người học 
khai thác cái mà anh ta “đã biết”, với sự giúp đỡ của người dạy để nắm bắt và thu 
lượm tri thức mới”. GV có thể áp dụng kĩ thuật kiểm tra kiến thức nền khi bắt đầu 
môn học của mình, khi bắt đầu mỗi bài học trong chương trình hoặc trước khi giới 
thiệu kiến thức mới. 

- Giúp người học xác định những nội dung chủ yếu của môn học bằng kỹ 
thuật kiểm tra “điểm nhấn”. Cuối kú học SV sẽ liệt kê toàn bộ những nội dung chủ 
yếu của môn học một cách khái quát nhất sau đó sẽ phân tích những nội dung đó 
một cách chi tiết hơn. 

- Kiểm tra kiến thức môn học của SV bằng “đề cương trống”: trong đề cương 
trống thể hiện các đề mục của môn học (hoặc một chuyên đề), SV bổ sung thông tin 
để tạo thành một đề cương chi tiết nội dung môn học hoặc chuyên đề đã được học. 

Trong quá trình học tập, việc đọc tài liệu là một yêu cầu bắt buộc đối với SV. 
Với vai trò là người hướng dẫn, GV chỉ ra cho SV các tài liệu cần phải đọc. Kiểm 
tra việc đọc tài liệu ở nhà của SV giúp GV biết được SV đã thực hiện nhiệm vụ của 
mình như thế nào, đồng thời rèn luyện các kỹ năng đọc, tóm tắt, trình bày tài liệu 
của SV. Có thể tiến hành kiểm tra việc đọc tài liệu ở nhà của SV bằng cách: 

- Tóm tắt một câu: Yêu cầu SV tóm tắt nội dung chính của tài liệu bằng một 
câu văn. 

- Chuẩn bị những câu hỏi định hướng cho SV trong việc trình bày những nội 
dung chính của tài liệu. 

- Viết bài thu hoạch tóm tắt các nội dung chính của tài liệu và nêu ý kiến của 
bản thân. 

Trong môi trường học tập hợp tác, GV cần khuyến khích SV tự kiểm tra 
đánh giá vì điều đó thể hiện trách nhiệm cá nhân của SV trong việc học tập cũng 
như tạo điều kiện cho SV thể hiện tính độc lập, tự chủ, sáng tạo của mình. Tự kiểm 
tra đánh giá giúp SV đánh giá những mặt mạnh, mặt yếu và làm cho họ có ý thức về 
việc học tập tốt hơn. Điều đó có thể dẫn tới động cơ được nâng cao”. 

Với tư cách là một tác nhân chủ yếu của quá trình dạy học, môi trường có 
ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động dạy và hoạt động học, đến người dạy, người học. 
Vì vậy GV cần luôn quan tâm đến việc cải thiện môi trường học tập giúp SV thành 
công.  
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CHƯƠNG 3 
 

CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC Ở 
ĐẠI HỌC 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Nếu nói chuyện là dạy học thì tất cả chúng ta đều thông minh đến độ khó có thể chịu 
đựng được chuyện đó”.       RF. Mager 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3.1 Khái quát về phương pháp dạy học tích cực  
3.1.1 PPDH tích cực là gì?  

a/ Tính tích cực 
     Là một phẩm chất vốn có của con người. Để tồn tại và phát triển, con người luôn 
phải chủ động, tích cực cải biến môi trường tự nhiên, cải tạo xã hội, sáng tạo ra 
những giá trị vật chất và tinh thần. Vì vậy, hình thành và phát triển TTC xã hội là 
một trong những nhiệm vụ chủ yếu của giáo dục. 
        b/  Tính tích cực nhận thức 
 * Tính tích cực nhận thức biểu hiện sự nỗ lực của chủ thể khi tương tác với đối 
tượng trong quá trình học tập, nghiên cứu; thể hiện sự nỗ lực của hoạt động trí tuệ, 
sự huy động ở mức độ cao các chức năng tâm lí (như hứng thú, chú ý, ý chí...) nhằm 
đạt được mục đích đặt ra với mức độ cao.  
* TTC nhận thức trong học tập liên quan với động cơ học tập. Động cơ đúng tạo ra 
hứng thú. Hứng thú là tiền đề của tự giác. Hứng thú và tự giác là hai yếu tố tâm lí 
tạo nên TTC. TTC sản sinh ra nếp tư duy độc lập. Suy nghĩ độc lập là mầm mống 
của sáng tạo và ngược lại.  
 * TTC được biểu hiện qua các cấp độ:   

+Bắt chước: cố gắng thực hiện theo các mẫu hành động của thầy của bạn.   
+Tìm tòi: độc lập giải quyết vấn đề nêu ra, tìm kiếm cách giải quyết khác 
nhau về một vấn đề …  
+Sáng tạo: tìm ra cách giải quyết mới độc đáo hữu hiệu. 

* Muốn phát hiện SV có tính tích cực học tập không, cần dựa vào những dấu hiệu 
sau đây:   Có chú ý học tập không? Có hăng hái tham gia vào mọi hình thức hoạt 
động học tập hay không? Có hoàn thành những nhiệm vụ được giao không?  Có ghi 
nhớ tốt những điều đã được học không?  Có hiểu bài học không?  Có thể trình bày 
lại nội dung bài học theo ngôn ngữ riêng không?  Có vận dụng được các kiến thức 
đã học vào thực tiễn không? Tốc độ học tập có nhanh không?  Có hứng thú trong 
học tập hay chỉ vì một ngoại lực nào đó mà phải học? Có quyết tâm, có ý chí vượt 
khó khăn trong học tập không? Có sáng tạo trong học tập không?   

 c/ PPDH tích cực là gì? 

* PPDH tích cực là một thuật ngữ rút gọn, được dùng ở nhiều nước để chỉ những 
phương pháp giáo dục - dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng 
tạo của người học. 
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      "Tích cực" trong PPDH tích cực được dùng với nghĩa là hoạt động, chủ động, 
trái nghĩa với không hoạt động, thụ động chứ không dùng theo nghĩa trái với tiêu 
cực.        

* PPDH tích cực hướng tới việc hoạt động hóa, tích cực hóa hoạt động nhận thức 
của người học, nghĩa là tập trung vào phát huy tính tích cực của người học chứ 
không phải là tập trung vào phát huy tính tích cực của người dạy, tuy nhiên để dạy 
học theo phương pháp tích cực thì GV phải nỗ lực nhiều so với dạy theo phương 
pháp thụ động. 

* Muốn đổi mới cách học phải đổi mới cách dạy. Cách dạy chỉ đạo cách học, nhưng 
ngược lại thói quen học tập của trò cũng ảnh hưởng tới cách dạy của thầy. Chẳng 
hạn, có trường hợp SV đòi hỏi cách dạy tích cực hoạt động nhưng GV chưa đáp ứng 
được, hoặc có trường hợp GV hăng hái áp dụng PPDH tích cực nhưng không thành 
công vì SV chưa thích ứng, vẫn quen với lối học tập thụ động. Vì vậy, GV phải kiên 
trì dùng cách dạy hoạt động để dần dần xây dựng cho người học phương pháp học 
tập chủ động một cách vừa sức, từ thấp lên cao. Trong đổi mới phương pháp dạy 
học phải có sự hợp tác cả của thầy và trò, sự phối hợp nhịp nhàng hoạt động dạy với 
hoạt động học thì mới thành công. Như vậy, việc dùng thuật ngữ "Dạy và học tích 
cực" để phân biệt với "Dạy và học thụ động". Thuật ngữ rút gọn “Phương pháp tích 
cực” hàm chứa cả phương pháp dạy và phương pháp học tích cực. 

 
3.1.2. Đặc trưng của  phương pháp dạy học tích cực 

a/ Dạy và học thông qua tổ chức các hoạt động học tập của người học   
     Trong PPDH tích cực, người học - đối tượng của hoạt động "dạy", đồng thời là 
chủ thể của hoạt động "học" - được đặt trước các tình huống, các vấn đề của cuộc 
sống, của khoa học, tự tìm ra cái chưa biết, cái cần khám phá. Người học có thể 
thực hiện mọi thao tác tư duy, quan sát, nghiên cứu, tra cứu, làm thí nghiệm, tập xử 
lý các tình huống, giải quyết vấn đề theo cách riêng của mình, từ đó vừa nắm được 
kiến thức kĩ năng mới, vừa nắm được phương pháp "làm ra" kiến thức, kĩ năng đó, 
không rập theo những khuôn mẫu có sẵn.  

b/ Dạy và học chú trọng rèn luyện phương pháp tự học. 
Phương pháp tích cực xem việc rèn luyện phương pháp học tập cho người học  
không chỉ là một biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học mà còn là một mục tiêu dạy 
học. 
       Trong các phương pháp học thì cốt lõi là phương pháp tự học. Nếu rèn luyện 
cho người học có được phương pháp, kĩ năng, thói quen, ý chí tự học thì sẽ tạo cho 
họ lòng ham học, khơi dậy nội lực vốn có trong mỗi con người, kết quả học tập sẽ 
được nhân lên gấp bội. Vì vậy, ngày nay người ta nhấn mạnh mặt hoạt động học 
trong quá trình dạy học, nỗ lực tạo ra sự chuyển biến từ học tập thụ động sang tự 
học chủ động, qua tự học mà "Học để hành, hành để học", từ đó mà "Học một biết 
mười". Ở trường ĐH, yêu cầu về tự học lại càng đặt ra cao hơn đối với người học. 

c/ Tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác  
      Trong quá trình dạy học, người học không chỉ tự học mà còn phải cùng học 
(Cùng học theo nhóm, tổ, lớp). Nếu người học biết cùng học thì mới hình thành 
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được ở họ một trong những phẩm chất của con người hiện đại, đó là biết chung 
sống, hợp tác, chia sẻ với người khác trong công việc, trong sinh hoạt…  
     Vì thế, áp dụng PPDH tích cực, một mặt phải chú ý cá thể hóa hoạt động dạy 
học đến từng người học (thông qua hệ thống câu hỏi, bài tập, tình huống; cường độ, 
tiến độ hoàn thành nhiệm vụ học tập …), mặt khác phải chú ý tăng cường các hoạt 
động hợp tác của người học, thông qua các mối quan hệ chủ yếu trong giờ học 
(thầy- trò; trò- trò; trò- tài liệu học tập…). Học tập hợp tác làm tăng hiệu quả học 
tập, nhất là lúc phải giải quyết những vấn đề gay cấn, lúc xuất hiện thực sự nhu cầu 
phối hợp giữa các cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ chung. Trong hoạt động theo 
nhóm nhỏ sẽ không thể có hiện tượng ỷ lại; tính cách, năng lực của mỗi thành viên 
được bộc lộ, phát triển tình bạn, ý thức tổ chức, tinh thần tương trợ. Mô hình hợp 
tác trong xã hội đưa vào đời sống học đường sẽ làm cho các thành viên quen dần 
với sự phân công hợp tác trong lao động xã hội. 
      Trong nền kinh tế thị trường đã xuất hiện nhu cầu hợp tác xuyên quốc gia, liên 
quốc gia; năng lực hợp tác phải trở thành một mục tiêu giáo dục mà nhà trường phải 
chuẩn bị cho SV. 

d/ Kết hợp đánh giá của thầy với tự đánh giá của trò. 
     Trong dạy học, việc đánh giá không chỉ có ý nghĩa đối với người học mà còn có 
ý nghĩa đối với người dạy và xã hội. Nhờ thu được các thông tin ngược mà cả người 
dạy lẫn người học tự điều chỉnh hoạt động của mình để đạt được kết quả cao hơn 
trong lần đánh giá tiếp theo. Trước đây, người dạy giữ độc quyền đánh giá người 
học. Trong phương pháp tích cực, người dạy phải hướng dẫn người học phát triển kĩ 
năng tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau. Tự đánh giá đúng và điều chỉnh hoạt động 
kịp thời là năng lực rất cần cho sự thành đạt trong cuộc sống mà nhà trường phải 
trang bị cho người học. 
       Theo hướng phát triển các phương pháp tích cực để đào tạo những con người 
năng động, sớm thích nghi với đời sống xã hội, việc kiểm tra, đánh giá không thể 
dừng lại ở yêu cầu tái hiện các kiến thức, lặp lại các kĩ năng đã học mà phải khuyến 
khích trí thông minh, óc sáng tạo trong việc giải quyết những tình huống thực tế. 
      Với sự trợ giúp của các thiết bị kĩ thuật, kiểm tra đánh giá sẽ không còn là một 
công việc nặng nhọc đối với GV, mà lại cho nhiều thông tin kịp thời hơn để linh 
hoạt điều chỉnh hoạt động dạy, chỉ đạo hoạt động học.  
 
3.1.3. Vai trò của người dạy trong  phương pháp dạy học tích cực  
 
    Từ dạy và học thụ động sang dạy và học tích cực, GV có sự chuyển đổi vai trò: từ 
người cung cấp tri thức có sẳn, theo kiểu rót tri thức vào đầu người học sang đóng 
vai trò của người trọng tài, cố vấn; người thiết kế, tổ chức, hướng dẫn hoạt động 
nhận thức của người học để người học tự lực chiếm lĩnh nội dung học tập, chủ động 
đạt các mục tiêu kiến thức, kĩ năng, thái độ theo yêu cầu của chương trình. 
     Với vai trò mới này, người GV phải đáp ứng những yêu cầu cao hơn so với trước 
đây. Họ không chỉ nắm vững nội dung các môn học để tổ chức thành các vấn đề, 
tình huống có vấn đề, nhiệm vụ nhận thức mà còn phải nắm vững đặc điểm người 
học với những đặc điểm chung (về lứa tuổi, giới tính, dân tộc, thời đại…) và những 
đặc điểm riêng (về hoàn cảnh sống, thuộc tính cá nhân…) để thực hiện việc dạy học 
hợp tác và phân hóa. Ngoài ra, người GV còn phải khéo léo giải quyết các tình 
huống có thể xẩy ra trong giờ học. 
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* So sánh giữa dạy học truyền thống và dạy học tích cực như sau: 
 
 
 
 

 Dạy học truyền thống Dạy học tích cực 
 

Truyền thụ 
kiến thức 

 

Kiến thức được truyền thụ từ 
người dạy đến người học theo 
những gì người dạy nói, được 
tiếp thu và được học bởi người 
học  

 

Kiến thức xây dựng được từ 
người học qua việc thu thập, 
tổng hợp và tích hợp thông tin 
với các kỹ năng như điều tra, 
trao đổi cũng như tư duy phê 
phán và tư duy sáng tạo. 

 
Sử dụng 
kiến thức 

Nhấn mạnh lĩnh hội kiến thức 
(thường là nhớ thông tin) ngoài 
bối cảnh thực tế mà kiến thức 
được sử dụng. 

 

Nhấn mạnh sử dụng và trao đổi 
kiến thức có hiệu quả nhằm vào 
những vấn đề mà giống như sẽ 
gặp trong đời sống thực. 

 
Vai trò của 
GV 

 

Người dạy  là người cung cấp 
thông tin ban đầu và kiểm tra kết 
quả học tập. 

 

Người dạy  là người huấn luyện 
và thúc đẩy việc học. Cả người 
dạy  và người học cùng đánh giá 
kết quả học tập. 

 
   
Kiểm tra 
đánh giá 

Kiểm tra đánh giá được sử dụng 
để đánh giá kết quả học tập. 

Kiểm tra đánh giá được sử dụng 
để khảo sát vấn đề và thúc đẩy 
việc học sâu hơn, ngoài đánh giá 
kết quả học tập. 

   
   
   

Văn hóa 
học 

Văn hoá học là cạnh tranh và cá 
thể hoá. 

Văn hoá học là hợp tác, cộng tác 
và trợ giúp. 
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* Nhiệm vụ và tương tác giữa Thầy, và Trò trong dạy học truyền thống và dạy học 
tích cực: 
 

 Dạy học truyền thống Dạy học tích cực 
Xác 
định 

mục tiêu 

 

* Mục tiêu GD 

* Mục tiêu kiến thức  

* Mục tiêu chung 

* Mục tiêu muốn đạt tới 

* Mục tiêu HT 

* Mục tiêu phát triển  

* Mục tiêu phân hóa 

* Mục tiêu khả thi, căn cứ để đánh giá 

 
Soạn 

giáo án 

 

* Tập trung vào hoạt động của Thầy 

* Hoạt động Dạy  hoạt động Học 

* Thầy -----(thông tin)  Trò 

* Tập trung vào hoạt động của Trò 

* Hoạt động Học  hoạt động Dạy 

* Thầy -----(thông tin)  Trò 

 

Dạy trên 
lớp 

* Thầy hoạt động là chính 

* Thầy thuyết trình, độc thoại, Trò 
thụ động nghe, ghi. 

* Trò hoạt động là chính 

* Trò thực hiện công tác độc lập/ theo 
nhóm. 

* Thầy tổ chức, hướng dẫn cá hoạt 
động của Trò. 

 

Hãy lưu ý rằng, trong mỗi tiết học bình thường hiện nay ta dạy,học sinh,  
sinh viên được: 
 * Hoạt động nhiều hơn, 
 * Thực hành nhiều hơn, 
 * Thảo luận nhiều hơn, 
 * Suy nghĩ nhiều hơn. 
Vậy là ta đã đổi mới, và đổi mới có thể thực hiện ngay. 
 

 

3.1.4. Dạy học vi mô: Dạy học vi mô được xem là phương pháp đào tạo lấy họat 
động của người học làm trung tâm, rất có hiệu quả cho việc đào tạo ban đầu cho SV sư 
phạm nắm chắc từng kỹ năng riêng biệt, hình thành các năng lực bộ phận của nghề dạy 
học. Các phương tiện dạy học theo kênh hình ảnh giúp ta giảm độc thọai lại tăng sự 
tiếp nhận dễ dàng của SV, với OHP, camera, video… ngôn ngữ hình ảnh được thể hiện 
tốt. Nếu đủ phương tiện dạy học vi mô sẽ trở thành phương thức tự đào tạo theo nhu 
cầu khả năng của SV. Dạy học vi mô khắc phục được tình trạng đào tạo thiên về lý 
thuyết, giúp cho SV hình thành và phát triển năng lực nghề nghiệp một cách tuần tự 
vững chắc, chuẩn bị cho họ khi ra trường có thể đương đầu với thực tế lớp học mới. 
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3.2 Chu trình Kolb 

3.2.1.  Lý thuyết của Dreyfus và Kolb  

David Kolb đã phát triển một mô hình học tập thực nghiệm (experiential learning, 
thường được biết đến với cái tên Chu trình học tập Kolb) nhằm “quy trình hóa” việc 
học với các giai đoạn và thao tác được định nghĩa rõ ràng. Thông qua chu trình này, 
cả người học lẫn người dạy đều có thể cải tiến liên tục chất lượng cũng như trình độ 
của việc học. Đây là một trong số các mô hình được sử dụng rộng rãi nhất trong 
việc thiết kế chương trình học, thiết kế bài giảng, trong việc huấn luyện cũng như 
trong các hướng dẫn  học tập cho các khóa học sau phổ thông. Bạn đọc nên tìm hiểu 
thêm các mô hình khác như các chu trình của Juch, Kelly hay của Pleiffer & Jones. 

Chu trình học tập Kolb gồm bốn bước được mô tả như hình dưới đây: 

 
Chu trình học tập Kolb 

Trong đó, Kolb khuyến cáo trình tự của việc học theo mô hình học tập thực 
nghiệm cần tuân thủ trình tự của Chu trình, nhưng không nhất thiết phải khởi 
đầu từ bước nào trong Chu trình. 

 Các nhà nghiên cứu khác đã đi xa hơn khi nhận thấy rằng, với sự lựa chọn điểm 
khởi đầu và thiên lệch sự tập trung vào một giai đoạn nào đó sẽ cho thấy phong 
cách học tập của từng người. 

Quan điểm cơ bản trong mô hình học tập dựa trên kinh nghiệm này là người học 
cần thiết phát phản tỉnh (reflect) trên các kinh nghiệm của mình để từ đó khái 
quát hóa và công thức hóa các khái niệm để có thể áp dụng cho các tình huống 
mới có thể xuất hiện trong thực tế; sau đó các khái niệm này được áp dụng và 
kiểm nghiệm trong thực tế để thấy được sự đúng-sai, hữu dụng – vô ích,v.v. ; từ 
đó lại xuất hiện các kinh nghiệm mới, và chúng lại trở thành đầu vào cho vòng 
học tập tiếp theo, cứ thế lặp lại cho tới khi nào việc học đạt được mục tiêu đề ra 
ban đầu. 

Chu trình này yêu cầu người học có một kỉ luật trong việc học thông qua việc 
lên kế hoạch, hành động, phản tỉnh và liên hệ ngược trở lại các lý thuyết. 
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a/ Dưới đây là mô tả chi tiết hơn về các quá trình trong Chu trình Kolb: 

* Quá trình 1: Kinh nghiệm Rời rạc  

Người học có thể đã đọc một số tài liệu, tham dự bài giảng, xem một số video 
trên Internet về chủ đề đang học tập, hoặc đã thử làm thử theo hướng dẫn của 
một số bài giới thiệu nhập môn (tutorial) về chủ đề cần học, hoặc tự mình mò 
mẫm trong giây lát với máy móc trong phòng lab v.v. Tất các các yếu tố đó sẽ 
tạo ra các kinh nghiệm nhất định cho người học. Và chúng trở thành “nguyên 
liệu đầu vào” quan trọng của quá trình học tập. 

Thông thường, người học dạng “hời hợt” (surface learning) thường chỉ dừng lại 
ở các kinh nghiệm đó, ghi chép lại và chờ cho tới kì thi và kết thúc việc học. 
Theo Chu trình Kolb, đó mới chỉ là sự khởi đầu. 

* Quá trình 2: Quan sát có suy tưởng (Reflective Observation) 

Người học cần có các phân tích, đánh giá các sự kiện và các kinh nghiệm đã có. 
Sự đánh giá này cần mang yếu tố “phản tỉnh”, tức là tự mình suy tưởng về các 
kinh nghiệm đó, xem mình cảm thấy thế nào, có hiểu được hay không, có thấy 
nó hợp lý hay không, có thấy nó đúng hay cảm thấy nó “có gì đó không ổn”, có 
quan điểm hay thực tế nào đi ngược lại với các kinh nghiệm mình vừa trải qua 
hay không, v.v. Đối với việc học, việc suy tưởng hàm ý sâu sắc rằng ta phải 
luôn tự hỏi và tự trả lời “việc học có tiến triển tốt đẹp hay không?”, và thuần túy 
sử dụng trực giác để trả lời câu hỏi đó. Trong quá trình suy tưởng, và xa hơn 
nữa là ghi lại các suy tưởng ấy theo một cách tự nhiên và tự thân, ta sẽ rút ra 
được các bài học cũng như định hướng mới cho chặng đường học tập tiếp theo 
thú vị và hiệu quả hơn. Đối với việc dạy, nhà giáo sử dụng kĩ thuật tương tự áp 
dụng cho việc dạy của mình, và cho việc học của học trò để có được các phương 
án và hành động hiệu quả hơn. Khi suy tưởng, chúng ta sẽ “tham gia” sâu hơn 
vào quá trình, bản thân điều đó cũng đã giúp đỡ rất nhiều cho việc học tập. Với 
việc suy tưởng có chất lượng, ta sẽ có được các cải tiến, nâng cấp, điều chỉnh 
cho tiến trình phát triển của việc học tập. 

* Quá trình 3: Khái niệm hóa  

Sau khi có được quan sát chi tiết cộng với suy tưởng sâu sắc, người học tiến 
hành khái niệm hóa các kinh nghiệm đã nhận được. Bước này chính là bước 
quan trọng để các kinh nghiệm được chuyển đổi thành “tri thức” và bắt đầu lưu 
giữ lại trong vỏ não. Không có bước này, các kinh nghiệm sẽ không thể được 
nâng cấp và phát triển lên một tầm cao mới hữu ích hơn mà chỉ là các trải 
nghiệm vụn vặt nhặt được trong tiến trình học tập hay thực hành. 

Giai đoạn khái niệm hóa kết thúc bằng việc ta lập một kế hoạch cho cách hành 
động tiếp theo trong thời gian tới. Thông thường giai đoạn này được tiếp nối 
giai đoạn trước (Quan sát có suy tưởng) một cách tự nhiên bằng việc trả lời cho 
các câu hỏi quan trọng trong quá trình quan sát và suy tưởng – có thể coi như 
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kết luận của toàn bộ quá trình suy tưởng, và giai đoạn tiếp theo sẽ là giai đoạn 
kiểm chứng kết luận đó có đúng hay không. 

* Quá trình 4: Thử nghiệm tích cực 

Ở giai đoạn trước, người học đã có một bản kết luận được đúc rút từ thực tiễn 
với các luận cứ và suy tư được liên kết chặt chẽ. Bản kết luận đó có thể coi như 
một giả thuyết, và ta phải đưa vào thực tiễn để kiểm nghiệm. 

b/ Đối với việc học lập trình, ta có thể có một ví dụ cho việc thực thi Chu 
trình Kolb như sau: 

Mục tiêu: làm chủ  kĩ thuật lập trình theo cặp (Pair-programming) 

 Bước 1: Sau khi đọc đọc tài liệu về pair-programming, thử làm cặp với 
một người bạn, người học đã có những trải nghiệm ban đầu về pair-
programing.  

 Bước 2: Thảo luận với bạn học về cảm giác, quy trình và phối hợp khi lập 
trình theo cặp. Có chỗ nào không ổn. Ghi lại các cảm nhận quan trọng, 
đọc lại giáo trình để xem mình làm có đúng không. Khi gặp chỗ không ổn 
thử lên mạng tìm kiếm cách cải thiện, tham khảo các thảo luận khác về lập 
trình theo cặp để rút ra kết luận. Ghi lại các suy tưởng đó vào một trang 
blog cá nhân hoặc một cuốn nhật kí học tập của riêng mình.  

 Bước 3: Phác thảo Best Practices khi thực hiện pair-programming, ghi lại 
thành “Quy trình lập trình theo cặp”  

 Bước 4: Thực hiện theo quy trình đã đề xuất, và lặp lại Bước 1.  

3.2.2. Chu trình Kolb 
 
Trong quá trình thực hiện một bài giảng nếu ta tiến hành theo phương thức và các bước 
sau đây: 
 

* Với kiến thức, kinh nghiệm đã có của SV-HS (Thầy giáo nêu vấn đề của bài 
học mới), hoặc làm thí nghiệm(TN) (đối với môn Vật Lý, Hóa, Sinh). 

Đây là quá trình:    Làm -  ( Experience or Do)  
* Hướng dẫn SV-HS suy nghĩ, thảo luận, hoặc làm TN giải quyết vấn đề: 

Đây là quá trình:      Tư duy (Reflection) 
* SV-HS tự đọc tài liệu, SGK để rút ra kết luận bài học dưới sự hướng dẫn định 
hướng của Thầy.   Đây là quá trình:    Học ( Learn) 
* SV-HS được Thầy giáo đặt câu hỏi mới (hoặc TN mới) yêu cầu SV-HS áp 
dụng kiến thức vừa học giải quyết. Đây là quá trình:          Áp dụng (Apply) 

Các quá trình trên là một chuổi liên tiếp nhau: 
 
( Experience or Do)       (Reflection)           ( Learn)          (Apply)   
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Nên ta cũng có thể xem như một chu trình: 
 

DO 
 
 
 
           APPLY   REVIEW 
 
 
 

LEARN 
 
 

Đó chính là chu trình Kolb. 
Vòng kinh nghiệm của Kolb (Kolb’s experimential Cycle). 

 
Chu trình Kolb đã được áp dụng nhiều trong công tác giảng dạy ở trường Phổ thông & 
Đại học ở nước Anh…Khi nói đến phương pháp giảng dạy, mô hình giảng dạy, kỹ thuật 
dạy học, kiểu dạy học, những kỹ năng cần thiết cho Thầy cho Trò trong việc dạy và 
học của từng bộ môn cụ thể. Thì việc tìm hiểu và áp dụng  chu trình Kolb là thực sự cần 
thiết cho chúng ta quan tâm trong giảng dạy bộ môn cụ thể của chính mình. 

Sau đây ta tiếp tục nghiên cứu tiếp sự mở rộng, sự “biến hóa”, sự đa dạng của 
chu trình Kolb và cũng để từ đó ta nhìn  lại quá trình giảng dạy trước đây của mình, có 
thể ta cũng đã từng làm như vậy… Và hơn hết là cùng nghiêu cứu để áp dụng tốt nhất 
vào bộ môn giảng dạy của chúng ta. 
 

Sự mở rộng, biến hóa của chu trình Kolb 
 
 
 

      DO              EXPERIMENT 

 
       

 
 
APPLY  REVIEW                  APPLY      REFLECTION 
 
 
 

     
 LEARN            LEARN 
 
 
 

(Hình.a)         (Hình.b)           
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  EXPERIMENT 

 
 
             

APPLY       REFLECTION 
 
 
 

   
   LEARN 

 
 

(Hình.c)          (Hình.d)  
   

 
………………….………Nghiên cứu tiếp……………………………… 

 
 

EXPERIMENT 2         EXPERIMENT 2 
          EXPERIMENT 1 

  EXPERIMENT 1 
 
 
            PREPARE       REFLECTION    PLAN         REFLECTION 
 
 
 
 

  LEARN             LEARN 
 

 
(Hình.e)          (Hình.f) 

    
 
…………………………Sự vận động của từng quá trình…………………………………… 
 

 
 
 

EXPERIMENT  
 

   
 
 

            plan           REFLECT 
 
 
 

  
    LEARN 

 
 
 

 
(Hình.g) 
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Khảo sát (hình.g): Sau đây chúng ta tìm hiểu sâu hơn về “sự vận động”của từng 
quá trình: Experiment, Reflection, Learn, Plan hoặc Apply. 

* Chu trình phản ánh (c/t tư duy): 
Sự tư duy đôi khi không đơn giản là một sự suy nghĩ thông thường mà nó 
cũng là một quá trình- tư duy, rồi thực hành, sau thực hành lại tư 
duy…Trong thực hành vật lý việc nầy thường lặp đi lặp lại nhiều lần. 

Tư duy ngược lại nội dung vừa thực hành 
 
 
 

Thực hành   Sự phản ánh 
 
 

 
 

Tư duy ngược lại nội dung vừa thực hành: sau khi làm TN, SV- HS 
suy nghĩ để xác định kết quả, rồi lặp lại thí nghiệm để thảo luận và 
khẳng định sự kết luận của nhóm mình. 
Sự phản ánh (Reflection) còn là sự: 
 + Tự đánh gía (Self-Assessment) 
 + Bạn học đánh giá (Peer-Assessment) 
 + Thầy đánh giá (Tutor-Assessment) 
Cần nhớ rằng trong phương pháp giảng dạy có 3 mô hình: Mô hình 
thủ công (Craft model), Mô hình khoa học ứng dụng (Applied 
Science model), Mô hình  Tư duy ( Reflective model). Trong đó mô 
hình tư duy với nhiều ưu điểm giúp chúng ta nghiên cứu và áp dụng 
trong đó chu trình tư duy được nhấn mạnh như  chúng ta đã nêu 
trên. Vì giới hạn đề tài, nên 3 mô hình trên chì nêu tóm tắt sơ đồ 
của mô hình tư duy dưới đây, để chúng ta nghiên cứu vai trò và sự 
nhấn mạnh chu trình tư duy như thế nào? 
 

 
 
  

              
         

 
 
 

Kiến thức đã có qua 
kinh nghiệm trước đây 
(Previous Experiential 
Knowledge) 

 
 

Kiến thức nhận được 
(Received Knowledge) 

Năng lực 
nghề nghiệp

Thực 
hành 

(Practive)

Sự phản ánh 

(Reflection) 
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* Học (Learn):  
Sau quá trình  tư duy HS học nội dung bài từ: sách giáo khoa, 

Thầy, Tài liệu; ngoài ra quá trình nầy còn diễn ra ở ngoài lớp, như học 
từ: băng từ, đĩa CD, video, internet, tài liệu khác… 
* Áp dụng (Apply or Plan):  

Hiểu đươc bài HS sẽ áp dụng để giải các bài tập, và kiến thức vừa 
học làm nền cho kiến thức bài học sau. 
 

 
………………………………………Sự vận động của chu trình……………………………. 

  
 
A/ (Dành cho HV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
C/ 
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3.3 Một số phương pháp dạy học tích cực ở đại học 

     Dạy học là một khoa học và cũng là một nghệ thuật. Dạy học ĐH lại càng cần có 
tính khoa học và tính nghệ thuật cao.Tính khoa học của dạy học đại học đòi hỏi phải 
nắm vững bản chất của quá trình đào tạo ĐH : 

     Dạy học đại học là dạy nhận thức (Cognitive), dạy kĩ năng (Psychomotor) và dạy 
cảm nhận (Affective). Tùy theo khoa học (Tự nhiên hay Xã hội – Nhân văn, Cơ bản 
hay Công nghệ, Kỹ thuật …), và tuỳ theo mục tiêu đào tạo (Đại học hay Sau đại 
học, chuyên môn hay nghiệp vụ, …) mà chọn chủ điểm hay trọng tâm về dạy nhận 
thức, dạy kĩ năng hay dạy cảm nhận cho phù hợp. 

       Tính nghệ thuật của việc dạy học đại học thể hiện ở năng lực của GV làm sao 
khơi dậy được tiềm năng tiếp thu, phát triển và sáng tạo của người học để nhận 
thức, để cảm nhận và để có kỹ năng cao. 

Như vậy, GV  nào càng nắm vững tính khoa học và nghệ thuật của việc dạy học thì 
sẽ dạy cho SV có được các bậc nhận thức, bậc cảm nhận hay bậc kĩ năng càng cao 
và GV đó sẽ có chất lượng dạy học cao, đồng thời sản phẩm đào tạo cũng có chất 
lượng cao. 

     Theo S.J.Hidalgo (Tips on how to teach effectively, Rex Book store,1994) thì có 
khoảng 60 phương pháp dạy học đại học khác nhau, mỗi phương pháp đều có 
những điểm mạnh và những điểm yếu. Các điểm mạnh và các điểm yếu đó lại tăng 
hay giảm, thay đổi các điểm mạnh thành các điểm yếu hoặc ngược lại, tuỳ thuộc 
vào đặc điểm của mỗi môn học, mỗi cấp học và mục tiêu đào tạo. 

     Tuy nhiên có thể phân các phương pháp dạy học thành 2 nhóm chính: 

      - Nhóm I, Gồm các phương pháp dạy học thụ động hoá người học, hay còn gọi 
là các phương pháp dạy học lấy thầy giáo làm trung tâm; 

      - Nhóm II, Gồm các phương pháp dạy học chủ động hoá người học hay còn gọi 
là các phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm. 

       Dù dạy theo phương pháp nào thì vấn đề đặt ra là phải dạy cho SV có các bậc 
nhận thức, bậc cảm nhận và bậc kỹ năng càng cao càng tốt. Vì vậy GV tinh thông 
chuyên môn là điều kiện tiên quyết để dạy đạt chất lượng cao. Tuy nhiên, nghiệp vụ 
sư phạm ngày nay đã là yếu tố quan trọng làm cho dạy học ở bậc đại học và sau đại 
học có chất lượng và hiệu quả hơn. 

Nếu thừa nhận trọng tâm của dạy học đại học là đào tạo năng lực và vì học tập 
trong nhà trường chỉ là giai đoạn đầu của quá trình học tập suốt đời, thì kiến thức 
dạy trên lớp không cần phải nhiều, chỉ cần đủ để tự học tiếp theo không chỉ chính 
nội dung môn học đang dạy mà cả những kiến thức tiếp tục thu nhận và phát triển 
của khoa học-kỹ thuật ngoài học đường. Cho nên GV cần chọn các kiến thức cốt lõi 
để dạy học trên lớp, còn mở rộng phải bắt tự học và phải sử dụng thi – kiểm tra để 
đánh giá thành quả học tập và đánh giá năng lực tự học. 
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3.3.1. Dạy học nhóm 
a/ Khái niệm 
     Dạy học nhóm là một hình thức xã hội của dạy học, trong đó SV của một lớp 
học được chia thành các nhóm nhỏ trong khoảng thời gian giới hạn, mỗi nhóm tự 
lực hoàn thành các nhiệm vụ học tập trên cơ sở phân công và hợp tác làm việc. Kết 
quả làm việc của nhóm sau đó được trình bày và đánh giá trước toàn lớp. 
      Dạy học nhóm còn được gọi bằng những tên gọi khác nhau như dạy học hợp tác, 
dạy học theo nhóm nhỏ. Dạy học nhóm không phải một phương pháp dạy học cụ 
thể mà là một hình thức xã hội, hay là hình thức hợp tác của dạy học. Cũng có tài 
liệu gọi đây là một hình thức tổ chức dạy học. Tuỳ theo nhiệm vụ cần giải quyết 
trong nhóm mà có những phương pháp làm việc khác nhau được sử dụng. Khi 
không phân biệt giữa hình thức và PPDH cụ thể thì dạy học nhóm trong nhiều tài 
liệu cũng được gọi là PPDH nhóm. Số lượng SV trong một nhóm thường khoảng 4 - 
6 SV. Nhiệm vụ của các nhóm có thể giống nhau hoặc mỗi nhóm nhận một nhiệm 
vụ khác nhau, là các phần trong một chủ đề chung. 
     Dạy học nhóm thường được áp dụng để đi sâu, vận dụng, luyện tập, củng cố một 
chủ đề đã học, nhưng cũng có thể để tìm hiểu một chủ đề mới. Trong các môn khoa 
học tự nhiên, công việc nhóm có thể được sử dụng để tiến hành các thí nghiệm và 
tìm các giải pháp cho 
những vấn đề được đặt ra. Trong các môn nghệ thuật, âm nhạc, các môn khoa học 
xã hội, các đề tài chuyên môn có thể được xử lý độc lập trong các nhóm, các sản 
phẩm học tập sẽ được sẽ tạo ra. Trong môn ngoại ngữ có thể chuẩn bị các trò chơi 
đóng kịch,....Ở mức độ cao, có thể đề ra những nhiệm vụ cho các nhóm SV hoàn 
toàn độc lập xử lý các lĩnh vực đề tài và trình bày kết quả của mình cho những SV 
khác ở dạng bài giảng. 
b/ Các cách thành lập nhóm 
 Có rất nhiều cách để thành lập nhóm theo các tiêu chí khác nhau, không nên áp 
dụng một tiêu chí duy nhất trong cả năm học. Bảng sau đây trình bày 10 cách theo 
các tiêu chí khác nhau:          ☺: ưu điểm ; �: nhược điểm 
 
    Tiêu chí              Cách thực hiện- Ưu nhược điểm 
1. Các nhóm gồm 
những người tự 
nguyện, cùng hứng 
thú 
 

☺ Đối với SV thì đây là cách dễ chịu nhất để thành lập 
nhóm, đảm bảo công việc thành công nhanh nhất. 
� Dễ tạo ra sự tách biệt giữa các nhóm trong lớp, vì vậy 
cách tạo lập nhóm như thế này không nên là khả năng duy 
nhất. 

2. Các nhóm ngẫu 
nhiên 
 

Bằng cách đếm số, phát thẻ, gắp thăm, sắp xếp theo màu 
sắc,.... 
☺ Các nhóm luôn luôn mới sẽ đảm bảo là tất cả các SV 
đều có thể học tập chung nhóm với tất cả các SV khác. 
� Nguy cơ có trục trặc sẽ tăng cao. SV phải sớm làm quen 
với việc đó để thấy rằng 
cách lập nhóm như vậy là bình thường. 

3. Nhóm ghép hình 
 

   Xé nhỏ một bức tranh hoặc các tờ tài liệu cần xử lý. SV 
được phát các mẩu xé nhỏ, 
những SV ghép thành bức tranh hoặc tờ tài liệu đó sẽ tạo 
thành nhóm. 
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☺ Cách tạo lập nhóm kiểu vui chơi, không gây ra sự đối 
địch. 
� Cần một ít chi phí để chuẩn bị và cần nhiều thời gian 
hơn để tạo lập nhóm. 

4. Các nhóm với 
những đặc điểm 
chung 
 

Ví dụ tất cả những SV cùng sinh ra trong mùa đông, mùa 
xuân, mùa hè hoặc mùa thu 
sẽ tạo thành nhóm 
☺ Tạo lập nhóm một cách độc đáo, tạo ra niềm vui và SV 
có thể biết nhau rõ hơn. 
� Cách làm này mất đi tính độc đáo nếu được sử dụng 
thường xuyên. 

5. Các nhóm cố định 
trong một thời gian 
dài 
 

Các nhóm được duy trì trong một số tuần hoặc một số 
tháng. Các nhóm này thậm chí có thể được đặt tên riêng. 
☺ Cách làm này đã được chứng tỏ tốt trong những nhóm 
học tập có nhiều vấn đề. 
� Sau khi đã quen nhau một thời gian dài thì việc lập các 
nhóm mới sẽ khó khăn. 

6. Nhóm có SV khá 
để hỗ trợ SV yếu 
 

Những SV khá giỏi trong lớp cùng luyện tập với các SV 
yếu hơn và đảm nhận trách nhiệm của người hướng dẫn. 
☺ Tất cả đều được lợi. Những SV giỏi đảm nhận trách 
nhiệm, những SV yếu được giúp đỡ. 
� Ngoài việc mất nhiều thời gian thì chỉ có ít nhược điểm, 
trừ khi những SV giỏi hướng dẫn sai.  

7. Phân chia theo 
năng lực học tập khác 
nhau 
 

Những SV yếu hơn sẽ xử lý các bài tập cơ bản, những SV 
đặc biệt giỏi sẽ nhận được thêm những bài tập bổ sung. 
☺ SV có thể tự xác định mục đích của mình. 
Ví dụ ai bị điểm kém trong môn toán thì có thể tập trung 
vào một số ít bài tập. 
� Cách làm này dẫn đến kết quả là nhóm học tập cảm thấy 
bị chia thành những SV thông minh và những SV kém. 

8. Phân chia theo các 
dạng học tập 
 

Được áp dụng thường xuyên khi học tập theo tình huống. 
Những SV thích học tập với hình ảnh, âm thanh hoặc biểu 
tượng sẽ nhận được những bài tập tương ứng. 
☺ SV sẽ biết các em thuộc dạng học tập như thế nào ? 
� SV chỉ học những gì mình thích và bỏ qua những nội 
dung khác 

9. Nhóm với các bài 
tập khác nhau 
 

Ví dụ, trong khuôn khổ một dự án, một số SV sẽ khảo sát 
một xí nghiệp, một số khác khảo sát một cơ sở chăm sóc 
xã hội… 
☺ Tạo điều kiện học tập theo kinh nghiệm đối với những 
gì đặc biệt quan tâm. 
� Thường chỉ có thể được áp dụng trong khuôn khổ một 
dự án lớn. 

10. Phân chia SV 
nam và nữ 
 

☺ Có thể thích hợp nếu học về những chủ đề đặc trưng 
cho con trai và con gái, ví dụ trong giảng dạy về giới tính, 
chủ đề lựa chọn nghề nghiệp,... 
� Nếu bị lạm dụng sẽ dẫn đến mất bình đẳng nam nữ. 
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c/ Tiến trình dạy học nhóm  
     Tiến trình dạy học nhóm có thể được chia thành 3 giai đoạn cơ bản. 
 
                Sơ đồ 2: Tiến trình dạy học nhóm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Nhập đề và giao nhiệm vụ 
Giai đoạn này được thực hiện trong toàn lớp, bao gồm những hoạt động chính sau: 
• Giới thiệu chủ đề chung của giờ học: thông thường GV thực hiện việc giới thiệu 
chủ đề, nhiệm vụ chung cũng như những chỉ dẫn cần thiết, thông qua thuyết trình, 
đàm thoại hay làm mẫu. Đôi khi việc này cũng được giao cho SV trình bày với điều 
kiện là đã có sự thống nhất và chuẩn bị từ trước cùng GV. 
• Xác định nhiệm vụ của các nhóm: xác định và giải thích nhiệm vụ cụ thể của các 
nhóm, xác định rõ những mục tiêu cụ thể cần đạt đuợc. Thông thường, nhiệm vụ 
của các nhóm là giống nhau, nhưng cũng có thể khác nhau. 
• Thành lập các nhóm làm việc: có rất nhiều phương án thành lập nhóm khác nhau. 
Tuỳ theo mục tiêu dạy học để quyết định cách thành lập nhóm. 
*  Làm việc nhóm 
Trong giai đoạn này các nhóm tự lực thực hiện nhiệm vụ đuợc giao, trong đó có 
những hoạt động chính là: 

• Chuẩn bị chỗ làm việc nhóm: cần sắp xếp bàn ghế phù hợp với công việc 
nhóm, sao cho các thành viên có thể đối diện nhau để thảo luận. Cần làm 
nhanh để không tốn thời gian và giữ trật tự. 
• Lập kế hoạch làm việc: 

- Chuẩn bị tài liệu học tập; 

 
1.NHẬP ĐỀ VÀO GIAO 

          NHIỆM VỤ 
 Giới thiệu chủ đề 
 Xác định nhiệm vụ của 
    các nhóm 
 Thành lập các nhóm 

 
         2. LÀM VIỆC NHÓM 
 Chuẩn bị chỗ làm việc 
 Lập kế hoạch làm việc 
 Thảo thuận quy tắc làm việc 
 Tiến hành giải quyết nhiệm vụ 
 Chuẩn bị báo cáo kết quả 

 3. TRÌNH BÀY KẾT QUẢ/ 
ĐÁNH GIÁT 

 Các nhóm trình bày kết quả 
 Đánh giá kết quả 

 

 

 

Làm việc toàn lớp 

Làm việc nhóm 

Làm việc toàn lớp 
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- Đọc sơ qua tài liệu ; 
- Làm rõ xem tất cả mọi người có hiểu các yêu cầu của nhiệm vụ hay 
không ; 
- Phân công công việc trong nhóm ; 
- Lập kế hoạch thời gian. 

• Thoả thuận về quy tắc làm việc: 
- Mỗi thành viên đều có phần nhiệm vụ của mình; 
- Từng người ghi lại kết quả làm việc; 
- Mỗi người người lắng nghe những người khác; 
- Không ai được ngắt lời người khác. 

• Tiến hành giải quyết nhiệm vụ: 
- Đọc kỹ tài liệu; 
- Cá nhân thực hiện công việc đã phân công; 
- Thảo luận trong nhóm về việc giải quyết nhiệm vụ; 
- Sắp xếp kết quả công việc. 

• Chuẩn bị báo cáo kết quả trước lớp: 
- Xác định nội dung, cách trình bày kết quả; 
- Phân công các nhiệm vụ trình bày trong nhóm; 
- Làm các hình ảnh minh họa; 
- Quy định tiến trình bài trình bày của nhóm. 

*  Trình bày và đánh giá kết quả 
• Đại diện các nhóm trình bày kết quả trước toàn lớp: thông thường trình 
bày miệng hoặc trình miệng với báo cáo viết kèm theo. Có thể trình bày có 
minh hoạ thông qua biểu diễn hoặc trình bày mẫu kết quả làm việc nhóm. 
• Kết quả trình bày của các nhóm được đánh giá và rút ra những kết luận 
cho việc học tập tiếp theo. 

d/ Ưu điểm và nhược điểm của dạy học nhóm 
* Ưu điểm: 
Ưu điểm chính của dạy học nhóm là thông qua cộng tác làm việc trong một nhiệm 
vụ học tập có thể phát triển tính tự lực, sáng tạo cũng như năng lực xã hội, đặc biệt 
là khả năng cộng tác làm việc, thái độ đoàn kết của SV. Dạy học nhóm nếu được tổ 
chức tốt, sẽ thực hiện được những chức năng và công dụng khác với dạy học toàn 
lớp, do đó có tác dụng bổ sung cho dạy học toàn lớp: 
• Phát huy tính tích cực, tự lực và tính trách nhiệm của SV: trong học nhóm, SV 
phải tự lực giải quyết nhiệm vụ học tập, đòi hỏi sự tham gia tích cực của các thành 
viên, trách nhiệm với nhiệm vụ và kết quả làm việc của mình. Dạy học nhóm hỗ trợ 
tư duy, tình cảm và hành động độc lập, sáng tạo của SV. 
• Phát triển năng lực cộng tác làm việc: công việc nhóm là phương pháp làm việc 
được SV ưa thích. SV được luyện tập những kỹ năng cộng tác làm việc như tinh 
thần đồng đội, sự quan tâm đến những người khác và tính khoan dung. 
• Phát triển năng lực giao tiếp: thông qua cộng tác làm việc trong nhóm, giúp SV 
phát triển năng lực giao tiếp như biết lắng nghe, chấp nhận và phê phán ý kiến 
người khác, biết trình bày, bảo vệ ý kiến của mình trong nhóm. 
• Hỗ trợ qúa trình học tập mang tính xã hội: dạy học nhóm là quá trình học tập 
mang tính xã hội. SV học tập trong mối tương tác lẫn nhau trong nhóm, có thể giúp 
đỡ lẫn nhau, tạo lập, củng cố các quan hệ xã hội và không cảm thấy phải chịu áp lực 
của GV. 
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• Tăng cường sự tự tin cho SV: vì SV được liên kết với nhau qua giao tiếp xã hội, 
các em sẽ mạnh dạn hơn và ít sợ mắc phải sai lầm. Mặt khác, thông qua giao tiếp sẽ 
giúp khắc phục sự thô bạo, cục cằn. 
• Phát triển năng lực phương pháp: thông qua quá trình tự lực làm việc và làm 
việc nhóm giúp SV rèn luyện, phát triển phuơng pháp làm việc. 
• Dạy học nhóm tạo khả năng dạy học phân hoá: lựa chọn nhóm theo hứng thú 
chung hay lựa chọn ngẫu nhiên, các đòi hỏi như nhau hay khác nhau về mức độ khó 
khăn, cách học tập như nhau hay khác nhau, phân công công việc như nhau hoặc 
khác nhau, nam SV và nữ SV làm bài cùng nhau hay riêng rẽ. 
• Tăng cường kết quả học tập: những nghiên cứu so sánh kết quả học tập của SV 
cho thấy rằng, những trường học đạt kết quả dạy học đặc biệt tốt là những trường có 
áp dụng và tổ chức tốt hình thức dạy học nhóm. 
 
* Nhược điểm của dạy học nhóm 
• Dạy học nhóm đòi hỏi thời gian nhiều. Thời gian 50 phút của một tiết học cũng 
là một trở ngại trên con đường đạt được thành công cho công việc nhóm. Một quá 
trình học tập với các giai đoạn dẫn nhập vào một chủ đề, phân công nhiệm vụ, làm 
việc nhóm và tiếp theo là sự trình bày kết quả của nhiều nhóm,  những việc đó khó 
được tổ chức một cách thỏa đáng trong một tiết học. 
• Công việc nhóm không phải bao giờ cũng mang lại kết quả mong muốn. Nếu 
được tổ chức và thực hiện kém, nó thường sẽ dẫn đến kết quả ngược lại với những 
gì dự định sẽ đạt. 
• Trong các nhóm chưa được luyện tập dễ xảy ra hỗn loạn. 
Ví dụ, có thể xảy ra chuyện là một SV phụ trách nhóm theo kiểu độc đoán, đa số 
các thành viên trong nhóm không làm bài mà lại quan tâm đến những việc khác, 
trong nhóm và giữa các nhóm có thể phát sinh tình trạng đối địch và giận dữ. Khi 
đó, sự trình bày kết quả làm việc sẽ cũng như bản thân quá trình làm việc của nhóm 
sẽ diễn ra theo cách không thỏa mãn. 
 
e/ Những chỉ dẫn đối với  GV 
      Nếu muốn thành công với dạy học nhóm thì người GV phải nắm vững phương 
pháp thực hiện. Dạy học nhóm đòi hỏi GV phải có năng lực lập kế hoạch và tổ 
chức, còn SV phải có sự hiểu biết về phương pháp, được luyện tập và thông thạo 
cách học này. Khi lập kế hoạch, công việc nhóm phải được phản ánh trong toàn bộ 
quá trình dạy học. Ví dụ cần phải suy nghĩ xem  cần sự hướng dẫn của GV như thế 
nào để các nhóm có thể làm việc một cách hiệu quả. Điều kiện để SV đạt được 
thành công trong học tập cũng là phải nắm vững các kỹ thuật làm việc cơ bản. 
Thành công của công việc nhóm còn phụ thuộc vào việc đề ra các yêu cầu công việc 
một cách rõ ràng và phù hợp. Để phát huy cao hiệu quả của dạy học nhóm thì cần 
có thời gian thích hợp, có thể gồm một vài tiết học. Dạy học nhóm cũng có thể vận 
dụng xen kẽ trong một tiết thuyết trình để giải quyết một nhiệm vụ học tập nhỏ. Tuy 
nhiên nếu chỉ giới hạn trong hình thức này thì sẽ hạn chế hiệu quả của dạy học 
nhóm, và dễ gây nhàm chán cho SV. Mặt khác trong dạy học nhóm, cần chú ý đến 
việc tích cực hoá bên trong của hoạt động nhận thức của SV. Nên tránh việc sử 
dụng làm việc nhóm như một ”phong trào” đổi mới PPDH mang tính hình thức bên 
ngoài, mà cần chú ý đến kết quả dạy học thực tế. 
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3.3.2. Dạy học dựa trên việc nêu và giải quyết vấn đề 
a/ Khái niệm vấn đề và dạy học giải quyết vấn đề 
    Vấn đề là những câu hỏi hay nhiệm vụ đặt ra mà việc giải quyết chúng chưa có 
quy luật sẵn cũng như những tri thức, kỹ năng sẵn có chưa đủ giải quyết mà còn khó 
khăn, cản trở cần vượt qua.  
Một vấn đề được đặc trưng bởi ba thành phần: 

  • Trạng thái xuất phát: không mong muốn; 
  • Trạng thái đích: trạng thái mong muốn; 
  • Sự cản trở. 

 
Sơ đồ 3: Cấu trúc của vấn đề 

 
 
 

 
 
 
 
       
 
 
 
       

Vấn đề khác với nhiệm vụ thông thường ở chỗ khi giải quyết một nhiệm vụ 
thì đã có sẵn trình tự và cách thức giải quyết, cũng như những kiến thức kỹ năng đã 
có đủ để giải quyết nhiệm vụ đó. 
Tình huống có vấn đề xuất hiện khi một cá nhân đứng trước một mục đích muốn đạt 
tới, nhận biết một nhiệm vụ cần giải quyết nhưng chưa biết bằng cách nào, chưa đủ 
phương tiện (tri thức, kỹ năng…) để giải quyết. 
 
      DH GQVĐ dựa trên cơ sở lý thuyết nhận thức. Theo quan điểm của tâm lý học 
nhận thức, giải quyết vấn đề có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát triển tư 
duy và nhận thức của con người. Tư duy chỉ bắt đầu khi xuất hiện tình huống có vấn 
đề (Rubinstein). Vì vậy theo quan điểm dạy học giải quyết vấn đề, quá trình dạy học 
được tổ chức thông qua việc giải quyết các vấn đề. DH GQVĐ là một QĐDH nhằm 
phát triển năng lực tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề của SV. SV được đặt 
trong một tình huống có vấn đề, thông qua việc giải quyết vấn đề đó giúp SV lĩnh 
hội tri thức, kỹ năng và phương pháp nhận thức. Có nhiều quan niệm cũng như tên 
gọi khác nhau đối với dạy học giải quyết vấn đề như dạy học nêu vấn đề, dạy học 
nhận biết và giải quyết vấn đề v.v. Mục tiêu cơ bản của dạy học giải quyết vấn đề 
nhằm rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề, tất nhiên trong đó cần bao gồm khả 
năng nhận biết, phát hiện vấn đề. DH GQVĐ không phải là một PPDH cụ thể mà là 
một quan điểm dạy học. 
 
 
 
 

Trạng thái 
xuất phát 

 
Sự 
cản 
trở 

 

Trạng thái 
đích 
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b/ Cấu trúc của quá trình giải quyết vấn đề 
Cấu trúc quá trình giải quyết vấn đề có thể mô tả qua các bước cơ bản sau đây: 
        Sơ đồ 4:  Cấu trúc quá trình giải quyết vấn đề 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
Bước 1: Nhận biết vấn đề 
Trong bước này cần phân tích tình huống đặt ra, nhằm nhận biết được vấn đề. Trong 
dạy học thì đó là cần đặt SV vào tình huống có vấn đề. Vấn đề cần được trình bày rõ 
ràng, còn 
gọi là phát biểu vấn đề 
Bước 2: Tìm các phương án giải quyết 
Nhiệm vụ của bước này là tìm các phương án khác nhau để giải quyết vấn đề. Để 
tìm các phương án giải quyết vấn đề, cần so sánh, liên hệ với những cách giải quyết 
các vấn đề tương tự đã biết cũng như tìm các phương án giải quyết mới. Các 
phương án giải quyết đã tìm ra cần được sắp xếp, hệ thống hoá để xử lý ở giai đoạn 
tiếp theo. Khi có khó khăn hoặc không tìm được phương án giải quyết thì cần trở lại 
việc nhận biết vấn đề để kiểm tra lại việc nhận biết và hiểu vấn đề. 
Bước 3: Quyết định phương án giải quyết 
    Trong bước này cần quyết định phương án giải quyết vấn đề, tức là cần giải quyết 
vấn đề. Các phương án giải quyết đã được tìm ra cần được phân tích, so sánh và 
đánh giá xem có thực hiện được việc giải quyết vấn đề hay không. Nếu có nhiều 
phương án có thể giải quyết thì cần so sánh để xác định phương án tối ưu. Nếu việc 
kiểm tra các phương án đã đề xuất đưa đến kết quả là không giải quyết được vấn đề 
thì cần trở lại giai đoạn tìm kiếm phương án giải quyết mới. Khi đã quyết định được 
phương án thích hợp, giải quyết được vấn đề tức là đã kết thúc việc giải quyết vấn 
đề. 
Đó là 3 giai đoạn cơ bản của quá trình giải quyết vấn đề. Trong DH GQVĐ, sau khi 
kết thúc việc giải quyết vấn đề có thể luyện tập vận dụng cách giải quyết vấn đề 
trong những tình huống khác nhau. 

 
1.NHẬN BIẾT VẤN ĐỀ 

- Phân tích tình huống 
- Nhận biết vấn đề 
- Trình bày vấn đề 

 
 2. TÌM CÁC PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT 
- So sánh với các nhiệm vụ đã giải quyết 
- Tìm các cách giải quyết mới 
- Hệ thống hóa, sắp xếp các phương án GQ 

 3. QUYẾT ĐỊNH 
PHƯƠNG ÁN (GQVĐ) 
- Phân tích các phương án 
- Đánh giá các phương án 

- Quyết định 
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Trong các tài liệu về DH GQVĐ người ta đưa ra nhiều mô hình cấu trúc gồm nhiều 
bước khác nhau của DH GQVĐ, ví dụ cấu trúc 4 bước sau: 

• Tạo tình huống có vấn đề (nhận biết vấn đề); 
• Lập kế hoạch giải quyết (tìm phương án giải quyết); 
• Thực hiện kế hoạch (giải quyết vấn đề); 
• Vận dụng (vận dụng cách GQVĐ trong những tìnhhuống khác nhau). 

c/ Vận dụng dạy học giải quyết vấn đề. 
    DH GQVĐ không phải một PPDH cụ thể mà là một quan điểm dạy học, nên có 
thể vận dụng trong hầu hết các hình thức và PPDH. Trong các phương pháp dạy học 
truyền thống cũng có thể áp dụng thuận lợi quan điểm DH GQVĐ như thuyết trình, 
đàm thoại để giải quyết vấn đề. Về mức độ tự lực của SV cũng có rất nhiều mức độ 
khác nhau. Mức độ thấp nhất là GV thuyết trình theo quan điểm DH GQVĐ, nhưng 
toàn bộ các bước trình bày vấn đề, tìm phương án giải quyết và giải quyết vấn đề 
đều do GV thực hiện, SV tiếp thu như một mẫu mực về cách GQVĐ. Các mức độ 
cao hơn là SV tham gia từng phần vào các bước GQVĐ. Mức độ cao nhất là SV độc 
lập giải quyết vấn đề, thực hiện tất cả các bước của GQVĐ, chẳng hạn thông qua 
thảo luận nhóm để GQVĐ, thông qua thực nghiệm nghiên cứu các trường hợp, thực 
hiện các dự án để GQVĐ.  
3.3.3. Dạy học kiến tạo kiến thức 
a/ Lý thuyết kiến tạo 

*  Lý thuyết kiến tạo là gì? 
      Lý thuyết kiến tạo được gọi là lý thuyết của nhận thức (theory of knowing) hơn 
là lý thuyết của tri thức (theory of knowledge). Theo Von Glasersfeld, kiến thức 
luôn là kết quả của hoạt động kiến tạo và, từ đó, nó không thể thâm nhập vào một 
người học thụ động (Knowledge is always the result of a constructive activity and, 
therefore, it cannot be transferred to a passive receiver). Nó phải được xây dựng một 
cách tích cực bởi mỗi người học đơn lẻ. (It has to be built up by every single 
knower).  
      Jacqueline Grennon Brooks (2004) nói rằng, trong một lớp học kiến tạo, người 
học có được từ GV những thông tin chưa định hình (amorphous information) và 
những vấn đề định nghĩa chưa rõ ràng (ill-defined problems). Người học phải làm 
việc và hợp tác nhằm tìm ra làm thế nào để tiến đến lời giải cho vấn đề. GV trở 
thành người dàn xếp (mediator) cho quá trình hình thành ý nghĩa (meaning-making 
process).  

      Các nhà kiến tạo đều thống nhất rằng, tri thức được kiến tạo một cách tích cực 
bởi chủ thể nhận thức, chứ không phải được tiếp nhận một cách thụ động từ môi 
trường bên ngoài. Nhận thức là quá trình điều ứng và tổ chức lại thế giới quan của 
chính mỗi người. Nhận thức không phải là khám phá một thế giới độc lập đang tồn 
tại bên ngoài ý thức của chủ thể. Trong một môi trường học tập kiến tạo, người học 
được học nhiều hơn khi họ thật sự bị cuốn hút vào việc học, thay vì chỉ là những 
người lắng nghe thụ động (passive listeners).  

    Theo quan điểm của lí thuyết kiến tạo, SV phải là chủ thể tích cực xây dựng nên 
kiến thức cho bản thân mình chứ không phải chỉ thu nhận một cách thụ động từ môi 
trường bên ngoài. Người học không phải là một thùng rỗng để có thể rót đầy kiến 
thức vào đó. 
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    Điều quan trọng nhất là trong quá trình xây dựng kiến thức cho bản thân mình SV 
cần dựa trên những kiến thức hoặc kinh nghiệm đã có từ trước. 
   Trong quá trình này, SV vận dụng những kiến thức đã có để giải quyết một tình 
huống mới nảy sinh và sắp xếp kiến thức mới nhận được vào cấu trúc kiến thức hiện 
có (Bruner -1999). Nhấn mạnh rằng chỉ khi nào người học tạo nên mối liên hệ hữu 
cơ giữa kiến thức mới và cũ, sắp xếp kiến thức mới vào cấu trúc hiện có thì lúc  đó 
kiến thức mới sẽ có giá trị ứng dụng và không bị lãng quên. 
    Quá trình kiến tạo tri thức là một quá trình vận động, phát triển và tiến hoá chứ 
không phải là một quá trình tĩnh tại, đứng im. Mỗi người xây dựng kiến thức cho 
bản thân mình một cách khác nhau, thậm chí trong cùng một hoàn cảnh như nhau 
nhưng mỗi người kiến tạo tri thức cho bản thân mình là không giống nhau.      

* Cơ sở tâm lý học của lý thuyết kiến tạo 
Cơ sở tâm lí học của lý thuyết kiến tạo là tâm lí học phát triển của Piaget và lí luận 
về "vùng phát triển gần nhất" của Vưgốtxki. 
Trong tâm lí học phát triển, Piaget đã sử dụng hai khái niệm quan trọng là đồng hoá 
(Assimilation) và điều ứng (Accommodation). 
Đồng hoá được xem là một quá trình mà người học có thể vận dụng kiến  thức cũ để 
giải quyết tình huống mới và sắp xếp kiến thức mới thu nhận được vào cấu trúc kiến 
thức hiện có. 
     Còn điều ứng là quá trình, trong đó để thích nghi với những đòi hỏi đa dạng của 
môi trường thì người học có thể buộc phải thay đổi câú trúc đã có, tạo ra cấu trúc 
mới cho phù hợp với hoàn cảnh mới.  
      Đồng hoá dẫn đến tăng trưởng các cấu trúc đã có, còn điều ứng tạo ra cấu trúc 
mới. Như vậy, đồng hoá làm tăng trưởng, điều ứng làm phát triển. 
      Theo Vưgốtxki, trong suốt quá trình phát triển của trẻ em thường xuyên diễn ra 
hai mức độ: trình độ hiện tại và vùng phát triển gần nhất. Trình độ hiện tại là trình 
độ, mà ở đó các chức năng tâm lí đã đạt tới độ chín muồi, còn ở vùng phát triển gần 
 nhất các chức năng tâm lí đang trưởng thành nhưng chưa chín muồi. Trong thực 
tiễn, trình độ hiện tại biểu hiện qua việc trẻ em độc lập giải quyết nhiệm vụ, không 
cần bất kì sự giúp đỡ nào từ bên ngoài, còn vùng phát triển gần nhất được thể hiện 
trong tình huống trẻ hoàn thành nhiệm vụ khi có sự hợp tác, giúp đỡ của người 
khác, mà nếu tự mình thì không thể thực hiện được. Như vậy, hai mức độ phát triển 
trẻ em thể hiện hai mức độ chín muồi ở các thời điểm khác nhau. Đồng thời chúng 
luôn vận động: vùng phát triển gần nhất hôm nay thì ngày mai sẽ trở thành trình độ  
hiện tại và xuất hiện vùng phát triển gần nhất mới. 
      Cũng theo Vưgốtxki, dạy học và phát triển phải gắn bó hữu cơ với nhau. Dạy 
học phải đi trước quá trình phát triển, tạo ra vùng phát triển gần nhất, là điều kiện 
bộc lộ sự phát triển. Chỉ có như vậy hoạt động dạy học mới đạt hiệu quả cao và đó 
mới là việc “dạy  học tốt”. Điều này đòi hỏi GV cần cung cấp những hỗ trợ ban đầu 
cho SV, nhưng không nên tiếp tục can thiệp sâu khi SV  đã có khả năng làm việc 
độc lập. Dĩ nhiên, trong thực tiễn cần lưu ý dạy học không đi trước quá xa so với sự 
phát triển, nhưng dạy học không được đi sau sự phát triển. 
b/ Đặc điểm của dạy học theo lối kiến tạo 
    Dựa trên những luận cứ đã thảo luận ở trên, chúng ta có thể phân tích một vài nét 
đặc trưng của PPDH kiến tạo; điều kiện và biện pháp thực hiện. 
     - SV phải là chủ thể tích cực kiến tạo nên kiến thức của bản thân mìnhdựa trên tri 
thức hoặc kinh nghiệm có từ trước. Chỉ khi nào tạo nên mối liên hệ hữu cơ giữa 
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kiến thức mới và cũ, sắp xếp kiến thức mới vào cấu trúc (hiện có hoặc thay đổi cho 
phù hợp) thì quá trình học tập mới có ý nghĩa. 
     - Quá trình kiến tạo tri thức mang tính chất cá thể, ngay trong cùng một hoàn 
cảnh thì  kiến tạo tri thức của mỗi SV cũng khác nhau. Vì vậy đòi hỏi phải tổ chức 
quá trình dạy học sao cho mỗi SV đều có thể phát huy tốt nhất khả năng của mình. 
     - Cần xây dựng môi trường học tập trong đó luôn khuyến khích SV trao đổi - 
thảo luận, tìm tòi - phát hiện và giải quyết vấn đề. 
    - Vai trò của GV trong dạy học là tổ chức môi trường học tập mang tính kiến tạo, 
thay vỡ cố gắng làm cho SV nắm nội dung toán học bằng giải thích, minh họa hay 
truyền đạt các thuật toán có sẵn và áp dụng một cáchmáy móc. 
    - Mục đich của dạy học không chỉ là truyền thụ kiến thức mà chủ yếu là làm thay 
đổi hoặc phát triển các quan niệm của SV, qua đó SV kiến tạo kiến thức mới, đồng 
thời phát triển trí tuệ và nhân cách của mình. 
c/ Vận dụng lý thuyết kiến tạo trong dạy học ở đại học  
      Vận dụng lý thuyết kiến tạo trong dạy học ở đại học, đòi hỏi người GV phải 
thực hiện một chu trình dạy học với các bước sau đây: 

- Bước 1: Làm bộc lộ quan niệm của SV 
      GV đưa ra tình huống thuận lợi (thông qua TN, bài tập, câu hỏi…), tạo không 
khí cởi mở để SV phát biểu những quan niệm của mình về vấn đề học tập. Ở bước 
này có thể chia lớp học thành một số nhóm, mỗi nhóm có từ 5-7 SV do một nhóm 
trưởng điều hành. Từng nhóm liệt kê những quan niệm mà các thành viên trong 
nhóm nêu ra và thảo luận để đi đến quan niệm chung của nhóm. Nếu không chia 
nhóm thì GV điều khiển SV cả lớp phát biểu quan điểm của mình. Điều quan trọng 
là phải tôn trọng các ý kiến của SV hoặc của các nhóm.. GV chưa cần nhận xét và 
phê phán các quan niệm sai mà chỉ cần tạo điều kiện để SV trình bày được nội dung 
của quan điểm đó. 

- Bước 2: GV tổ chức hướng dẫn SV thảo luận 
      Ở bước này, nếu chia lớp học thành nhóm thì để nhóm trưởng trình bày quan 
niệm của từng nhóm. GV hướng dẫn để từng nhóm nhận ra những quan điểm sai và 
công nhận quan điểm đúng. Nếu thảo luận chung cả lớp thì GV phải tạo điều kiện 
để nhiều SV tham gia thảo luận, từ đó hình thành quan niệm chung của cả lớp. Điều 
quan trọng ở bước này là phải tạo được không khí dân chủ, cởi mở để khuyến khích 
SV tranh luận, bảo vệ ý kiến của mình;  nhận ra nguyên nhân dẫn đến những ý kiến  
sai và từ bỏ chúng; đồng thời biết cách lập luận để chấp nhận những quan niệm 
đúng. 

- Bước 3: GV tổ chức để SV vận dụng kiến thức 
    Ở bước này, GV phải giúp SV luyện tập được kỹ năng phân tích, xây dựng lập 
luận để có những dự đoán, giải thích sự tiến triển của một sự kiện mới, giải quyết 
các vấn đề nảy sinh trong những tình huống mới. Nhờ vậy mà SV vừa củng cố được 
nội dung bài học, vừa luyện tập và dần dần hình thành phương pháp nhận thức, kiến 
tạo tri thức cả trên hai bình diện kiến tạo cơ bản và kiến tạo xã hội.  
-----------------------Tóm tắt: “Dạy và Học theo lý thuyết kiến tạo”--------------------- 
* Bốn giả thiết:   

+ Học trong hành động, qua xử lý các tình huống học tậ[p mà HS kiến tạo 
tri thức mới. 
+ Học là vượt qua những trở ngại về mặt trí tuệ, phá vỡ những sai lầm cũ. 
+ Học trong sự tương tác xã hội, qua tranh luận với bạn cùng học. 
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+ Học thông qua hoạt động giải quyết vấn đề. 
* Ba pha:  

+ Chuyền giao nhiệm vụ. 
+ Giải quyết vấn đề. 
+ Kết luận, vận dụng kiến thức mới. 

* Nhiệm vụ của giảng viên: 
+ Tạo điều kiện để HS bộc lộ và trao đổi ý kiến của mình. 
+ Bảo đảm mọi ý kiến đều được đưa ra xem xét. 
+ Tổ chức tranh luận công khai các ý kiến của HS. 
+ Lắng nghe các ý kiến đúng, sai của HS về vấn đề đặt ra. 
+ Trình bày tính hiển nhiên của các quan niệm khoa học. 
+ Lưu ý tới những giải pháp đơn giản, hợp lý nhất. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3.3.4. Dạy học theo dự án (Project Based Learning) 
a/ Khái niệm dự án và dạy học theo dự án 

* Khái niệm dự án 
     Thuật ngữ dự án trong tiếng Anh là “Project”, có nguồn gốc từ tiếng La tinh và 
ngày nay được hiểu theo nghĩa phổ thông là một đề án, một dự thảo hay một kế 
hoạch. Khái niệm dự án được sử dụng phổ biến trong hầu hết các lĩnh vực kinh tế-
xã hội: trong sản xuất, doanh nghiệp, trong nghiên cứu khoa học cũng như trong 
quản lý xã hội... 
      Dự án là một dự định, một kế hoạch cần được thực hiện trong điều kiện thời 
gian, phương tiện tài chính, nhân lực, vật lực xác định nhằm đạt được mục đích đã 
đề ra. Dự án có tính phức hợp, tổng thể, được thực hiện trong hình thức tổ chức dự 
án chuyên biệt. 
     * Đặc điểm của dự án:  

• Có mục tiêu được xác định rõ ràng, 
• Có thời gian qui định cụ thể. 
• Có nguồn tài chính, vật chất, nhân lực giới hạn. 
• Mang tính duy nhất (phân biệt với các dự án khác). 
• Mang tính phức hợp, tổng thể 
• Được thực hiện trong hình thức tổ chức dự án chuyên biệt 

* Phân loại dự án: 
• Dự án đầu tư – xây dựng: đầu tư xây dựng, đầu tư trang thiết bị; 
• Dự án nghiên cứu - phát triển: nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các sản 
phẩm mới, các máy móc, thiết bị, kết cấu kỹ thuật; xây dựng các 
chương trình, phần mềm.v.v… 
• Dự án tổ chức: xây dựng tổ chức mới, thay đổi tổ chức, … 
• Dự án hỗn hợp: bao gồm một số nội dung đã nêu trên. 
 

* Bốn giai đoạn cơ bản thực hiện một dự án: 
• Xác định mục tiêu dự án (giai đoạn chuẩn bị / giai đoạn khả thi) 
• Lập kế hoạch dự án (lập kế hoạch và thiết kế dự án) 
• Thực hiện dự án (thực hiện và kiểm tra) 
• Kết thúc dự án (đánh giá) 
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* Khái niệm dạy học theo dự án  
     Khái niệm dự án đã đi từ lĩnh vực kinh tế, xã hội vào lĩnh vực giáo dục, đào tạo 
không chỉ với ý nghĩa là các dự án phát triển giáo dục mà còn được sử dụng như 
một phương pháp hay hình thức dạy học. Khái niệm Project được sử dụng trong các 
trường dạy kiến trúc - xây dựng ở Ý từ cuối thế kỷ 16. Từ đó tư tưởng dạy học theo 
dự án lan sang Pháp cũng như một số nước châu Âu khác và Mỹ, trước hết là trong 
các trường đại học và chuyên nghiệp. 
      Đầu thế kỷ 20 các nhà sư phạm Mỹ đã xây dựng cơ sơ lý luận cho phương pháp 
dự án (The Project Method) và coi đó là PPDH quan trọng để thực hiện quan điểm 
dạy học lấy SV làm trung tâm, nhằm khắc phục nhược điểm của dạy học truyền 
thống coi thầy giáo là trung tâm. Ban đầu, phương pháp dự án (PPDA) được sử 
dụng trong dạy học thực hành các môn học kỹ thuật, về sau được dùng trong hầu hết 
các môn học khác, cả các môn khoa học xã hội. Sau một thời gian phần nào bị lãng 
quên, hiện nay PPDA được sử dụng phổ biến trong các trường phổ thông và đại học 
trên thế giới, đặc biệt ở những nước phát triển. 
Ở Việt Nam, các đề án môn học, đề án tốt nghiệp từ lâu cũng đã được sử dụng trong 
đào tạo đại học, các hình thức này gần gũi với dạy học theo dự án. Tuy vậy trong 
lĩnh vực lý luận dạy học, PPDH này chưa được quan tâm nghiên cứu một cách thích 
đáng, nên việc sử dụng chưa đạt hiệu quả cao. Có nhiều quan niệm và định nghĩa 
khác nhau về dạy học theo dự án. Ngày nay DHDA được nhiều tác giả coi là một 
hình thức dạy học vì khi thực hiện một dự án, có nhiều PPDH cụ thể được sử dụng. 
Tuy nhiên khi không phân biệt giữa hình thức và PPDH, người ta cũng gọi là PP dự 
án, khi đó cần hiểu đó là PPDH theo nghĩa rộng, một PPDH phức hợp. Dạy học 
theo dự án (DHDA) là một hình thức dạy học, trong đó người học thực hiện một 
nhiệm vụ học tập phức hợp, có sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, tạo ra các 
sản phẩm có thể giới thiệu. Nhiệm vụ này được người học thực hiện với tính tự lực 
cao trong toàn bộ quá trình học tập. Làm việc nhóm là hình thức làm việc cơ bản 
của DHDA. 
b/ Đặc điểm của dạy học theo dự án 
    Trong các tài liệu về DHDA có rất nhiều đặc điểm được đưa ra. Các nhà sư phạm 
Mỹ đầu thế kỷ XX khi xác lập cơ sở lý thuyết cho PPDH này đã nêu ra 3 đặc điểm 
cốt lõi của DHDA: định hướng SV, định hướng thực tiễn và định hướng sản phẩm. 
Có thể cụ thể hoá các đặc điểm của DHDA như sau: 
• Định hướng thực tiễn: Chủ đề của dự án xuất phát từ những tình huống của thực 
tiễn xã hội, thực tiễn nghề nghiệp cũng như thực tiễn đời sống. Nhiệm vụ dự án cần 
chứa đựng những vấn đề phù hợp với trình độ và khả năng của người học. 
• Có ý nghĩa thực tiễn xã hội: Các dự án học tập góp phần gắn việc học tập trong 
nhà trường với thực tiễn đời sống, xã hội. Trong những trường hợp lý tưởng, việc 
thực hiện các dự án có thể mang lại những tác động xã hội tích cực. 
• Định hướng hứng thú người học: SV được tham gia chọn đề tài, nội dung học tập 
phù hợp với khả năng và hứng thú cá nhân. Ngoài ra, hứng thú của người học cần 
được tiếp tục phát triển trong quá trình thực hiện dự án. 
• Tính phức hợp: Nội dung dự án có sự kết hợp tri thức của nhiều lĩnh vực hoặc 
môn học khác nhau nhằm giải quyết một vấn đề mang tính phức hợp. 
• Định hướng hành động: Trong quá trình thực hiện dự án có sự kết hợp giữa 
nghiên cứu lý thuyết và vận dung lý thuyết vào trong hoạt động thực tiễn, thực 
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hành. Thông qua đó, kiểm tra, củng cố, mở rộng hiểu biết lý thuyết cũng như rèn 
luyện kỹ năng hành động, kinh 
nghiệm thực tiễn của người học. 
• Tính tự lực cao của người học : Trong DHDA, người học cần tham gia tích cực 
và tự lực vào các giai đoạn của quá trình dạy học. Điều đó cũng đòi hỏi và khuyến 
khích tính trách nhiệm, sự sáng tạo của người học. GV chủ yếu đóng vai trò tư vấn, 
hướng dẫn, giúp đỡ. Tuy nhiên mức độ tự lực cần phù hợp với kinh nghiệm, khả 
năng của SV và mức độ khó khăn của nhiệm vụ. 
• Cộng tác làm việc: Các dự án học tập thường được thực hiện theo nhóm, trong 
đó có sự cộng tác làm việc và sự phân công công việc giữa các thành viên trong 
nhóm. DHDA đòi hỏi và rèn luyện tính sẵn sàng và kỹ năng cộng tác làm việc giữa 
các thành viên tham gia, giữa SV và GV cũng như với các lực lượng xã hội khác 
tham gia trong dự án. Đặc điểm này còn được gọi là học tập mang tính xã hội. 
• Định hướng sản phẩm: Trong quá trình thực hiện dự án, các sản phẩm được tạo 
ra. Sản phẩm của dự án không giới hạn trong những thu hoạch lý thuyết, mà trong 
đa số trường hợp các dự án học tập tạo ra những sản phẩm vật chất của hoạt động 
thực tiễn, thực hành. Những sản phẩm này có thể sử dụng, công bố, giới thiệu. 
     
    Sơ đồ 5:   Đặc điểm của dạy học dự án 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c/Các dạng của dạy học theo dự án 
DHDA có thể được phân loại theo nhiều phương diện khác nhau. Sau đây là một số 
cách phân loại dạy học theo dự án: 
* Phân loại theo chuyên môn 

• Dự án trong một môn học: trọng tâm nội dung nằm trong một môn học. 
• Dự án liên môn: trọng tâm nội dung nằm ở nhiều môn khác nhau. 
• Dự án ngoài chuyên môn: Là các dự án không phụ thuộc trực tiếp vào các 
môn học, ví dụ dự án chuẩn bị cho các lễ hội trong trường. 

* Phân loại theo sự tham gia của người học: dự án cho nhóm SV, dự án cá nhân. 
Dự án dành cho nhóm SV là hình thức dạy học chủ yếu. 
* Phân loại theo sự tham gia của GV: dự án dưới sự hướng dẫn của một GV, dự án 
với sự cộng tác hướng dẫn của nhiều GV. 
* Phân loại theo quỹ thời gian: K.Frey đề nghị cách phân chia như sau: 

• Dự án nhỏ: thực hiện trong một số giờ học, có thể từ 2- 6 giờ học; 
• Dự án trung bình: dự án trong một hoặc một số ngày (“Ngày dự án”), 
nhưng giới hạn là một tuần hoặc 40 giờ học; 

  

 

 

 

 

 

 

 

ĐH thực tiễn
Định hướng 
Sản phẩm 

Công tác 
làm việc 
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hành động 
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phức hợp 

Có ý nghĩa 
xã hội 

Định hướng 
hứng thú SV 

Đặc điểm của 
DHDA 
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• Dự án lớn: dự án thực hiện với quỹ thời gian lớn, tối thiểu là một tuần 
(hay 40 giờ học), có thể kéo dài nhiều tuần (“Tuần dự án”). 
Cách phân chia theo thời gian này thường áp dụng ở trường phổ thông. 
Trong đào tạo đại học, có thể quy định quỹ thời gian lớn hơn. 

* Phân loại theo nhiệm vụ 
Dựa theo nhiệm vụ trọng tâm của dự án, có thể phân loại các dự án theo các dạng 
sau: 

• Dự án tìm hiểu: là dự án khảo sát thực trạng đối tượng; 
• Dự án nghiên cứu: nhằm giải quyết các vấn đề, giải thích các hiện tượng, 
quá trình; 
• Dự án thực hành (dự án kiến tạo sản phẩm): trọng tâm là việc tạo ra các 
sản phẩm vật chất hoặc thực hiện một kế hoạch hành động thực tiễn, nhằm 
thực hiện những nhiệm vụ như trang trí, trưng bày, biểu diễn, sáng tác; 
• Dự án hỗn hợp: là các dự án có nội dung kết hợp các dạng nêu trên. 

Các loại dự án trên không hoàn toàn tách biệt với nhau. Trong từng lĩnh vực chuyên 
môn có thể phân loại các dạng dự án theo đặc thù riêng. 
d/ Tiến trình dạy học theo dự án 
     Dựa trên cấu trúc của tiến trình phương pháp, người ta có thể chia tiến trình của 
DHDA làm nhiều giai đoạn khác nhau. Sau đây trình bày một cách phân chia các 
giai đoạn của dạy hoc theo dự án theo 5 giai đoạn. 
* Xác định chủ đề và mục đích của dự án : GV và SV cùng nhau đề xuất ý tưởng, 
xác định chủ đề và mục đích của dự án. Cần tạo ra một tình huống xuất phát, chứa 
đựng một vấn đề, hoặc đặt một nhiệm vụ cần giải quyết, trong đó liên hệ với hoàn 
cảnh thực tiễn xã hội và đời sống. Cần chú ý đến hứng thú của người học cũng như 
ý nghĩa xã hội của đề tài. GV có thể giới thiệu một số hướng đề tài để SV lựa chọn 
và cụ thể hoá. Trong trường hợp thích hợp, sáng kiến về việc xác định đề tài có thể 
xuất phát từ phía SV. Giai đoạn này còn được mô tả thành hai giai đoạn là đề xuất 
sáng kiến và thảo luận về sáng kiến. 
* Xây dựng kế hoạch thực hiện: trong giai đoạn này SV với sự hướng dẫn của GV 
xây dựng đề cương cũng như kế hoạch cho việc thực hiện dự án. Trong việc xây 
dựng kế hoạch cần xác định những công việc cần làm, thời gian dự kiến, vật liệu, 
kinh phí, phương pháp tiến hành và phân công công việc trong nhóm. 
* Thực hiện dự án : các thành viên thực hiện công việc theo kế hoạch đã đề ra cho 
nhóm và cá nhân. Trong giai đoạn này SV thực hiện các hoạt động trí tuệ và hoạt 
động thực tiễn, thực hành, những hoạt động này xen kẽ và tác động qua lại lẫn nhau. 
Kiến thức lý thuyết, các phương án giải quyết vấn đề được thử nghiệm qua thực 
tiễn. Trong quá trình đó sản phẩm của dự án và thông tin mới được tạo ra. 
* Trình bày sản phẩm dự án: kết quả thực hiện dự án có thể được viết dưới dạng thu 
hoạch, báo cáo, bài báo... Trong nhiều dự án các sản phẩm vật chất được tạo ra qua 
hoạt động thực hành. Sản phẩm của dự án cũng có thể là những hành động phi vật 
chất, chẳng hạn việc biểu diễn một vở kịch, việc tổ chức một sinh hoạt nhằm tạo ra 
các tác động xã hội. Sản phẩm của dự án có thể được trình bày giữa các nhóm sinh 
viên, có thể được giới thiệu trong nhà trường, hay ngoài xã hội. 
* Đánh giá dự án : GV và SV đánh giá quá trình thực hiện và kết quả cũng như 
kinh nghiệm đạt được. Từ đó rút ra những kinh nghiệm cho việc thực hiện các dự án 
tiếp theo. Kết quả của dự án cũng có thể đuợc đánh giá từ bên ngoài. 
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     Việc phân chia các giai đoạn trên đây chỉ mang tính chất tương đối. Trong thực 
tế chúng có thể xen kẽ và thâm nhập lẫn nhau. Việc tự kiểm tra, điều chỉnh cần 
được thực hiện trong tất cả các giai đoạn của dự án. Với những dạng dự án khác 
nhau có thể xây dựng cấu trúc chi tiết riêng phù hợp với nhiệm vụ dự án. Giai đoạn 
4 và 5 cũng thường được mô tả chung thành một giai đoạn. Khi đó tiến trình dự án 
có thể được mô tả theo 4 giai đoạn: xác định chủ đề và mục tiêu dự án; lập kế 
hoạch; thực hiện; đánh giá dự án. 
 
Sơ đồ 6: Tiến trình dự án 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đề xuất ý tưởng DA 

Thảo luận về ý tưởng DA 

Quyết định chủ đề, mục tiêu DA 

1.Xác định chủ đề, mục đích DA 

Kế hoạch làm việc 

Kế hoạch thời gian 

Phân công công việc 

2. Xây dựng kế hoạch 

Thực hiện công việc theo kế hoach 

 

3. Thực hiện dự án 

Thu thập sản phẩm 

Trình bày, giới thiệu sản phẩm 

4. Trình bày sản phẩm 

Đánh giá quá trình thực hiện 

Đánh giá sản phẩm dự án 

Rút kinh nghiệm cho dự án sau 

5. Đánh giá dự án 

Tiến trình DHDA

 
 
Kiểm 
tra, 
Điều 
chỉnh 



ĐẠI HỌC SÀI GÒN - ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở ĐẠI HỌC THEO HƯỚNG SP TICH CỰC – TS. VÕ THÀNH LÂM 
........................................................................................................................................................................................................................... 

 

56 
 

e/ Ưu điểm và nhược điểm của dạy học theo dự án 
     * Ưu điểm 
    • Gắn lý thuyết với thực hành, tư duy và hành động, nhà trường và xã hội; 
    • Kích thích động cơ, hứng thú học tập của người học; 
    • Phát huy tính tự lực, tính trách nhiệm; 
    • Phát triển khả năng sáng tạo; 
    • Rèn luyện năng lực giải quyết những vấn đề phức hợp; 
    • Rèn luyện tính bền bỉ, kiên nhẫn; 
    • Rèn luyện năng lực cộng tác làm việc; 
    • Phát triển năng lực đánh giá. 
*  Nhược điểm 
    • DHDA không phù hợp trong việc truyền thụ tri thức lý thuyết mang tính hệ 
thống cũng như rèn luyện hệ thống kỹ năng cơ bản; 
    • DHDA đòi hỏi nhiều thời gian. Vì vậy DHDA không thay thế cho PP 
thuyết trình và luyện tập, mà là hình thức dạy học bổ sung cần thiết cho các PPDH 
truyền thống. 
    • DHDA đòi hỏi phương tiện vật chất và tài chính phù hợp. 
Tóm lại: DHDA là một hình thức dạy học quan trọng để thực hiện quan điểm dạy 
học hiện đại như: định hướng vào người học, định hướng hành động, DH GQVĐ và 
quan điểm dạy học tích hợp. DHDA góp phần gắn lý thuyết với thực hành, tư duy 
và hành động, nhà trường và xã hội, tham gia tích cực vào việc đào tạo năng lực làm 
việc tự lực, năng lực sáng tạo, năng lực giải quyết các vấn đề phức hợp, tinh thần 
trách nhiệm và khả năng cộng tác làm việc của người học.  
 
3.4 Các “Kiểu dạy học” hay  kỹ thuật dạy học tích cực 
     Các kỹ thuật dạy học tích cực là những kỹ thuật dạy `học có ý nghĩa đặc biệt 
trong việc phát huy sự tham gia tích cực của SV vào quá trình dạy học, kích thích tư 
duy, sự sáng tạo và sự cộng tác làm việc của SV. Các kỹ thuật dạy học tích cực 
được trình bày sau đây có thể được áp dụng thuận lợi trong làm việc nhóm. Tuy 
nhiên chúng cũng có thể được kết hợp thực hiện trong các hình thức dạy học toàn 
lớp nhằm phát huy tính tích cực của SV.        
    Các kỹ thuật được trình bày dưới đây cũng được nhiều tài liệu gọi là các PPDH. 
3.4.1 Động não (Brain storming)         
a/ Khái niệm 
      Động não (công não) là một kỹ thuật nhằm huy động những tư tưởng mới mẻ, 
độc đáo về một chủ đề của các thành viên trong thảo luận. Các thành viên được cổ 
vũ tham gia một cách tích cực, không hạn chế các ý tưởng (nhằm tạo ra “cơn lốc” 
các ý tưởng). Kỹ thuật động não do Alex Osborn (Mỹ) phát triển, dựa trên một kỹ 
thuật truyền thống từ Ấn độ. 
b/ Quy tắc của động não 
   • Không đánh giá và phê phán trong quá trình thu thập ý tưởng của các thành 
viên; 
   • Liên hệ với những ý tưởng đã được trình bày; 
   • Khuyến khích số lượng các ý tưởng; 
   • Cho phép sự tưởng tượng và liên tưởng. 
c/ Các bước tiến hành 
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      * Người điều phối dẫn nhập vào chủ đề và xác định rõ một vấn đề; 
      * Các thành viên đưa ra những ý kiến của mình: trong khi thu thập ý kiến, 
không đánh giá, nhận xét. Mục đích là huy động nhiều ý kiến tiếp nối nhau; 
     * Kết thúc việc đưa ra ý kiến; 
     * Đánh giá: 

  • Lựa chọn sơ bộ các suy nghĩ, chẳng hạn theo khả năng ứng dụng 
   - Có thể ứng dụng trực tiếp; 
   - Có thể ứng dụng nhưng cần nghiên cứu thêm; 
   - Không có khả năng ứng dụng. 

  • Đánh giá những ý kiến đã lựa chọn. 
  • Rút ra kết luận hành động. 

d/ Ứng dụng 
  * Dùng trong giai đoạn nhập đề vào một chủ đề; 
  * Tìm các phương án giải quyết vấn đề; 
  * Thu thập các khả năng lựa chọn và ý nghĩ khác nhau. 
e/Ưu, nhược điểm 

* Ưu điểm 
  • Dễ thực hiện; 
  • Không tốn kém; 
  • Sử dụng được hiệu ứng cộng hưởng, huy động tối đa trí tuệ của tập thể; 
  • Huy động được nhiều ý kiến; 
  • Tạo cơ hội cho tất cả thành viên tham gia. 

     • Giúp học sinh phát huy hết khả năng tư duy sáng tạo trong giờ học. 

     • Kích thích học sinh phát huy các ý tưởng của mình. 
*  Nhược điểm 
  • Có thể đi lạc đề, tản mạn; 
  • Có thể mất thời gian nhiều trong việc chọn các ý kiến thích hợp; 
  • Có thể có một số SV “quá tích cực”, số khác thụ động. 

f/ Các dạng khác nhau của kỹ thuật động não 
       * Động não viết 
          + Khái niệm 
     Động não viết là một hình thức biến đổi của động não. Trong động não viết thì 
những ý tưởng không được trình bày miệng mà được từng thành viên tham gia trình 
bày ý kiến bằng cách viết trên giấy về một chủ đề.Trong động não viết, các đối tác 
sẽ giao tiếp với nhau bằng chữ viết. SV đặt trước mình một vài tờ giấy chung, trên 
đó ghi chủ đề ở dạng dòng tiêu đề hoặc ở giữa tờ giấy. Các em thay nhau ghi ra giấy 
những gì mình nghĩ về chủ đề đó, trong trật tự. Trong khi đó, các em xem các dòng 
ghi của nhau và cùng lập ra một bài viết chung. Bằng cách đó có thể hình thành 
những câu chuyện trọn vẹn hoặc chỉ là bản thu thập các từ khóa. SV có thể thực 
hiện các cuộc nói chuyện bằng giấy bút cả khi làm bài 
trong nhóm. Sản phẩm có thể có dạng một lược đồ tư duy. 
    + Cách thực hiện 
  • Đặt trên bàn 1-2 tờ giấy để ghi các ý tưởng, đề xuất của các thành viên; 
  • Mỗi một thành viên viết những ý nghĩ của mình trên các tờ giấy đó; 
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  • Có thể tham khảo các ý kiến khác đã ghi trên giấy của các thành viên khác để 
tiếp tục phát triển ý nghĩ; 
  • Sau khi thu thập xong ý tưởng thì đánh giá các ý tưởng trong nhóm. 
  + Ưu điểm 
 • Huy động sự tham gia của tất cả SV trong nhóm; 
 • Tạo sự yên tĩnh trong lớp học; 
 • Động não viết tạo ra mức độ tập trung cao. Vì những SV tham gia sẽ trình bày 
những suy nghĩ của mình bằng chữ viết nên có sự chú ý cao hơn so với các cuộc nói 
chuyện bình thường bằng miệng; 
 • Các SV đối tác cùng hoạt động với nhau mà không sử dụng lời nói. Bằng cách 
đó, thảo luận viết tạo ra một dạng tương tác xã hội đặc biệt; 
 • Những ý kiến đóng góp trong cuộc nói chuyện bằng giấy bút thường được suy 
nghĩ đặc biệt kỹ. 
    + Nhược điểm 

 • Có thể SV sa vào những ý kiến tản mạn, xa đề; 
 • Do được tham khảo ý kiến của nhau, có thể một số SV ít có sự độc lập. 

* Động não không công khai 
   + Động não không công khai cũng là một hình thức của động não viết. Mỗi 
một thành viên viết những ý nghĩ của mình về cách giải quyết vấn đề, nhưng chưa 
công khai, sau đó nhóm mới thảo luận chung về các ý kiến hoặc tiếp tục phát triển. 
   + Ưu điểm: mỗi thành viên có thể trình bày ý kiến cá nhân của mình mà không 
bị ảnh hưởng bởi các ý kiến khác. 
   + Nhược điểm: không nhận được gợi ý từ những ý kiến của người khác trong 
việc viết ý kiến riêng. 
3.4.2. Kỹ thuật XYZ    
    Kỹ thuật XYZ là một kỹ thuật nhằm phát huy tính tích cực trong thảo luận nhóm. 
X là số người trong nhóm, Y là số ý kiến mỗi người cần đưa ra, Z là phút dành cho 
mỗi người. Ví dụ kỹ thuật 635 thực hiện như sau: 
   • Mỗi nhóm 6 người, mỗi người viết 3 ý kiến trên một tờ giấy trong vòng 5 
phút về cách giải quyết 1 vấn đề và tiếp tục chuyển cho người bên cạnh; 
   • Tiếp tục như vậy cho đến khi tất cả mọi người đều viết ý kiến của mình, có 
thể lặp lại vòng khác; 
   • Con số X-Y-Z có thể thay đổi; 
   • Sau khi thu thập ý kiến thì tiến hành thảo luận, đánh giá các ý kiến. 
3.4.3. Kỹ thuật “bể cá”(Fish bowl) 
     Kỹ thuật bể cá là một kỹ thuật dùng cho thảo luận nhóm, trong đó một nhóm SV 
ngồi giữa lớp và thảo luận với nhau, còn những SV khác trong lớp ngồi xung quanh 
ở vòng ngoài theo dõi cuộc thảo luận đó và sau khi kết thúc cuộc thảo luận thì đưa 
ra những nhận xét về cách ứng xử của những SV thảo luận. 
     Trong nhóm thảo luận có thể có một vị trí không có người ngồi. SV tham gia 
nhóm quan sát có thể thay nhau ngồi vào chỗ đó và đóng góp ý kiến vào cuộc thảo 
luận, ví dụ đưa ra một câu hỏi đối với nhóm thảo luận hoặc phát biểu ý kiến khi 
cuộc thảo luận bị chững lại trong nhóm. Cách luyện tập này được gọi là phương 
pháp thảo luận “bể cá”, vì những người ngồi vòng ngoài có thể quan sát những 
người thảo luận, tương tự như xem những con cá trong một bể cá cảnh. Trong quá 
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trình thảo luận, những người quan sát và những người thảo luận sẽ thay đổi vai trò 
với nhau. Bảng câu hỏi cho những người quan sát 
    • Người nói có nhìn vào những người đang nói với mình không ? 
    • Họ có nói một cách dễ hiểu không ? 
    • Họ có để những người khác nói hay không ? 
    • Họ có đưa ra được những luận điểm đáng thuyết phục hay không ? 
    • Họ có đề cập đến luận điểm của người nói trước mình không ? 
    • Họ có lệch hướng khỏi đề tài hay không ? 
    • Họ có tôn trọng những quan điểm khác hay không ? 
3.4.4. Kỹ thuật “ổ bi” 
     Kỹ thuật “ổ bi” là một kỹ thuật dùng trong thảo luận nhóm, trong đó SV chia 
thành hai nhóm ngồi theo hai vòng tròn đồng tâm như hai vòng của một ổ bi và đối 
diện nhau để tạo điều kiện cho mỗi SV có thể nói chuyện với lần lượt các SV ở 
nhóm khác. 
Cách thực hiện: 
 • Khi thảo luận, mỗi SV ở vòng trong sẽ trao đổi với SV đối diện ở vòng ngoài, 
đây là dạng đặc biệt của phương pháp luyện tập đối tác; 
 • Sau một ít phút thì SV vòng ngoài ngồi yên, SV vòng trong chuyển chỗ theo 
chiều kim đồng hồ, tương tự như vòng bi quay, để luôn hình thành các nhóm đối tác 
mới. 
3.4.5. Tranh luận ủng hộ – phản đối 
     Tranh luận ủng hộ – phản đối (tranh luận chia phe) là một kỹ thuật dùng trong 
thảo luận, trong đó đề cập về một chủ đề có chứa đựng xung đột. Những ý kiến 
khác nhau và những ý kiến đối lập được đưa ra tranh luận nhằm mục đích xem xét 
chủ đề dưới nhiều góc độ khác nhau. Mục tiêu của tranh luận không phải là nhằm 
“đánh bại” ý kiến đối lập mà nhằm xem xét chủ đề dưới nhiều phương diện khác 
nhau. 
    Cách thực hiện: 
 • Các thành viên được chia thành hai nhóm theo hai hướng ý kiến đối lập nhau về 
một luận điểm cần tranh luận. Việc chia nhóm có thể theo nguyên tắc ngẫu nhiên 
hoặc theo nguyện vọng của các thành viên muốn đứng trong nhóm ủng hộ hay phản 
đối. 
 • Một nhóm cần thu thập những lập luận ủng hộ, còn nhóm đối lập thu thập 
những luận cứ phản đối đối với luận điểm tranh luận. 
 • Sau khi các nhóm đã thu thập luận cứ thì bắt đầu thảo luận thông qua đại diện 
của hai nhóm. Mỗi nhóm trình bày một lập luận của mình: Nhóm ủng hộ đưa ra một 
lập luận ủng hộ, tiếp đó nhóm phản đối đưa ra một ý kiến phản đối và cứ tiếp tục 
như vậy. Nếu mỗi nhóm nhỏ hơn 6 người thì không cần đại diện mà mọi thành viên 
có thể trình bày lập luận. 
  • Sau khi các lập luận đã đưa ra thì tiếp theo là giai đoạn thảo luận chung và 
đánh giá, kết luận thảo luận. 
3.4.6. Thông tin phản hồi trong quá trình dạy học 
    Thông tin phản hồi trong quá trình dạy học là GV và SV cùng nhận xét, đánh giá, 
đưa ra ý kiến đối với những yếu tố cụ thể có ảnh hưởng tới quá trình học tập nhằm 
mục đích là điều chỉnh, hợp lí hoá quá trình dạy và học. 
     Những đặc điểm của việc đưa ra thông tin phản hồi tích cực là: 

• Có sự cảm thông; 
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• Có kiểm soát; 
• Cụ thể; 
• Không nhận xét về giá trị; 
• Đúng lúc; 
• Có thể biến thành hành động; 
• Cùng thảo luận, khách quan. 

Sau đây là những quy tắc trong việc đưa thông tin phản hồi: 
• Diễn đạt ý kiến một cách đơn giản và có trình tự (không nói quá nhiều); 
• Cố gắng hiểu được những suy tư, tình cảm (không vội vã); 
• Tìm hiểu các vấn đề cũng như nguyên nhân của chúng; 
• Giải thích những quan điểm không đồng nhất; 
• Chấp nhận cách thức đánh giá của người khác; 
• Chỉ tập trung vào những vấn đề có thể giải quyết được trong thời điểm 
thực tế; 
• Coi cuộc trao đổi là cơ hội để tiếp tục cải tiến; 
• Chỉ ra các khả năng để lựa chọn. 

Có nhiều kỹ thuật khác nhau trong việc thu nhận thông tin phản hồi trong dạy học. 
Ngoài việc sử dụng các phiếu đánh giá, sau đây là một số kỹ thuật có thể áp dụng 
trong dạy học nói chung và trong thu nhận thông tin phản hồi. 
3.4.7. Kỹ thuật tia chớp 
    Kỹ thuật tia chớp là một kỹ thuật huy động sự tham gia của các thành viên đối 
với một câu hỏi nào đó, hoặc nhằm thu thông tin phản hồi nhằm cải thiện tình trạng 
giao tiếp và không khí học tập trong lớp học, thông qua việc các thành viên lần lượt 
nêu ngắn gọn và nhanh chóng (như chớp!) ý kiến của mình về câu hỏi hoặc tình 
trạng vấn đề. 
    Quy tắc thực hiện: 
  • Có thể áp dụng bất cứ thời điểm nào khi các thành viên thấy cần thiết và đề 
nghị; 
  • Lần lượt từng người nói suy nghĩ của mình về một câu hỏi đã thoả thuận, ví 
dụ: Hiện tại tôi có hứng thú với chủ đề thảo luận không? 
  • Mỗi người chỉ nói ngắn gọn 1-2 câu ý kiến của mình; 
  • Chỉ thảo luận khi tất cả đã nói xong ý kiến. 
3.4.8. Kỹ thuật “3 lần 3” 
Kỹ thuật “3 lần 3“ là một kỹ thuật lấy thông tin phản hồi nhằm huy động sự tham 
gia tích cực của SV. Cách làm như sau: 
  • SV được yêu cầu cho ý kiến phản hồi về một vấn đề nào đó (nội dung buổi 
thảo luận, phương pháp tiến hành thảo luận...). 
  • Mỗi người cần viết ra:    - 3 điều tốt;    - 3 điều chưa tốt;    - 3 đề nghị cải tiến. 
  • Sau khi thu thập ý kiến thì xử lý và thảo luận về các ý kiến phản hồi. 
3.4.9. Lược đồ tư duy 
a/ Khái niệm 
Lược đồ tư duy (bản đồ tư duy, bản đồ khái niệm) là một sơ đồ nhằm trình bày một 
cách rõ ràng những ý tưởng mang tính kế hoạch hay kết quả làm việc của cá nhân 
hay nhóm về một chủ đề. Lược đồ tư duy có thể được viết trên giấy, trên bản trong, 
trên bảng hay thực hiện trên máy tính. 
b/ Cách làm 
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  • Viết tên chủ đề ở trung tâm, hay vẽ một hình ảnh phản ánh chủ đề. 
  • Từ chủ đề trung tâm, vẽ các nhánh chính. Trên mỗi nhánh chính viết một khái 
niệm, phản ánh một nội dung lớn của chủ đề, viết bằng CHỮ IN HOA. Nhánh và 
chữ viết trên đó được vẽ và viết cùng một màu. Nhánh chính đó được nối với chủ đề 
trung tâm. Chỉ sử dụng các thuật ngữ quan trọng để viết trên các nhánh. 
  • Từ mỗi nhánh chính vẽ tiếp các nhánh phụ để viết tiếp những nội dung thuộc 
nhánh chính đó. Các chữ trên nhánh phụ được viết bằng chữ in thường. 
  • Tiếp tục như vậy ở các tầng phụ tiếp theo. 
c/ Ứng dụng của lược đồ tư duy 
Lược đồ tư duy có thể ứng dụng trong nhiều tình huống khac nhau như: 
 • Tóm tắt nội dung, ôn tập một chủ đề; 
 • Trình bày tổng quan một chủ đề; 
 • Chuẩn bị ý tưởng cho một báo cáo hay buổi nói chuyện, bài giảng; 
 • Thu thập, sắp xếp các ý tưởng; 
 • Ghi chép khi nghe bài giảng. 
d/ Ưu điểm của lược đồ tư duy 
 • Các hướng tư duy được để mở ngay từ đầu; 
 • Các mối quan hệ của các nội dung trong chủ đề trở nên rõ ràng; 
 • Nội dung luôn có thể bổ sung, phát triển, sắp xếp lại; 
 • Hoc sinh được luyện tập phát triển, sắp xếp các ý tưởng. 
   e/ Ví dụ lược đồ tư duy 
     Sau đây là ví dụ sử dụng lược đồ tư duy để hệ thốnghoá các khái niệm trong 
phạm trù PPDH. Các nhánh chính thể hiện các khái niệm lớn của phạm trù PPDH. 
Trên mỗi nhánh đó là các khái niệm nhỏ hơn. 
                Sơ đồ 7:    Hệ thống hoá các khái niệm trong phạm trù PPDH 
 

 

(  Theo Nguyễn Văn Cường- Bernd Meier) 
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3.4.10. Nhóm Kim tự tháp (Pyramid Group) 
A form of groud activity in which the class is divided into grouds. After some time, 
pairs of grouds are joined together and continue the discussion. This procedure is 
repeated untill there is only one groud, comprising the whole class. Somtimes called 
a SNOWBALL GROUD. 
(Dành cho HV):............................................................................................................. 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 
 
3.4.11. ..... 
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CHƯƠNG 4 
 

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Giáo dục là những gì còn lại sau khi những gì học được bị quên lãng”.          B.F.Skinner

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.1. Cơ sở lựa chọn phương pháp dạy học  
 
 Trong thực tiễn lập kế hoạch và tiến hành dạy học, người thầy giáo thường xuyên 
đối diện với câu hỏi: làm thế nào để lựa chọn PPDH phù hợp và có hiệu quả ? Các 
nhà lí luận dạy học, các nhà giáo học pháp bộ môn thường đưa ra lời khuyên: Mỗi 
PPDH có một giá trị riêng, không có PPDH nào là vạn năng, giữ vị trí độc tôn trong 
dạy học, cần phối hợp sử dụng các PPDH…Lời khuyên này không sai nhưng gần 
như không có tác dụng thao tác hoá; giá trị giúp đỡ đối với GV quá ít nếu như 
không chỉ ra được các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn PPDH. Đặc biệt trong 
bối cảnh đang có sự đấu tranh (lúc công khai, lúc ngấm ngầm) giữa xu hướng muốn 
giữ nguyên trạng thái dạy học truyền thụ một chiều hiện hành, với xu hướng chủ 
trương đổi mới thì lời khuyên chung chung ở trên là một vị thuốc an thần, an ủi 
những người giữ nguyên lối dạy học cổ truyền. Như vậy, cần phải góp phần trả lời 
câu hỏi: Việc lựa chọn PPDH được tiến hành một cách tuỳ tiện, bất kì, hay bị rằng 
buộc bởi những tiêu chuẩn khoa học nào?   
     Câu trả lời cần được tìm kiếm ở các mối quan hệ của PPDH (hiểu theo cả 3 tầng 
nghĩa của nó) với các yếu tố liên quan, đó là: Với mục tiêu dạy học; với nội dung 
dạy học; với nhu cầu, hứng thú, thói quen học tập của SV; năng lực, sở trường, kinh 
nghiệm sư phạm của GV; với điều kiện giảng dạy và học tập.   
     Dưới đây là mấy cơ sở căn bản cần quan tâm khi lựa chọn PPDH: 

4.4.1. Chọn những PPDH có khả năng cao nhất đối với việc thực hiện mục tiêu DH 

Mỗi mô hình lí luận dạy học, PPDH đều có những điểm mạnh, điểm hạn chế nhất 
định. Nhưng khi xem xét việc thực hiện một mục tiêu dạy học nhất định thì có một 
số PPDH có khả năng cao hơn các PPDH khác. Chẳng hạn nếu đặt mục tiêu nhanh 
chóng truyền thụ cho xong nội dung quy định thì PPDH thuyết trình có vị trí quan 
trọng. Nhưng nếu đặt mục tiêu phát triển năng lực tìm tòi sáng tạo của SV thì vấn đề 
sẽ khác đi.                                                            

Sau đây là kết quả nghiên cứu về khả năng của các PPDH trong việc thực hiện các 
mục tiêu (theo phân loại của Bloom và các tác giả khác):  
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        Nhìn vào ma trận, ta có thể thấy rõ điểm mạnh, điểm yếu của các nhóm PPDH 
với việc thực hiện mục tiêu, đặc biệt là sự hạn chế của PP thuyết trình đối với việc 
thực hiện các mục tiêu quan trọng của phát triển nhân cách.  
       Một kết quả nghiên cứu khác cũng cho thấy sự hạn chế của các PP dùng lời nói 
và đồng thời khuyến khích tổ chức các hoạt động tự lập của SV phối hợp các PP 
nhằm huy động đồng thời nhiều giác quan của SV tham gia vào quá trình tri giác 
các đối tượng lĩnh hội.  
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4.1.2.Lựa chọn các PPDH tương thích với nội dung học tập  

Giữa nội dung và PPDH có mối quan hệ tác động lẫn nhau, trong nhiều 
trường hợp quy định lẫn nhau. Ở bình diện kĩ thuật dạy học, PPDH cần tương thích 
với nội dung dạy học. Mỗi nội dung dạy học đều liên hệ mật thiết với những hoạt 
động nhất định.  

4.1.3. Lựa chọn PPDH cần chú ý đến hứng thú, thói quen của SV, kinh 
nghiệm sư phạm của GV  

       a. Cần chuẩn đoán nhu cầu, hứng thú của SV khi lựa chọn các PPDH.  

Đối với việc trình bày thông tin cần ưu tiên lựa chọn các PP sử dụng phương tiện 
nghe nhìn, sử dụng truyền thông đa phương tiện càng tốt.  

Đối với các hoạt động chế biến thông tin cần tổ chức các hoạt động tự phát hiện, 
phối hợp với làm việc theo nhóm, phát huy càng tối đa tính tích cực, sáng tạo của 
SV càng tốt.  

        b. Chú ý thay đổi PPDH và hình thức tổ chức dạy học tránh nhàm chán, gây 
hứng thú cho SV.  

        c. Ưu tiên lựa chọn các PPDH mà SV, GV đã thành thạo.  

      Với các PPDH có ưu điểm tương đương, cần ưu tiên lựa chọn PPDH mà GV và 
SV đã thành thạo, bởi thực hiện dễ dàng hơn. Không vì tiêu chí này mà quay trở lại 
vớ PP truyền thụ một chiều. Hiện nay, rất cần thiết phải cho GV và SV trở nên quen 
thuộc với các kĩ thuật dạy học mới có hiệu quả cao trong việc thực hiện các mục 
tiêu giáo dục. Để nâng cao tay nghề cần:  

 Nghiên cứu các vấn đề đổi mới PPDH qua sách, vở, giáo trình, tạp chí 
chuyên môn, các lớp tập huấn...  

 Rút kinh nghiệm các giờ dạy của bản than kết hợp với tiến hành dự giờ, trao 
đổi chuyên môn với đồng nghiệp...  

4.1.4. Lựa chọn PPDH phù hợp với điều kiện dạy học  

      a. Ở đây đề cập đến PPDH diễn ra trong mối quan hệ với các điều kiện vật chất, 
đặc biệt là thiết bị dạy học (TBDH). Đương nhiên là cần phải lựa chọn PPDH phù 
hợp với điều kiện của nhà trường, của phòng thí nghiệm, của tình trạng đang có.  

      b. Trong khuôn khổ điều kiện cho phép, cần chọn thứ tự ưu tiên khả năng tốt 
nhất.  

      c. Các TBDH hiện đại không luôn đồng nghĩa với các TBDH đắt tiền. Tính hiện 
đại của TBDH thể hiện ở việc sử dụng các thiết bị sao cho đạt yêu cầu cao nhất 
trong việc thực hiện các mục tiêu dạy học, thể hiện rõ tư tưởng sư phạm hiện đại.  
        Tóm lại, trên đây là 4 cơ sở quan trọng nhất, là căn cứ xuất phát khi tiến hành 
lựa chọn, lập kế hoạch các PPDH. Điều quan trọng nhất là cần xác định lựa chọn 
phương pháp và hình thức tổ chức dạy học có thể giúp SV:  

- Học tập với niềm say mê, hứng thú, khát khao tìm tòi khám phá.  

- Lĩnh hội tri thức trong các hoạt động học tập tích cực, chủ động, sáng tạo, 
theo phương pháp khoa học.  
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- Học trong tương tác, trong việc hình thành các quan hệ hợp tác, thân thiện, 
cùng nhau giải quyết các nhiệm vụ học tập.  

4.2. Điều kiện để áp dụng PPDH tích cực 

1. Giảng viên: GV phải được đào tạo chu đáo để thích ứng với những thay đổi 
về chức năng, nhiệm vụ rất đa dạng và phức tạp của mình, nhiệt tình với công cuộc 
đổi mới giáo dục. GV vừa phải có kiến thức chuyên môn sâu rộng, có trình độ sư 
phạm lành nghề, biết ứng sử tinh tế, biết sử dụng các công nghệ tin vào dạy học, 
biết định hướng phát triển của SV theo mục tiêu giáo dục nhưng cũng đảm bảo 
được sự tự do của SV trong hoạt động nhận thức. 

2. Sinh viên: Dưới sự chỉ đạo của GV, SV phải dần dần có được những phẩm chất 
và năng lực thích ứng với phương pháp dạy học tích cực như: giác ngộ mục đích 
học tập, tự giác trong học tập, có ý thức trách nhiệm về kết quả học tập của mình và 
kết quả chung của lớp, biết tự học và tranh thủ học ở mọi nơi, mọi lúc, bằng mọi 
cách, phát triển các loại hình tư duy biện chứng, lôgíc, hình tượng, tư duy kĩ thuật, 
tư duy kinh tế… 

3. Chương trình, giáo trình: Phải giảm bớt khối lượng kiến thức nhồi nhét, tạo điều 
kiện cho thầy trò tổ chức những hoạt động học tập tích cực; giảm bớt những thông 
tin buộc SV phải thừa nhận và ghi nhớ máy móc, tăng cường các bài toán nhận thức 
để SV tập giải; giảm bớt những câu hỏi tái hiện, tăng cường loại câu hỏi phát triển 
trí thông minh; giảm bớt những kết luận áp đặt, tăng cường những gợi ý để SV tự 
nghiên cứu phát triển bài học. 

4. Thiết bị dạy học 

Thiết bị dạy học là điều kiện không thể thiếu được cho việc triển khai chương trình, 
sách giáo khoa nói chung và đặc biệt cho việc triển khai đổi mới phương pháp dạy 
học hướng vào hoạt động tích cực, chủ động của SV. Đáp ứng yêu cầu này phương 
tiện thiết bị dạy học phải tạo điều kiện thuận lợi cho SV thực hiện các hoạt động 
độc lập hoặc các hoạt động nhóm. 

Cơ sở vật chất của nhà trường cũng cần hỗ trợ đắc lực cho việc tổ chức dạy học 
được thay đổi dễ dàng, linh hoạt, phù hợp với dạy học cá thể, dạy học hợp tác. 

Trong quá trình biên soạn sách giáo khoa, sách GV, các tác giả đã chú ý lựa chọn 
danh mục thiết bị và chuẩn bị các thiết bị dạy học theo một số yêu cầu để có thể 
phát huy vai trò của thiết bị dạy học. Những yêu cầu này rất cần được các cán bộ chỉ 
đạo quản lý quán triệt và triển khai trong phạm vi mình phụ trách. Cụ thể như sau: 

- Đảm bảo tính đồng bộ, hệ thống, thực tế và đạt chất lượng cao, tạo điều kiện đẩy 
mạnh hoạt động của SV trên cơ sở tự giác, tự khám phá kiến thức thông qua hoạt 
động thực hành, thâm nhập thực tế trong qúa trình học tập. 

- Đảm bảo để nhà trường có thể đạt được thiết bị dạy học ở mức tối thiểu, đó là 
những thiết bị thực sự cần thiết không thể thiếu được. Các nhà thiết kế và sản xuất 
thiết bị dạy học sẽ quan tâm để có giá thành hợp lí với chất lượng đảm bảo. 

- Chú trọng thiết bị thực hành giúp SV tự tiến hành các bài thực hành thí nghiệm. 
Những thiết bị đơn giản có thể được GV, SV tự làm góp phần làm phong phú thêm 
thiết bị dạy học của nhà trường.  



ĐẠI HỌC SÀI GÒN - ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở ĐẠI HỌC THEO HƯỚNG SP TICH CỰC – TS. VÕ THÀNH LÂM 
........................................................................................................................................................................................................................... 

 

67 
 

- Đối với những thiết bị dạy học đắt tiền sẽ được sử dụng chung. Nhà trường cần 
lưu ý tới các hướng dẫn sử dụng, bảo quản và căn cứ vào điều kiện cụ thể của 
trường đề ra các quy định để thiết bị được GV, SV sử dụng tối đa. 

Cần tính tới việc thiết kế đối với trường mới và bổ sung đối với trường cũ phòng 
học bộ môn, phòng học đa năng và kho chứa thiết bị bên cạnh các phòng học bộ 
môn. 

5. Đổi mới đánh giá kết quả học tập của sinh viên 

Đánh giá là một khâu quan trọng không thể thiếu được trong qúa trình giáo 
dục. Đánh giá thường nằm ở giai đoạn cuối cùng của một giai đoạn giáo dục và sẽ 
trở thành khởi điểm của một giai đoạn giáo dục tiếp theo với yêu cầu cao hơn, chất 
lượng mới hơn trong cả một qúa trình giáo dục. 

Đánh giá kết quả học tập là qúa trình thu thập và xử lý thông tin về trình độ, 
khả năng thực hiện mục tiêu học tập của SV về tác động và nguyên nhân của tình 
hình đó nhằm tạo cơ sở cho những quyết định sư phạm của GV và nhà trường cho 
bản thân SV để SV học tập ngày một tiến bộ hơn. 

Đổi mới phương pháp dạy học được chú trọng để đáp ứng những yêu cầu 
mới của mục tiêu nên việc kiểm tra, đánh giá phải chuyển biến mạnh theo hướng 
phát triển trí thông minh sáng tạo của SV, khuyến khích vận dụng linh hoạt các kiến 
thức kĩ năng đã học vào những tình huống thực tế, làm bộc lộ những cảm xúc, thái 
độ của SV trước những vấn đề nóng hổi của đời sống cá nhân, gia đình và cộng 
đồng. Chừng nào việc kiểm tra, đánh giá chưa thoát khỏi quỹ đạo học tập thụ động 
thì chưa thể phát triển dạy và học tích cực. 

Thống nhất với quan điểm đổi mới đánh giá như trên việc kiểm tra, đánh giá 
sẽ hướng vào việc bám sát mục tiêu của từng bài, từng chương và mục tiêu giáo dục 
của môn học ở từng lớp cấp. Các câu hỏi bài tập sẽ đo được mức độ thực hiện các 
mục tiêu được xác định. 

- Hướng tới yêu cầu kiểm tra đánh giá công bằng, khách quan kết quả học tập của 
SV, bộ công cụ đánh giá sẽ được bổ sung các hình thức đánh giá khác như đưa thêm 
dạng câu hỏi, bài tập trắc nghiệm; chú ý hơn tới đánh giá cả qúa trình lĩnh hội tri 
thức của SV, quan tâm tới mức độ hoạt động tích cực, chủ động của SV trong từng 
tiết học, kể cả ở tiết tiếp thu tri thức mới lẫn tiết thực hành, thí nghiệm. Điều này đòi 
hỏi GV bộ môn đầu tư nhiều công sức hơn cũng như công tâm hơn.  

- Hệ thống câu hỏi kiểm tra đánh giá cũng cần thể hiện sự phân hóa, đảm bảo 70% 
câu hỏi bài tập đo được mức độ đạt trình độ chuẩn - mặt bằng về nội dung học vấn 
dành cho mọi SV và 30% còn lại phản ánh mức độ nâng cao, dành cho SV có năng 
lực trí tuệ và thực hành cao hơn. 

6. Trách nhiệm quản lý: Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trực tiếp về việc đổi mới 
phương pháp dạy học ở trường mình, đặt vấn đề này ở tầm quan trọng đúng mức 
trong sự phối hợp các hoạt động toàn diện của nhà trường. Nhà trường cần trân 
trọng, ủng hộ, khuyến khích mỗi sáng kiến, cải tiến dù nhỏ của GV, đồng thời cũng 
cần biết hướng dẫn, giúp đỡ GV vận dụng các phương pháp dạy học tích cực thích 
hợp với môn học, đặc điểm SV, điều kiện dạy và học ở địa phương, làm cho phong 
trào đổi mới phương pháp dạy học ngày càng rộng rãi, thường xuyên và có hiệu quả 
hơn. 



ĐẠI HỌC SÀI GÒN - ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở ĐẠI HỌC THEO HƯỚNG SP TICH CỰC – TS. VÕ THÀNH LÂM 
........................................................................................................................................................................................................................... 

 

68 
 

Hãy phấn đấu để trong mỗi tiết học ở trường ĐH, SV được hoạt động nhiều 
hơn, thực hành nhiều hơn, thảo luận nhiều hơn và quan trọng là được suy nghĩ nhiều 
hơn trên con đường chiếm lĩnh nội dung học tập. 

4.3. Khai thác yếu tố tích cực trong các phương pháp dạy học truyền thống 

4.3.1 Đối mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của 
SV không có nghĩa là gạt bỏ, loại trừ, thay thế hoàn toàn các phương pháp dạy học 
truyền thống, hay phải "nhập nội" một số phương pháp xa lạ vào quá trình dạy học. 
Vấn đề là ở chỗ cần kế thừa, phát triển những mặt tích cực của phương pháp dạy 
học hiện có, đồng thời phải học hỏi, vận dụng một số phương pháp dạy học mới một 
cách linh hoạt nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của SV trong học tập, 
phù hợp với hoàn cảnh điều kiện dạy và học cụ thể. 

     Phương pháp thuyết trình là một trong những phương pháp dạy học truyền thống 
được thực hiện trong các hệ thống nhà trường đã từ lâu. Đặc điểm cơ bản nổi bật 
của phương pháp thuyết trình là thông báo - tái hiện. Vì vậy, phương pháp thuyết 
trình còn có tên gọi là phương pháp thuyết trình thông báo - tái hiện. Phương pháp 
này chỉ rõ tính chất thông báo bằng lời của thầy và tính chất tái hiện khi lĩnh hội của 
trò. GV nghiên cứu tài liệu, sách giáo khoa, chuẩn bị bài giảng và trực tiếp điều 
khiển thông báo luồng thông tin tri thức đến SV. SV tiếp nhận những thông tin đó 
bằng việc nghe, nhìn, cùng tư duy theo lời giảng của thầy, hiểu, ghi chép và ghi 
nhớ. 

     Như vậy, những kiến thức đến với SV theo phương pháp này gần như đã được 
thầy "chuẩn bị sẵn" để trờ thu nhận, sự hoạt động của trò tương đối thụ động. 
Phương pháp thuyết trình chỉ cho phép người học đạt đến trình độ tái hiện của sự 
lĩnh hội tri thức mà thôi. Do đó, theo hướng hoạt động hóa người học, cần phải hạn 
chế bớt phương pháp thuyết trình thông báo - tái hiện, tăng cường phương pháp 
thuyết trình giải quyết vấn đề. Đây là kiểu dạy học bằng cách đặt SV trước những 
bài toán nhận thức, kích thích SV hứng thú giải bài toán nhận thức, tạo ra sự chuyển 
hóa từ quá trình nhận thức có tính nghiên cứu khoa học vào tổ chức qúa trình nhận 
thức trong học tập. GV đưa SV vào tình huống có vấn đề rồi SV tự mình giải quyết 
vấn đề đặt ra. Theo hình mẫu đặt và giải quyết vấn đề mà GV trình bày, SV được 
học thói quen suy nghĩ lôgic, biết cách phát hiện vấn đề, đề xuất giả thuyết, thảo 
luận, làm thí nghiệm để kiểm tra các giả thuyết nêu ra. 

Thuyết trình kiểu đặt và giải quyết vấn đề thuần túy do GV trình bày cũng đã 
có hiệu quả phát triển tư duy của SV. Nếu được xen kẽ vấn đáp, thảo luận một cách 
hợp lý thì hiệu quả sẽ tăng thêm. Muốn vậy, lớp không nên quá đông, có điều kiện 
thuận lợi cho đối thoại, đồng thời SV phải có thói quen mạnh dạn bộc lộ ý kiến 
riêng trước vấn đề nêu ra. Như vậy, để kích thích tư duy tích cực của SV cần tăng 
cường mối liên hệ ngược giữa SV và GV, giữa người nghe và người thuyết trình. 
GV có thể đặt một số câu hỏi "có vấn đề" để SV trả lời ngay tại lớp, hoặc có thể trao 
đổi ngắn trong nhóm từ 2 đến 4 người ngồi cạnh nhau trước khi GV đưa ra câu trả 
lời. 

Để thu hút sự chú ý của người học và tích cực hóa phương pháp thuyết trình 
ngay khi mở đầu bài học GV có thể thông báo vấn đề dưới hình thức những câu hỏi 
có tính chất định hướng, hoặc có tính chất "xuyên tâm". Trong qúa trình thuyết trình 
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bài giảng, GV có thể thực hiện một số hình thức thuyết trình thu hút sự chú ý của 
SV như sau: 

 

- Trình bày kiểu nêu vấn đề: Trong qúa trình trình bày bài giảng GV có thể diễn đạt 
vấn đề dưới dạng nghi vấn, gợi mở để gây tình huống lôi cuốn sự chú ý của SV. 

 

- Thuyết trình kiểu thuật chuyện: GV có thể thông qua những sự kiện kinh tế - xã 
hội, những câu chuyện hoặc tác phẩm văn học, phim ảnh… làm tư liệu để phân tích, 
minh họa, khái quát và rút ra nhận xét, kết luận nhằm xây dựng biểu tượng, khắc 
sâu nội dung kiến thức của bài học. 

 

- Thuyết trình kiểu mô tả, phân tích: GV có thể dùng công thức, sơ đồ, biểu mẫu… 
để mô tả phân tích nhằm chỉ ra những đặc điểm, khía cạnh của từng nội dung. Trên 
cơ sở đó đưa ra những chứng cứ lôgíc, lập luận chặt chẽ để làm rõ bản chất của vấn 
đề. 

 

- Thuyết trình kiểu nêu vấn đề có tính giả thuyết: GV đưa vào bài học một số giả 
thuyết hoặc quan điểm có tính chất mâu thuẫn với vấn đề đang nghiên cứu nhằm 
xây dựng tình huống có vấn đề thuộc loại giả thuyết (hay luận chiến). Kiểu nêu vấn 
đề này đòi hỏi SV phải lựa chọn quan điểm đúng, sai và có lập luận vững chắc về sự 
lựa chọn của mình. Đồng thời SV phải biết cách phê phán, bác bỏ một cách chính 
xác, khách quan những quan điểm không đúng đắn, chỉ ra tính không khoa học và 
nguyên nhân của nó. 

 

- Thuyết trình kiểu so sánh, tổng hợp: Nếu nội dung của vấn đề trình bày chứa đựng 
những mặt tương phản thì GV cần xác định những tiêu chí để so sánh từng mặt, 
thuộc tính hoặc quan hệ giữa hai đối tượng đối lập nhau nhằm rút ra kết luận cho 
từng tiêu chí so sánh. Mặt khác, GV có thể sử dụng số liệu thống kê để phân tích, so 
sánh rút ra kết luận nhằm góp phần làm tăng tính chính xác và tính thuyết phục của 
vấn đề. 

 

- Hiện nay, bài giảng hiện đại đang có khuynh hướng sử dụng ngày càng nhiều các 
phương tiện công nghệ thông tin, làm tăng sức hấp dẫn và hiệu quả. Trước đây, để 
minh họa nội dung bài giảng, GV chỉ có thể sử dụng lời nói giàu hình tượng và gợi 
cảm kèm theo những cử chỉ, điệu bộ diễn tả nội tâm hoặc có thêm bộ tranh giáo 
khoa hỗ trợ. Ngày nay có cả một loạt phương tiện để GV lựa chọn sử dụng như: 
máy chiếu, băng ghi âm, băng ghi hình, đĩa CD, phần mềm máy vi tính... Tiến tới 
mọi GV phải có khả năng soạn bài giảng trên máy vi tính được nối mạng, biết sử 
dụng đầu máy đa năng để thực hiện bài giảng của mình một cách sinh động, hiệu 
qủa, phát huy cao nhất tính tích cực học tập của SV. 
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4.3.2 Các lưu ý về khai thác, áp dụng hệ thống các PPDH truyền thống  

a/ Mặt bên ngoài của PPDH: 

STT NHÓM PP 
DÙNG LỜI 

(A) 

NHÓM PP DÙNG 
TRỰC QUAN 

(B) 

NHÓM PP DÙNG 
THỰC HÀNH 

(C) 

BỘ MÔN CÓ THỂ ÁP 
DỤNG 

1 Diễn giảng Biểu diễn vật tự 
nhiên 

HS thực hành xác 
định mẫu vật 

(A): KHTN,KHXH 

(B): Hóa, Sinh... 

(C): Hóa, Sinh... 

2 Trần thuật BD vật tượng hình HS thực hành 
quan sát 

(A): KHTN,KHXH 

(B): Lý, Hóa, Sinh, 
Địa... 

(C): Lý, Hóa, Sinh... 

3 Giảng giải BD vật tượng trưng HS thực hành thí 
nghiệm 

(A): KHTN,KHXH 

(B): Lý, Hóa, Sinh, 
Địa... 

(C): Lý, Hóa, Sinh... 

4 Vấn đáp BD thí nghiệm  (A): KHTN,KHXH 

(B): Lý, Hóa, Sinh,...

5 HS làm 
việc với 
sách 

Băng ghi hình, 
phim đèn chiếu, 
phim ảnh 

 (A): KHTN,KHXH 

(B): KHTN,KHXH 

6 Báo cáo 
ngắn của 
HS 

  (A): KHTN,KHXH 

 

b/ Mặt bên trong của PPDH: 

 Giải thích - minh họa, 

 Tìm tòi từng phần, 

 Nghiên cứu-phát hiện. 
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CHƯƠNG 5 
 

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC  
Ở MỘT SỐ MÔN HỌC 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Thiên tài gồm một phần trăm cảm hứng và 99 phần trăm mồ hôi”.  Thomas Edison 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
5.1 Một số yêu cầu & hướng dẫn 
5.1.1 Chuẩn bị dạy 
Để dạy theo quan điểm mới-PPDHTC, PPDHHĐ ở trình độ ĐH, ta cần chú ý đổi 
mới đồng bộ từ mục đích đến cách thức chuẩn bị và tiến hành giảng dạy. Hãy 
nghiên cứu sự so sánh dưới đây để các thầy cô giáo chúng ta “tránh” được những 
nhằm lẩn về vai trò, nhiệm vụ của người Thầy trong quá trình GD 
 
 MÔ HÌNH DH TRUYỀN THỐNG MÔ HÌNH DH HIỆN ĐẠI GHI 

CHÚ 

 THẦY LÀ TRUNG TÂM 
(Truyền kiến thức- Transmission) 

TRÒ LÀ TRUNG TÂM 
(Dạy cách nắm bắt kiến thức- 

Engagement) 

 

CẤU 
TRÚC 

BÀI 
GIẢNG 

1/ GV lập chương trình. 
2/ Dạy “các sự kiện”. 
3/ Theo thứ tự của giáo trình. 
4/ Nhận thông tin. 

1/ HV lập chương trình. 
2/Dạy như “qui trình chế tạo”. 
3/ 0 Theo thứ tự của GT. 
4/ Hiểu thông tin. 

 

PHƯƠNG 
PHÁP 

1/ Độc thoại. 
2/ Chuyển thông tin. 
 
3/ Quan tâm đến dạy hết giáo án, 
tài liệu GD. 
4/ Dạy như nói về chân lý. 

1/ Đối thoại. 
2/ Cuốn hút HV sàng lọc  thông 
tin. 
3/ Quan tâm đến việc hiểu sâu 
tài liệu học. 
4/ Dạy như kể chuyện sinh 
động. 

 

NGƯỜI 
DẠY 

1/ Chú trọng đến nhận thức. 
2/ Khách quan hay chủ quan. 

1/ Chú trọng giao tiếp, liên kết. 
2/ Nhân văn. 

 

 
Ngoài việc chuẩn bị chương trình môn học thật rõ ràng, cụ thể (syllabus) cho từng 
học kỳ, giáo viên cũng rất cần chuẩn bị bài giảng của từng buổi thật cẩn thận. Sau 
đây là các bước chính cần chuẩn bị cho một bài dạy (lession/session plan): 

* Bước 1: Mục đích bài/phần giảng (xác định rõ các chủ đề/vấn đề chính 
người học cần nắm vững). 
* Bước 2: Nội dung và cấu trúc bài/phần giảng (các bước và nội dung dạy) 
* Bước 3: Các hoạt động dạy và học- PP tiến hành (tổng kết nội dung, kiểm 
tra mức độ đạt được mục đích đặt ra của bài giảng; Gợi mở những hướng 
suy nghĩ và chuẩn bị cho phần bài tiếp theo). 
* Bước 4: Các phương tiện kỹ thuật cần có và nguồn hỗ trợ dạy học. 
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5.1.2 Chuẩn bị thiết kế bài giảng 
Học viên cần “cài vào” PPDH tích cực: 

* Nếu là PPGD truyền thống nên nhấn mạnh vai trò HV là trung tâm thông qua các 
hoạt động: 
 + Dạy học theo nhóm, 

+ Sử dụng các kiểu (kỹ thuật DH) thích hợp, nhớ rằng có trên 30 kiểu DH 
bậc cao có thể áp dụng tốt trong GD tại VN ở các cấp dạy PT, CĐ, ĐH, sau 
ĐH, đó là: Nhóm kim tự tháp, Bể cá, Workshop, lecture, ... 
+ Khai thác sử dụng các phương tiện hỗ trợ dạy học từ thô sơ (đinh ghim, 
giấy màu, phiếu yêu cầu, phấn màu, bút lông màu, keo dán, phôly, bảng đen, 
bảng trắng, bảng giấy lật ( Flipchart), đèn chiếu OHP, worksheep...) đến 
hiện đại (projector, video, audio, Đĩa CD, DVD, máy vi tính, , buùt laser, 
worksheep, bảng điện tử, internet, ...):  

* Nếu là PPGD hiện đại: cần có sự chọn lựa “Kiểu dạy”, “phương tiện kỹ thuật” 
thích hợp, và không nên lạm dụng. Nên nhớ rằng PPGD HĐ, PPGD TC không phải 
là PP dạy có sử dụng phương tiện hiện đại. 
 
5.2 Chọn lựa PPDH tích cực theo đối tượng học tập 
Một thực trạng rất quen thuộc trong GD ĐT VN là các lớp học đều là số đông HS, 
SV, HV ở hầu hết các hệ ĐT (cấp II,III, CĐ, ĐH, SHD; chính quy, tại chức), lớp 
như vậy ta gọi là lớp lớn.  
5.2.1 Những khó khăn khi GD lớp lớn: 
 * Khó có sự liên hệ, quan sát bằng mắt giữa các HV. 
 * Khó có sự liên hệ, trao đổi, thảo luận giữa các HV. 
 * Khó di chuyển, khó tạo nhóm cho HV. 
 * Khó tiếp cận HV. 
 * Khó sử dụng phương tiện hỗ trợ GD. 
5.2.2. Nguyên tắc giảng dạy lớp lớn: 
a/ Nguyên tắc bảo đảm lấy HS làm trung tâm 
b/ Nguyên tắc bảo đảm trực quan và dễ hiểu 
c/ Nguyên tắc chọn PP truyền đạt  
d/ Nguyên tắc tăng thời lượng và nội dung thực hành. 
5.2.3. Chọn  PP dạy: 
Ta có thể sử dụng riêng từng PP, có thể kết hợp nhiều PP với nhau dưới đây: 
a/ Phương pháp thuyết trình 
b/ Phương pháp phỏng vấn chuyên gia: 
PP này cho phép GV chỉ cần thuyết trình một số nội dung cần thiết nhất cho HV, 
không phải GD tất cả. PP này, HV chủ động xác định vấn đề nào họ muốn nghe 
giảng.  
* PP này có 3 lựa chọn chuyên gia:  

+ Là các chuyên gia bên ngoài, thực thụ đang công tác trong các lĩnh vực mà 
HV đang quan tâm. 

 + Là Giảng viên. 
+ Là Học viên ngay trong lớp, những người có kiến thức, kinh nghiệm hơn 
về chủ đề. 

* Các bước thực hiện: 
 + GV nêu rõ chủ đề chung, nêu rõ là không thuyết trình tất cả. 
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 + Các HV có thể làm việc theo nhóm, hoặc cá nhân để đưa ra các câu hỏi về 
chủ đề đã nêu. 
 + Thu thập các câu hỏi. Phân loại sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. 
 + Các chuyên gia trả lời. 

+ Nếu chuyên gia trả lời đầy đủ thi GV tổng kết, nếu chưa đầy đủ thì GV bổ 
sung (không ngắt lời CG). 

 + GV là người tạo điều kiện, điều phối cho mọi việc diễn ra trôi chảy. 
* Lưu ý: + Mời chuyên gia bên ngoài nên thu thập các câu hỏi từ trước, 

+ Là chuyên gia bên trong (GV, HV) tạo điều kiện để họ thoải mái với vai 
trò được giao, cũng không nên thể hiện HV này là giỏi nhất lớp trong mọi 
lĩnh vực. 

c/ Phương pháp Agora: 
Tiến trình như sau: 
* Thầy thuyết trình một chủ đề khó, phứt tạp (30phút-40 phút) 
* Thầy chia nhóm (2,3 đến 4 HV/nhóm), HV tự do đi lại trong phòng. 
* HV thảo luận các câu hỏi: Ý chính của chủ đề?, Chủ đề nào phú hợp với 
anh, chị?, Những điểm mới đối với HV?, Anh, chị muốn thảo luận thêm 
điểm nào? 
* Sau 10 phút HV trở về nhóm lớn để nêu ý kiến của mình. 
* Qua đó GV thu nhận phản hồi về những gì đã thuyết trình, phần nào HV 
hiểu rõ, phần nào cầm thảo luận hoặc giải thích thêm. 
* GV tổng kết những điểm chính, nên trực quan hóa các điểm cần làm rõ 

d/ Phương pháp đàm thoại trước công chúng: 
e/ Phương pháp bể cá vàng 
f/ Phương pháp hỏi đáp 
g/ Phương pháp làm việc nhóm 
h/ Phương pháp thị trường 
k/ Phương pháp kết hợp – tự nghiên cứu và trình bày 
l/................................................ 
 
 
5.3 Dạy học các môn theo PPDH tích cực 
 
5.3.1 Môn vật lý bài 1:  

Giới thiệu bài giảng 
 

a- Tên Bài giảng: Vũ trụ học ( Chương XIII – Thiên Văn học đại cương) 
b- GV: TS. Võ Thành Lâm 
c- Đối tượng: Sinh viên Đại học chính quy ngành Vật Lý. 
d- Phương tiện sử dụng: Máy vi tính, Đĩa VCD DVD, đèn chiếu Projector, Bảng 

trắng; Phiếu, bảng trắng ghi thẳng trên màn hình đang chiếu. 
e- Các yêu cầu thực hiện bài giảng: 
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 NỘI DUNG 
DẠY 

NHIỆM VỤ CỦA THẦY NHIỆM VỤ 
CỦA TRÒ 

PHƯƠNG TIỆN 
SỬ DỤNG 

THỜI 
LƯỢNG 

HIỆU QUẢ 
ĐỐI VỚI 

SINH VIÊN 

 

* 
Th

ie
ân 

ha
ứ 

* 
Q

ua
àn 

T
hi

eân
 h

à 
* 

ẹ
ặc

 tí
nh

 v
ật

 ly
ù c

ủa
 T

H
. 

* 
V

uõ 
tr

ụ 
ho

ïc  

+ Thiết kế bài giảng 
theo yêu cầu khai thác 
SV tư duy. 
+ Chiếu các Slide và 
đặt vấn đề 
+ Chiếu hình: tĩnh, 
động, mô phỏng- đặt 
vấn đề. 
+ Đặt câu hỏi. 
+ Giảng ít. 
+ Chủ động gợi ý dẫn 
dắt SV vào trọng tâm. 
+ Viết bảng trắng ít. 

+ Xem hình 
và tư duy. 
 
+Nghe giảng 
ít. 
+ Tham gia 
vào các vấn 
đề Thầy nêu 
ra. 
+Lên bảng 
+ Thảo luận 
tự do. 

+ Máy vi tính+ 
máy chiếu 
Projector, dùng 
Powerpoint 
+ Các Slide bảng 
cố định, bảng 
chừa trống, khổ 
chữ to. 
+ Đĩa VCD 
chuyên ngành 
VL. 
+Bút: laser, lông 

3 tiết 
 

+ Hình 
ảnh dễ 
tiếp thu. 
+ Dễ 
theo dõi 
bài. 
+ Chủ 
động 
chiếm 
lĩnh kiến 
thức. 
+ Tự kết 
luận  
+… 

 
f- Chi tiết bài giảng có sử dụng phương tiện Đĩa VCD-DVD, đèn chiếu 

Projector, giảng dạy theo PPGD tích cực:  
 
Chiếu các slide theo trình tự  dưới đây: 
 

  Hoạt động của Thầy Mục đích, 
Vai trò của SV 

1 1 Chiếu Slide 1  
 

Mục tiêu 
 
* Nắm được khái quát cấu trúc vũ trụ. 
* Nắm được cấu tạo hình dạng chuyển động của 
Thiên Hà chúng ta. 
* Nắm được, hiểu, tính được khối lượng, khỏang 
cách các thiên hà. 
* Nắm được mô hình vũ trụ. 
 

+ Thầy nêu mục 

tiên bài giảng 

+ Trò nghe 

+ Phần “Mô hình 

vũ trụ” che kín 

không dạy, sẽ kết 

luận sau khi dạy 

xong. 
2 2 Chiếu Slide 2 

a/ Chiếu hình tĩnh, động 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ Dùng ngôn ngữ 
hình ảnh 
+ Nêu vấn đề 
+ SV xem 5 phút 
trả lời câu hỏi 
 
 
 
+ Nhóm thảo 
luận, SV kết luận 
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b/Phát phiếu cho nhóm (4SV nhóm/5 nhóm/ lớp) 
Mẫu phiếu: 

THIÊN HÀ 
1/ Hình dạng:  
* nhìn chính diện:…………………………………………… ………………………… .... 
* nhìn theo tiết diện cắt ngang………………..………………………………… 
 
2/ Kích thước:… ……………………………………………………………………………….. 
 
3/ Mật độ các sao:……………………………………………………………………………  
 

kiểu Kim tự tháp.
Thầy kết luận 
sau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 3 Chiếu Slide 3 
 
 
CHƯƠNG XIII: CẤU TRÚC VŨ TRỤ – VŨ TRỤ HỌC 
13.1 Thiên hà của chúng ta (The Milky Way Galaxy) – 
Dãi Ngân Hà 
a/ Thiên hà của chúng ta: 
* Thiên hà của chúng ta là thiên hà trong đó có hệ Mặt 
Trời, Thiên Hà của chúng ta có đường kính 100.000 năm 
ánh sáng, hình dạng xoắn ốc, hệ mặt trời nằm ở cánh tay 
xoắn ở rìa thiên hà, cách tâm thiên hà khoảng 2/3 bán kính 
( 30 nghìn năm ánh sáng). 
* Hình dạng: 
 

+ Chiếu hình 
trước. 
 
 
 
+SV xem,traû lời 
câu hỏi trực tiếp 
+ SV lên bảng 
điền vào chỗ 
trống bảng trắng 
 
 
+ Chiếu phần 
chữ để hòan 
chỉnh. 
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4 4 Thầy giảng theo PPGD truyền thống- nêu vấn đề + Chiếu 
Slide 4 
 
 (chiếu tuần tự từng mục “* “) 
 
 
 
b/ Vật chất khuyết tán giữa các Sao trong Thiên Hà: 

* Đám mây bụi khí:………………………………………………… 
* Đám khí khuyết tán:………………………………………….. 
* Sao Lùn Nâu:………………………………………………………. 

SV  xem, nghe,  
 
 
 
 
+ Chiếu từng 
“*” giảng. 
 + Chiếu xong 
thầy cho câu hỏi 
củng cố cho SV 
khẳng định. 
 

5 5 Chiếu Slide 5 
 
c/ Chuyển động của các Sao trong Thiên Hà: 
* Chuyển động riêng:…………………………………………………………… 
 
* Sự quay của thiên hàchúng ta:…………………………………….. 
 
 
 
 
 

+SV nghe giảng 
 
+Hỏi- đáp trực 
tiếp về chuyển 
động riêng của 
chòm sao để 
hiểu tốt hơn về 
nguyên nhân và 
thời gian chuyển 
động của chòm 
sao. 

6 6 Chiếu Slide 6 
 
 
 
 

 
 

 
SV xem & nhận 
diện hình ảnh 
Các dạng thiên 
hà 
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 ======  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 7 Chiếu Slide 7 
Giảng theo PPGD truyền thống 
Từ slide lùi về VCD chiếu hình minh họa 
 
  
13.2 Các thiên hà 
Thiên Hà có các dạng sau: xoắn ốc, elip, không xác định. 
Thiên Hà Tiên Nữ có dạng xoắn ốc, cách ta 2 triệu năm 
ánh sáng. 
 
 

a/ Quần thiên hà:  
 
 
b/ Các thiên hà vô tuyến và quaza: 
 

 
 
 
 
 
 
SV  
Xem, nghe các  
nội dung chiếu 
tuần tự 
 
+Viết bảng trắng 
 
 
 
 
+ Trò nghe, trả 
lời câu hỏi nhỏ  
+ Xem hình để 
củng cố. 
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8 8 Chiếu Slide 8 
Chiếu tuần tự phần chữ các mục a, b , c, d : Giảng PPTT 
 
 
13.3  Sự phân bố các Thiên Hà và đặc tính Vật Lý của 
Thiên Hà 
………………………………………………………………………………………. 
a/ Sự quay của các Thiên Hà: 
 

b/ Xác định khối lượng:     M  =  
G

Rv 2

 

 
c/ Xác định khoảng cách:     M = m + 5 - 5 lgd 
 
 
d/ Sự lệch về phiá đỏ của quang phổ của các thiên hà: 

+Thầy giảng- 
nêu vấn đề. 
 
 
 
 
+Viết bảng trắng 
 
 
 
 
+ Trò nghe, trả 
lời câu hỏi nhỏ  
 
 
 
 
 

9 9 Chiếu Phôli 9 
 
Một số bài tập áp dụng  
 
 
 
Một Quasar chuyển động với vận tốc v = 2,2.108m/s sau 
vụ nổ BigBang. Cho tham số Hubble H = 17.10-3m/s.nas. 
 
1/ Quan sát viên trên Trái Đất nhận thấy quasar nầy lùi xa 
chúng ta. Tính khỏang cách từ quasar đến Trái Đất? 
 
2/ Tính tuổi của vũ trụ hiện nay? 

+Thầy hướng 
dẫn SV giải 
 
 
 
+ SV giải trên  
bảng trắng 
 
 
+ Thầy cho truy 
xuất các kết quả 
để kiểm chứng 
SV. 
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1
0 

1
0 

Từ Slide lùi về VCD mở mục quan sát bầu trời  
( Stars dome) 
   
Nhập số: + Vĩ tuyến 17, kinh tuyến 108 
                 + Ngày quan sát: 02/05/2012 
 

 
 
 
Nhập số: + Vĩ tuyến 17, kinh tuyến 108 
                 + Ngày quan sát: 02/05/1012 
 

Hình 
 
 
Nhập số: + Vĩ tuyến 17, kinh tuyến 108 
                 + Ngày quan sát: 02/05/3012 
 

Hình 
 

 
 
 
 

Mẫu phiếu 
Họ & tên:………………………. ……………………Lớp:…………..Khóa:……………..
1/ Chọn 3 thiên hà,    
ứng với ngày: 02/05/2012 Vẽ: 
ứng với ngày: 02/05/1012 Vẽ:  
ứng với ngày: 02/05/3012 Vẽ: 
 
2/ Vẽ quỹ đạo hai hành tinh trong hệ mặt trời đang nhìn 
thấy: 

+Thầy giảng- 
nêu vấn đề. 
 
 
+Viết bảng trắng 
 
 
+ Trò xem, nghe. 
 
+ Trò nhìn hình 
phát hiện: Sao, 
Thiên Hà, hành 
tinh trong hệ MT  
Điền vào phiếu 
theo mẫu 
Nộp lại phiếu 
sau giờ học. 
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1
1 

1
1 

Chiếu Slide 11 
Chiếu cắt đọan từng phần 
 
 
 
13.4 Vũ trụ học 
a/ Mô hình vũ trụ: 
 
* Mô hình vũ trụ đồng nhất và đẳng hướng: 
 
* Mô hình vũ trụ nóng-BigBang: 
 

+Thầy giảng- 
nêu vấn đề. 
 
 
+Viết bảng trắng 
 
 
 
+ Trò nghe, trả 
lời 
 

 
 

1
2 

1
2 

Chiếu Slide 12 
Chiếu cắt đọan từng phần 
 
 
 
b/ Nguồn gốc Vũ Trụ 
 
 
* Vũ trụ: Vũ trụ có hằng trăm tỉ thiên hà…. Ở mức độ vi 
mô vật chất của vũ trụ được hình thành từ 6 quark. 
 
* Sự tiến hóa của sao:  
 

Tuổi của Sao được tính theo công thức:  t  =  
3

1010

M
 năm 

 

+Thầy giảng- 
nêu vấn đề. 
 
 
 
+Viết bảng trắng 
 
 
 
+ Trò nghe, trả 
lời 
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1
3 

1
3 

Chiếu Slide 13 
Chiếu lại Slide 1 để khẳng định mục tiêu ban đầu của bài 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1
4 

1
4 

Chiếu Slide 14 
Chuyển sang VCD chiếu hình động dứt bài 
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* Phân tích, đối chiếu, nhận xét về tính hiệu quả TÍCH CỰC của bài giảng: 
+ Đối chiếu với cách dạy không phương tiện, có phương tiện OHP, 
PROJECTOR  

DẠY BẢNG PHẤN DẠY BẰNG OHP 
DẠY BẰNG 
PROJECTOR 

* Thầy độc giảng nhiều. 
* Thầy chuyên phát, trò 
thu là chủ yếu. 
 
 
* Thầy viết bảng nhiều. 
* Thầy vẽ nhiều. 
 
 
 
 
* Trò chủ yếu nghe giảng-
hiểu 
* Trò chép vở nhiều. 
 

* Thầy chỉ nêu vấn đề, 
không độc giảng. 
* Thầy bao quát cả chương 
trình nhanh chóng nhờ sơ 
đồ. 
* Thầy ít viết bảng. 
* Thầy không vẽ hình (nhờ 
hình từ Phôli). 
* Thầy dùng được nhiều thủ 
thuật hơn. 
 
* Trò thấy, nghe, hiểu chủ 
động tiếp thu hơn. 
* Trò chép ít hơn. 

* Thầy chỉ nêu vấn đề, 
không độc giảng. 
* Thầy bao quát cả 
chương trình nhanh chóng 
nhờ sơ đồ từ các slide. 
* Thầy rất ít viết bảng. 
* Thầy không vẽ hình 
(nhờ hình từ slide). 
* Thầy dùng được nhiều 
thủ thuật hơn. 
 
* Trò thấy, nghe, hiểu 
chủ động tiếp thu hơn. 
* Trò điền vào phiếu & 
chép vở ít hơn. 
 

Kết quả: 
* Phát >> Thu 
* Thầy càng điêu luyện 
hơn về nghệ thuật diễn 
đạt trừu tượng. 
 
 
* Trò càng ít tư duy hơn, 
chỉ nghe, hiểu chấp nhận 
và ghi chép cho kịp với 
thời lượng của chương 
trình. 
 
 
* Hiệu quả chức năng lưu 
trử thông tin về nhìn gần 
bằng không. 
 
 
* Hiệu quả tiếp thu nhờ 
hình tĩnh, động, mô 
phỏng kết hợp với âm 
thanh: Không 

Kết quả: 
* Phát   Thu 
* Thầy luôn vận động tùy 
vào tình hình lớp. 
 
 
 
* Trò có thời gian tư duy 
thảo luận tiếp thu chủ động. 
 
 
 
 
 
* Hiệu quả chức năng lưu 
trử thông tin về nhìn tốt. 
 
 
 
* Hiệu quả tiếp thu nhờ 
hình tĩnh, động, mô phỏng 
kết hợp với âm thanh: 
Không. 

Kết quả: 
* Phát < Thu 
* Thầy trọng tài, mẫn 
cảm linh họat vận dụng 
độ rộng, sâu kiến thức để 
xử lý tình huống do trò 
mang đến. 
* Trò chủ động nắm 
thông tin phân tích thông 
tin, tưu duy nhiều hơn, có 
hứng thú và tiếp nhận 
kiến thức nhiều một cách 
thuyết phục trong thời 
gian ngắn. 
* Hiệu quả chức năng lưu 
trử thông tin về nhìn tốt. 
* Hiệu quả chức năng lưu 
trử thông tin về nghe tốt. 
 
* Hiệu quả tiếp thu nhờ 
hình tĩnh, động, mô 
phỏng kết hợp với âm 
thanh tuyệt vời. 
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+ Nhận xét-  kinh nghiệm 
Những điều ghi nhận được trong quá trình áp dụng phương tiện trong giảng dạy: 
 
 
PHƯƠNG TIỆN + PPGD THÍCH HỢP  HIỆU QUẢ GIÁO DỤC CAO 
 
 

 
PHƯƠNG TIỆN + PHƯƠNG TIỆN + THỎA THUẬN GD  HIỆU QUẢ GD CAO 
 

 
- Lợi thế của phương tiện dạy học: 
 Giúp ta mô tả nội dung kiến thức dễ dàng. 
 Giúp sinh viên dễ hiểu bài. 
 Giúp sinh viên dễ hiểu, nắm kiến thức nhanh, nhiều. 
  Giúp bài giảng thu hút và thuyết phục sinh viên hơn. 

 Giúp ta “ Cài” thủ thuật dạy học về hình ảnh: tĩnh, động, mô phỏng+ 
âm thanh một cách phong phú, góp phần tích cực trong “nghệ thuật giảng 
dạy”. Gây được hứng thú, những thách thức, bất ngờ cho sinh viên. 
 Giúp ta tiếp cận thế giới vĩ mô, vi mô. 
 Giúp ta “tiêu hóa” lượng thông tin lớn một cách nhanh chóng.  

- Nhược điểm của phương tiện dạy học: 
Nếu sử dụng không đúng sẽ phản tác dụng sư phạm. 
  Làm lệch chủ đề. 
  Phân tán sự tập trung của sinh viên. 
  Làm rối rắm thêm gây hoang mang cho sinh viên. 

 Đơn thuần dùng hình ảnh mang tính hình thức với OHP chiếu hình tĩnh, 
projector chiếu hình tĩnh, động. Chiếu ảnh đẹp âm thanh nổi nhưng 
không có thủ thuật, phương thức truyền đạt thích hợp sẽ gây đơn điệu 
phản sư phạm. 
 Sự cộng lại các phương tiện như xem phim OHP, phim video chỉ mang 
tính giải trí đơn thuần chứ không phải dạy & học. 

+ Dạy không dùng phương tiện dạy học: 
 - Dùng phấn + bảng: Thầy chủ thể, trò khách thể. 

- Đây là một dạng của PPGD truyền thống vẫn có nhiều ưu điểm của nó. 
- Với thầy sự độc giảng lâu ngày sẽ càng điêu luyện hơn, nghệ thuật diễn 
thuyết hay hơn. PPGD truyền thống dạy theo kiểu nêu vấn đề  cũng giúp 
cho sinh viên gợi mở và khai thác khả năng tư duy của SV, HS nhưng sự 
khai thác nầy không nhiều vì thời gian dành cho tiết giảng ít nên không 
còn chỗ cho thầy và trò tương tác , thầy chỉ còn cách là tranh thủ làm hết 
cho kịp giờ và vì thế trò phải thụ động tiếp thu, chủ động ít. 
- Những hình ảnh: tĩnh, động, mô phỏng thầy không dễ dàng gì trình bày, 
hoặc không thể trình bày cho sinh viên để minh họa, chứng minh nội 
dung giảng dạy. 

+ Dạy với phương tiện dạy học OHP+ bảng trắng: 
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 - Trò là trung tâm, thầy là người hướng dẫn. 
- Cũng là PPGD truyền thống nhưng kênh ngôn ngữ, hình ảnh được sử 
dụng phong phú giảm được sự độc giảng của thầy, tăng được sự tham gia 
bài học của trò. 
- Với OHP lợi thế trong thuyết giảng, dạy học theo nhóm, theo cả cách 
giảng dạy truyền thống có sĩ số SV trong lớp đông, có tác dụng tốt trong 
đổi mới dạy học. 
- OHP giúp ta can thiệp (viết) trực tiếp vào phim trong thay bảng phấn, 
có thể ghép ảnh dưới hình thức chồng, cắt lớp họăc che từng phần, mở 
lớn dần… 
- Dùng OHP + bảng trắng+ phương thức khai thác cao sẽ đạt được kết 
quả là sinh viên chủ động tư duy tiếp thu kiến thức, điều nầy có thể xem 
là PPGD hiện đại. 

+ Dạy với phương tiện dạy học máy vi tính + đĩa VCD-DVD+ Projector+ bảng 
trắng: 
 - Đây là lọai phương tiện hiện đại. 
 - Sử dụng phương tiện hiện đại không phải là PPGD hiện đại. 

- Giúp ta truy xuất thông tin nhanh, nhiều, phức tạp mộät cách tốt nhất lấy 
từ: VCD, DVD, mạng. 
- Giúp ta phối hợp cùng một lúc nhiều kênh: ngôn ngữ, hình tĩnh, hình 
động, hình mô phỏng, âm thanh  thật phong phú. Vì thế nó hỗ trợ tuyệt 
vời cho công tác dạy học, cho dù thầy giáo có kinh nghiệm lâu năm cách 
mấy cũng không thể thực hiện được. 
- Phương tiện hiện đại không thể thay người thầy. 
- Khai thác phương tiện hiện đại cần phải có thủ thuật dạy học thích hợp, 
làm cho SV chủ động tư duy nắm kiến thức thì kết quả mới thành công. 
- Thầy:  

 Tốn nhiều thời gian chuẩn bị, tốn chi phí tài chánh. 
 Nghiên cứu nhiều về PPGD tích cực, cách dạy một số nước tân 

tiến, những yêu cầu đối với người dạy, người học theo hướng đổi mới, và 
đặc biệt là biết cách áp dụng cụ thể vào Việt Nam, vào chương trình dạy 
của nước ta, và vào từng bộ môn cụ thể, là vì không thể sao chép nguyên 
mẫu cách dạy với hệ quy chiếu khác nhau. 

 Ta vẫn phải đổi mới dạy & học là gì các nước tân tiến cũng 
đang đổi mới. 

 Được lợi về:Bài giảng sử dụng nhiều lần, cập nhật dễ, cách dạy 
“sạch”, khai thác được hình mô phỏng, tĩnh, động và âm thanh một cách 
phong phú minh họa sinh động cho bài giảng và cung cấp được nhiều 
thông tin tốt nhất mà cách dạy khác không thể thay thế được, không làm 
được ở phòng thí nghiệm; Thầy tự do đặt vấn đề triển khai bài giảng theo 
hướng mở. 
- Trò:  Tốn thời gian, tiền mua đĩa và biết sử dụng máy vi tính ở nhà 
nếu học đúng yêu cầu, tuy nhiên cách dạy nầy trò không phải chuẩn bị 
bài trước không chép nhiều và cũng không cần mua máy vi tính. 
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  Được về hình thức:Giờ học sinh động không nặng nề từ chương; 
một cách học hòan tòan khác trước đây (gây hấp dẫn); cách đặt vấn đề 
từ hình ảnh dưới hình thức vấn đáp, trắc nghiệm đời hỏi SV tư duy, suy 
luận nhanh chính xác (gây bất ngờ). 
  Được về nội dung: Nắm kiến thức một các chủ động không áp 
đặt. Nắm nhiều thông tin hơn so với cùng thời gian dạy bằng PPGD 
truyền thống. Nắm & hiểu nhanh chóng, thuyết phục những nội dung khó 
không thể làm ở phòng thí nghiệm được. 
  Được về kỹ năng: Hiểu được ngôn ngữ hình ảnh, tư duy có     
hệ thống, sưu tầm, tự lọc löa, tự học, nâng cao hiểu biết về sử dụng 
phương tiện kỹ thuật số. 

 
 Phần minh họa một bài giảng nêu trên, ta thấy các phương tiện hỗ trợ dạy học thật 
sự là cần thiết đặc biệt là với ngành khoa học thực nghiệm nói chung, ngành Vật Lý 
nói riêng, nó giúp cho Thầy và trò truyền đạt và tiếp nhận thông tin tiện lợi hơn và 
nhanh chóng hiệu quả hơn. Một điều cần khẳng định rằng phương tiện hỗ trợ dạy học 
đã có từ lâu và đã từng áp dụng hiệu quả cùng với phương pháp giảng dạy truyền 
thống. 
Đề tài nầy chú trọng khai thác phương tiện hỗ trợ dạy học rẽ tiền mà trường nào cũng 
có (bảng đen, bảng trắng, giấy, phiếu, OHP) cùng với sự đề xuất những cách thức sử 
dụng một cách hợp lý và hiệu quả trong đó điểm nổi bật là hoán đổi vai trò trung tâm 
từ thầy chuyển sang trò. 
Cùng với mục đích đó bài giảng thứ hai có sử dụng Powerpoint với đèn chiếu Projector 
cũng được triển khai với nhiều lợi thế hơn, nhờ VCD chuyên ngành “ Space & the 
Universe” trích và áp dụng dạy môn Thiên Văn Học Đại Cương, các phần mô phỏng, 
hình động video và âm thanh phối hợp đã thực sự làm cho bài giảng tải nhiều thông tin 
và thuyết phục hơn so với cách dạy khác, đồng thời cách dạy nầy cũng giải quyết được 
gánh nặng cho người thầy vì thầy không thể nào mô tả được những hình ảnh khó về 
không gian vũ trụ. 
 Bản thân tôi nhận thấy rằng sự khai thác phượng tiện dạy học chỉ là hỗ trợ cho 
dạy học mà thôi. Vì thế sự “cài” vào phương pháp giảng dạy tích cực với những thủ 
thuật dạy học thích hợp mới là quan trọng và quyết định sự thành công của bài giảng. 
 Ngoài ra với đối tượng là sinh viên chính quy tương lai là thầy cô giáo, và sinh 
viên hệ Đại học liên thông hiện đang quản lý , dạy Vật Lý ở trường THCS cách dạy với 
phương tiện hỗ trợ trong phần nghiên cứu nầy giúp cho sinh viên học cách học, với 
chính bản thân họ là trung tâm; đồng thời cũng dạy cách dạy cho sinh viên theo chủ 
trương đổi mới PPGD của ngành GD-ĐT trên nền sách giáo khoa vật lý mới. 
 
Trên quan điểm tiếp thu và duy trì những cái hay của PPGD truyền thống đồng thời kết 
hợp với phương tiện thông thường và hiện đại theo một cấu trúc mới nhằm phong phú 
hóa nếu có thể được việc dạy học lấy học sinh làm trung tâm, góp phần cập nhật kiến 
thức và nâng cao hiệu suất giảng dạy theo höớng đổi mới của chỉ thị số 32 Bộ GD-ÑT-
2006. 
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5.3.2 Môn vật lý (bài 2):  
Kế hoạch bài học môn Vật Lý 
* Tên bài: Ba định luật Newton 

* Đối tượng: SV hệ CĐ, ĐH chính quy ngành sư phạm vật lý. 
I/ Mục tiêu 
1/ Kiến thức: 

Nắm được định luật I Newton, khái niệm về hệ quy chiếu quán tính, các khái 
niệm khối lượng, xung lượng và lực. Định luật II, III Newton. 

2/ Kỹ năng: Nâng cao kỹ năng tự nghiên cứu tài liệu. 
3/ Thái độ:  

Có ý thức tìm hiểu về các hiện tượng thực tế có liên quan tới ba định luật 
Newton và vận dụng các định luật đó để giải thích một số hiện tượng thực tế 
đơn giản có liên quan; tìm hiểu phạm vi ứng dụng của ba định luật Newton; 
tìm hiểu các quan điểm của Arixtôt, Galilê, Newton về quan hệ giữa tương 
tác và lực. 

II/ Một số vấn đề cần lưu ý 
1/ Đồ dùng dạy học: 
 * Các phiếu giao việc cho từng nhóm. 
 * Các phim trong (phôli) chuẩn bị trước (có nội dung và không nội dung). 
 * Máy chiếu qua đầu. 
2/ Phương pháp dạy học: 

PPDH dùng là PP thảo luận. 
GV cho SV tự nghiên cứu phần trình bày về ba định luật Newton trong giáo 
trình hiện hành, thảo luận trong từng nhóm; thảo luận chung trong cả lớp để 
trả lời các câu hỏi của GV. 

III/ Các hoạt động dạy-học 
1/ Hoạt động 1: Tìm tòi phát hiện định luật Newton và khái niệm về HQC quán 
tính 

* GV chia lớp thành 10 nhóm (4SV/nhóm), cử nhóm trưởng và thư ký cho 
mỗi nhóm, GV giao cho mỗi nhóm phiếu giao việc 1: 

PHIẾU GIAO VIỆC 1 
Nhiệm vụ 1: Đọc GT, trang............ 
Nhiệm vụ 2: Thảo luận nhóm: 
 + Chất điểm tự do 
 + Điều kiện để chất điểm đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều. 
 + Hệ QC quán tính 
 + Không gian và thời gian trong HQC QT 

+ Định luật I Newton. 

 * SV nghiên cứu GT, thảo luận nhóm. 
* SV thảo luận nhóm xong, GV chiếu lên màn các câu hỏi (trong phiếu giao 
việc) và yêu cầu SV trả lời. 
* Sau khi các nhóm trả lời xong, GV chiếu lên màn nguyên văn về phát biểu 
định luật I Newton: “Trong HQC QT chất điểm tự do giữ nguyên trạng thái 
đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều”. 
* GV giải thích thêm và nhấn mạnh những điểm cần chú ý liên quan tới định 
luật I Newton. 
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* GV chiếu lên màn 1 bài tập vận dụng: “Anh (chị) hãy vận dụng định luật I 
Newton giải thích hiện tượng tra cán cuốc: lắp gá cuốc vào một đầu cán phía 
trên, đầu kia trỗ mạnh xuống một vật cứng”. 
* SV giải thích. 
* GV hoàn thiện và kết luận. 

2/ Hoạt động 2: Tìm tòi phát hiện các khái niệm khối lượng, xung lượng và lực. 
Định luật II Newton. 

* GV giao cho mỗi nhóm phiếu giao việc 2: 
PHIẾU GIAO VIỆC 2 

Nhiệm vụ 1: Đọc GT, trang............ 
Nhiệm vụ 2: Thảo luận nhóm: 
+ Quán tính của chất điểm, mối liên hệ giữa gia tốc chuyển động của chất 
điểm với quán tính của nó-khái niệm khối lượng. 
+ Mối liên hệ giữa gia tốc chuyển động của 2 chất điểm ngay sau khi 
tương tác với số đo quán tính của nó. 

+ Khái niệm xung lượng-biểu thức: 1 1 2 2( ) ( )d m v d m v

dt dt
 , BT cho biết gì? 

+ Khái niệm lực. 
+ ĐL II Newton. 

  

 * SV nghiên cứu GT, thảo luận nhóm. 
* SV thảo luận nhóm xong, GV chiếu lên màn các câu hỏi (trong phiếu giao 
việc) và yêu cầu SV trả lời. 
* Sau khi các nhóm trả lời xong, GV chiếu lên màn nguyên văn về phát biểu 
định luật II Newton: “Gia tốc của chất điểm tỷ lệ thuận với lực tác dụng lên 
chất điểm và tỷ lệ nghịch với khối lượng của nó”. 
* GV giải thích thêm và nhấn mạnh những điểm cần chú ý liên quan tới định 
luật II Newton. 
* GV chiếu lên màn 1 bài tập vận dụng: “Một chất điểm m chuyển động theo 
phương trình x = Acost, Tìm lực tác dụng lên chất điểm, nó là lực gì?”. 
* SV giải BT và trả lời. 
* GV hoàn thiện và kết luận. 

3/ Hoạt động 3: Tìm tòi phát dịnh luật III Newton. 
(thực hiện các bước tương tự) 

4/ Hoạt động 4: Củng cố và ra bài tập về nhà 
* GV chiếu lên màn BT củng cố: “Hai VĐV kéo nhau bằng gậy, sẽ xảy ra 1 
thắng 1 thua. Phải chăng định luật III Newton vi phạm?” 
* SV trả lời. 
* GV hoàn thiện và kết luận. 
* GV chiếu lên màn BT về nhà:  
“1/ Tìm 3 ví dụ  trong tự nhiên có liên quan đến 3 đl Newton.  
2/ Đọc tái liệu tham khảo về phạm vi ứng dụng của 3 đl, các quan điểm 
Galile, Newton,... về quan hệ giữa tương tác và lực” 

5.3.3 Môn tài chính công (bài 3):  
Sau đây là các bước tiến hành để dạy môn tài chính công: 
* Điều kiện: lớp từ 40 đến 60 người, thời gian: 90 phút. 
* Các bước: 
+ Bước 1: GV mở bài: kể chuyện về 1 GĐ dự định mua xe 
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2 bánh cho con. Số tiền chuẩn bị là 20 triệu VND, sau khi tìm hiểu giá họ 
quyết định chọn mua 1 trong hai loại xe sau: xe Trung Quốc 12 triệu, xe 
Nhật ráp VN 24 triệu. Người Mẹ chọn mua xe TQ vì rẻ và còn dư tiền để 
xoay sở chuyện khác. Cuối cùng chọn phương án vay thêm 4 triệu để mua xe 
Nhật sản xuất vì tuy tốn nhiều tiên nhưng độ an toàn cao, bền, sử dụng cho 
nhiều người trong gia đình lâu dài. 
+ Bước 2: GV đặt câu hỏi: Qua mẩu chuyện trên chúng ta có nhận xét gì? 
Nếu áp dụng vào bài học gia đình thay bằng nhà nước, xe máy thay bằng một 
công trình lớn, số tiền 20 triệu thay bằng vốn đầu tư ban đầu thì HV sẽ quyết 
định thế nào? 
+ Bước 3: GV thuyết trình bài giảng về tài chính công. 

5.3.4  Môn luật GT đường bộ (bài 4):  
Sau đây là các bước tiến hành để dạy môn tài chính công: 
* Điều kiện: GV phải nắm chắc luật GT ĐB lớp từ 60 đến 80 người, thời 
gian: 90 phút. 
* Các bước: 
+ Bước 1: GV mở bài bằng cách kể một câu chuyện về luật GT: “Cảnh sát 
đòi  phạt một lái xe ôtô đã dừng xe trước biển báo GT cấm đậu xe ô tô (có 
hình minh họa); tài xế không chịu nộp phạt vì cho là minh không phạm luật” 
+ Bước 2: GV yêu cầu các HV đưa ra nhận xét ai đúng, ai sai? 
+ Bước 3: GV phân tích câu trả lời của HV và nối kết vào quy tắc thực hiện 
biểu hiệu GT như thế nào trong bài luật GTĐB. 
+ Bước 4: GV thuyết trình về luật GTĐB. 

5.3.5 Môn “Luật quốc tế” (bài 5):  
Sau đây là các bước tiến hành để dạy chuyên đề công dân trong luật quốc tế: 
* Điều kiện: lớp từ 50 đến 70 người, thời gian: 90 phút. GV: là GV ngành 
luật; Các HV đã học một số bài về luật quốc tế. 
* Các bước: 
+ Bước 1(10 phút): GV mở đầu bài giảng bằng cách đưa ra câu hỏi: 
Tại sao lại phải đưa vấn đề công dân vào luật quốc tế, trong khi luật trong 
nước đã qui định đầy đủ về địa vị pháp lý của công dân? 
Vấn đề công dân trong luật QT bao gồm những nội dung gì? 
GV yêu cầu các HV nghiên cứu và trả lời. Có thể chỉ định từ 3 đến 5 người 
trả lời. 
GV tổng kết các câu trả lời của HV. Kết nối các trả lời vào bài giảng. 
+ Bước 2(30 phút): GV thuyết trình các nội dung cần truyền đạt về vấn đế 
công dân trong luật quốc tế: 1/ Các quyền tự do CD, 2/ Tội phạm QT, 3/ Giải 
quyết các tranh chấp dân sự QT.  
+ Bước 3(10 phút): GV đưa ra tình huống: Anh X là công dân nước A. Anh 
sang nước B để buôn bán ma túy, sau đó trốn sang nước C và bị cảnh sát 
quốc tế bắt ở đó. Vậy anh sẽ bị xử ở đâu và sẽ bị xử theo luật nước nào? 
GV chia lớp thành  nhiều nhóm nhỏ để thảo luận 2 đáp án sau: 

- Xử anh X tại nước A và theo luật nước A, 
- Xử anh X tại nước B và theo luật nước B. 

+ Bước 4(20 phút): GV gọi HV đại diện nhóm lên trình bày kết quả. 
+ Bước 5(20 phút): GV tổng kết, kết nối bài giảng. 
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